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CHƯƠNG I:  
CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA HẠT NHÂN BỀN 

 

I CẤU TẠO HẠT NHÂN 
Hạt nhân được cấu tạo từ các hạt cơ bản proton và neutron. Khối lượng 

của proton và neutron lớn gấp hơn 1.800 lần khối lượng của electron me: Khối 
lượng của electron (me = 9,1. 10-28g), khối lượng của proton mp = 1836,15me = 
1,67265.10-24 g; khối lượng của neutron mn =1838,69 me=1,67495.10-24g. Nếu lấy 
đơn vị khối lượng nguyên tử (atomic mass units) kí hiệu amu. 

Theo định nghĩa, một đơn vị khối lượng nguyên tử có giá trị bằng một 
phần mười hai khối lượng của nguyên tử carbon C 12  

1amu = 1, 660567.10-24g = 931,502MeV; (1 eV = 1, 6.10-19J) 
Khối lượng của proton :mp = 1,007276amu 
Khối lượng của neutron mn= 1,008665amu 
 Proton mang điện tích dương, có độ lớn bằng điện tích của electron. 

Neutron có điện tích bằng không.  
 /e/ =1,6.10-19 C = 4,8. 10-10CGSE 
Spin của proton và neutron bằng 1/2h cả hai hạt đều tuân theo thống kê 

Fermi-Dirac, do đó thoả mãn nguyên lí loại trừ Pauli.  
Momen từ spin của proton :   µsp = 2, 792763 µ0

Momen từ spin của neutron : µsn = -1, 91348 µ0 

Trong đó µ0 là đơn vị momen từ có giá trị µ0 = eh/2mpc. = µB/1836 
với µB = eh/2mec gọi là magneton Bo là đơn vị đo memen từ nguyên tử 
       µ0 gọi là magneton nhân.  
Ta thấy mặc dù neutron có điện tích bằng không, nhưng có momen từ 

khác không điều này chứng tỏ neutron có cấu trúc bên trong phức tạp.  
Proton và neutron tương tác với nhau qua lực hạt nhân, lực này không 

phân biệt điện tích, khối lượng của proton và neutron xấp xỉ nhau, spin của chúng 
giống nhau vì vậy trong vật lý hạt nhân, proton và neutron thực chất là hai trạng 
thái của một hạt gọi chung là nuclon. Chúng có thể biến đổi qua lại lẫn nhau trong 
điều kiện nhất định.  

Các biến đổi tương hỗ giữa neutron và proton. 
a) Neutron biến đổi thành proton : 
Do khối lượng của neutron lớn hơn khối lượng của proton (xấp xỉ 0,14%) 

vì vậy ở trạng thái tự do neutron phân rã thành proton với chu kì bán rã T1/2=11,7 
phút. 

 n. ----> p. + e-  (1.1.1) 
b) Proton biến đổi thành neutron: 
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Proton là hạt bền, tuy nhiên bên trong hạt nhân phóng xạ bêta, proton có 
thể biến đổi thành neutron: 

 p. ---> n. + e+  (1.1.2) 
Hiệu khối lượng các hạt ở hai vế được bù trừ bằng năng lượng hạt nhân 

truyền cho proton.  
Neutron  và proton tương tác với nhau qua lực hạt nhân không có bản chất 

điện, nó liên quan đến sự trao đổi meson. Nếu mô tả sự phụ thuộc thế năng tương 
tác giữa hai nuclon năng lượng nhỏ và khoảng cách r giữa chúng, thì sự phụ thuộc 
đó có dạng như sau: 

 
                  u 
                                                                             uk

                             R0  
                                                   r                                                       r 
 
                      u0                                                                       u0 

U

    Hình  (a): đối với cặp n. -n. hay n. -p.  Hình (b) : đối với cặp p. -p. 
Hình vẽ chứng tỏ rằng khi proton và neutron (hoặc neutron và neutron) ở 

khoảng cách xa nhau r>>R0 ; (R0 là bán kính tác dụng của lực hạt nhân) thì thế 
năng tương tác bằng không. Khi r≤ R0 thì lực hút giữa các nuclon có tác dụng tạo 
thành  hệ  liên kết  là hạt  nhân. Độ sâu  giếng  thế  khoảng  30MeV,  còn  R0  cỡ 
10-13cm. Nói đúng hơn thì lực hạt nhân vẫn tồn tại ở r ≥ R0 nhưng rất yếu.  

Trong trường hợp đối với hai proton tương tác nhau có dạng khác. Ở 
khoảng cách r > R0 thì không có lực hạt nhân, nhưng thế năng trong trường lực 
coulomb giữa các proton lại tăng khi r giảm. Trong hạt nhân ở khoảng cách r<R0 
lực đẩy coulomb chỉ là một số hiệu chính nhỏ cho lực hạt nhân và có thể bỏ qua. 
Nếu kể cả hai loại lực đó thì thế năng tổng cộng là một hàm liên tục U(r) với cực 
đại đặc trưng gọi là rào thế coulomb Uk. Muốn lực hạt nhân có tác dụng thì các hạt 
phải vượt qua rào thế đó. Thí dụ phản ứng nhiệt hạch năng lượng cung cấp phải 
thật lớn.  

II. ĐIỆN TÍCH HẠT NHÂN  
Do nguyên tử trung hòa về điện tích, nên tổng số proton trong hạt nhân 

bằng số electron ngoài vỏ nguyên tử và bằng số Z gọi là nguyên tử số. Tổng số các 
nuclon (Số proton và neutron) trong hạt nhân ký hiệu là A được gọi là số khối. Số 
Z và số A xác định hoàn toàn cấu tạo của một hạt nhân  

 A = Z + N.  
Người ta thường ký hiệu một hạt nhân dưới dạng ZXA ;với X là tên hoá học 

của nguyên tố tương ứng với nguyên tử số Z. Ví dụ 4Be9 là kí hiệu của nguyên tố 
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Berilium có 4 proton và 5 neutron. Vì tên hoá học phụ thuộc vào số Z, do đó đôi 
khi để đơn giản người ta không cần ghi số Z, ví dụ Be9 là đủ nghĩa.  

Các hạt nhân có cùng số Z nhưng khác số A (nghĩa là khác số neutron) 
chúng được gọi là các hạt nhân đồng vị. Ví dụ các hạt nhân 92U238 và 92U235 là 
những hạt nhân đồng vị của Uranium. Các hạt nhân có cùng số A nhưng khác số Z 
gọi là các đồng khối. Số nguyên tử Z bằng điện tích của hạt nhân nếu lấy điện tích 
của electron làm đơn vị. Sự liên hệ giữa số neutron và số proton đối với các hạt 
nhân bền đã được biết được biểu thị qua giản đồ thực nghiệm dưới đây.  

  Đường biểu diễn mô tả sự phân bố các hạt nhân bền theo số proton và neutron 

Z 

Các h
bền trên giản
đối với các ha

a. Ca
hạt nhân kho
(prometi); va

b. Ca
Không có các

c. Ca
hay lẻ. Các h
lại các hạt nh
tại trong tự nh

d. Ca
hai đơn vị. H

 
 

là những đồn
có A và Z cha

Nguyễn Hư
ạt nhân nằm trên đường biểu diễn tạo thành một đường gọi là đường 
 đồ. Sau đây là các tính chất thu được từ thực nghiệm của số A và Z 
ït nhân bền.  

ùc hạt nhân có số Z thay đổi từ 1 cho đến 114 đã được phát hiện. Các 
âng có mặt trong tự nhiên có số Z lần lượt bằng: Z=43(techneti), 61 
ø Z ≥ 84.  
ùc hạt nhân với số A biến thiên từ 1 đến 277 đã được phát hiện. 
 hạt nhân bền với số A= 5, 8 và A ≥ 210.  
ùc tính chất của hạt nhân phụ thuộc mạnh vào các số Z và N là chẵn 
ạt nhân chẵn - chẵn (số Z chẵn và số N chẵn) là rất bền vững. Ngược 
ân lẻ- lẻ (số Z lẻ và số N lẻ) là kém bền vững. Trừ bốn hạt nhân tồn 
iên như những trường hợp ngoại lệ là: 1D2 ; 3Li6 ; 5B10 ; và 7N14.  
ùc đồng khối bền thường gặp dưới dạng từng cặp có số Z khác nhau 
iện nay đã biết hơn 60 cặp đồng khối bền. Nhưng chỉ có hai cặp: 

48Cd113 và 49In113 

51Sb123  và 52Te123  
g khối có số A lẻvà Z khác nhau một đơn vị. Các đồng khối còn lại 
ün.  
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Các phương pháp xác định điện tích hạt nhân   
1) Phương pháp xác định điện tích hạt nhân của Moseley: 
Phương pháp này dựa vào phổ Roentgen đặc trưng của nguyên tử khi bị 

chiếu xạ bởi electron hay tia X từ ngoài làm bứt các electron ở lớp sâu bên trong. 
Khi các electron ở các lớp ngoài dịch chuyển về vị trí của các electron đã bị bứt ra, 
sẽ phát tia Roentgen đặc trưng. Tần số ν của bức xạ Roentgen đặc trưng phụ thuộc 
vào điện tích Z của hạt nhân theo biểu thức: 

                             (ν)1/2 = CZ - B (1. 2. 1) 
với C và B là hai hằng số cho mỗi dãy bức xạ cho trước, không phụ thuộc 

vào nguyên tố. Cụ thể, theo Moseley đối với vạch Kα: 
                     νKα = R(Z-1)2 [1/12 - 1/n2]   ; n. = 2, 3, . .  
vôùi daõy L :   νL = R(Z - σL)2[ 1/22 - 1/n2 ]   ; n. = 3, 4. . .  
vôùi daõy M:   νM = R(Z - σM)2[1/32 - 1/n2]   ; n. = 4, 5. . .  
R là hằng số Rydberg = 109676, 576 cm-1

σ là hằng số che chắn ít phụ thuộc Z ;  σK ≈ 1  ; σL ≈ 8.  
 
 
        M 
 
 
        L 
          Lα 
         K 
                          Kα      Kβ                 γ. . . .  
Sơ đồ các mức năng lượng nguyên tử và các dịch chuyển giưã chúng 
2. Phương pháp xác định điện tích của Chadwich: 
Năm 1920 Chadwich trực tiếp xác định điện tích Z bằng cách nghiên cứu 

sự tán xạ của hạt anpha trên lá kim loại mỏng với số Z biết trước. Sơ đồ thí 
nghiệm được mô tả như hình vẽ sau.  

Theo Rutherford, số hạt anpha ghi được ở detector sẽ là:      

 

2
sin θ

Ω
2 4

2
2

2

.) d
Mv

zZen
N

=                           (1. 2. 2)

 
 

 bởi detector 
øy thẳng góc với chùm hạt anpha 

(dN

  

Trong đó : dN Số hạt anpha tán xạ trong góc khối dΩ ghi
   N số hạt anpha (diện tích na

tôùi)(/cm2. s) 
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 n : Mật độ hạt nhân bia của lá kim loại(/cm2) 
ân bia 

Mα, vα : khối lượng và vận tốc của anpha 
Z : điện tích của hạt anpha 
θ : góc lệch của anpha.  

  

guoàn              Detector 
npha 

Sơ đồ thí nghiệm tán xạ anpha lên lá kim koại mỏng 

 tấm chắn hấp thụ bên trong hình vành 
hông có vật chắn, detector ghi được N. Các 

 qua đó Chadwich đã xác định 
đươ  loại.  

III KH

 Ze: điện tích của hạt nha
 
 
 
  
 
 
 
 
 
N                            

θ

dΩ

a
 
 
 
Nếu so sánh số hạt anpha tới với số hạt anpha tán xạ trong góc dΩ, là dN 

thì tỉ số dN/N sẽ là một hàm của điện tích hạt nhân bia (vận tốc anpha và góc θ 
không đổi).  

Chadwich đã thực hiện thí nghiệm, bia tán xạ là một lá kim loại mỏng có 
dạng hình vành khăn đặt cách một nguồn phóng xạ anpha. Detector nhấp nháy đặt 
trên trục của hình vành khăn. Khi đặt một
khăn, lúc này chỉ ghi được dN, khi k
giá trị của M và θ được xác định bằng thực nghiệm,

ïc số Z của một số nguyên tố kim

ỐI LƯỢNG HẠT NHÂN  

1. Khối lượng và năng lượng 

Theo Einstein, khối lượng và năng lượng có mối liên hệ: E = mc2 

Khi năng lượng thay đổi một lượng ∆E tương ứng khối lượng thay đổi 
∆m=∆E/c2. một vật đứng yên có khối lượng m0 tương ứng với năng lượng nghỉ 
m0c2. Khi vật chuyển động với v ần 
của vật

huyển động khối lượng của vật tăng lên một lượng 
∆m=Eñ/ 2.  

ận tốc và động năng Eđ thì năng lượng toàn ph
 chuyển động sẽ lớn hơn năng lượng nghỉ một giá trị bằng động năng của 

nó.  
  E = m0c2 + Eñ                                               (1. 3. 1) 
Do đó, khi vật c
c

Nguyễn Hữu Thắng 
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Theo lí thuyết tương đối thì khối lượng tương đối tính m của vật phụ thuộc 
dạng sau: 

 

                    (1. 3. 3) 

thành thử động năng của vật có thể biểu thị theo:  
 

 

khi v <<c ---->β<<1 ---->Ed =m0v2/2 
eo công thức trên ta có: 

                                             (1. 3. 4)                       
 

                                                           
          (1. 3. 7) 

hhhhhhh 
uá trình tương tác hạt nhân, năng lượng luôn luôn được bảo 

toàn.  

vào vận tốc có 
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2

0
20

1 β−
=+

m
c
E

mm d

β=v/c. do đó,  
 
     2

2

2
02

0
1

mc
cm

EcmE d =
−

=+=
β

   
 

⎟
⎟

 

Th
 
                              

            (1. 3. 5) 
 
           (1. 3. 6) 

 
 
       
Trong mọi q

 
Để đo khối lượng hạt nhân người ta dùng khối phổ kế.  

2. Khối phổ kế 

Khối phổ kế là một thiết bị mà ngoài việc xác định khối lượng hạt nhân 
còn có thể tách các đồng vị cũng như xác định thành phần đồng vị của một nguyên 
tố. Ta biết rằng khối lượng hạt nhân bằng hiệu số của khối lượng nguyên tử đối 
với khối lượng của các electron (với độ chính xác đến năng lượng liên kết của các 
electron). Khối phổ kế có nhiều dạng khác nhau tuỳ theo mục đích và độ chính 
xác, tuy nhiên về nguyên tắc chúng có những bộ phận chính như sau: 
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 B2 ⊕    ⊕    ⊕     B2 

                     S3 
 

                    ⊕ 
            E                  B1     
                    ⊕ 
                    ⊕    
 
                 + S2 

     V         - S1

                  
Các ion xuất phát từ nguồn đi qua S1 được tăng tốc qua một hiệu điện thế 

V. Sau khi thoát ra khe S2 các ion đi vào vùng lựa chọn vận tốc. Chỉ những ion 
nào di chuyển với vận tốc đúng bằng E/B1 là có thể đi qua khe S3 trong đó E là 
một điện trường đều; B1 là một từ trường đều (thẳng góc với mặt phẳng tờ giấy và 
có chiều như hình vẽ) giới hạn trong vùng lựa chọn vận tốc. Những ion đi qua 
được khe S3 sẽ đi vào vùng từ trường đều B2, chúng sẽ đổi hướng, chuyển động 
trên một quỹ đạo tròn bán kính r. Theo lí thuyết điện từ, trong vùng lựa chọn vận 
tốc, muốn các ion chuyển động thẳng, ta phải có: 

 qE = qvB1  =  v. = E/B1    (1.3. 7)
Trong vùng từ trường đều B2, lực từ tác dụng vào hạt có quỹ đạo tròn thì: 
                qvB2 = mv2/r  mv = qB2r              (1.3. 8) 

kết hợp hai phương trình trên ta có: 
 m/q = (B2r)/v               (1.3.9) 

trong đó v = E/B1 . Ta có thể tính trực tiếp tỉ số m/q của khối lượng trên điện tích 
bằng phương trình trên, nếu biết điện tích của ion, ta có thể tính được khối lượng 
tương ứng của chúng. Khối lượng m tỉ lệ thuận với bán kính r. Đo được trực tiếp 
khối lượng của ion ta có thể tính được khối lượng nguyên tử trung hoà. Phổ khối 
lượng của các ion sẽ được ghi lại khi các ion có khối lượng khác nhau rơi vào một 
bộ phận ghi nhận, ta thu được một phổ kế khối lượng. Ngược lại, nếu ta thu tập các 
ion vào một máy dò đặt sau S3 một khoảng cố định 2r thì đường biểu diễn của 
dòng điện do các ion sinh ra theo từ trường B2 sẽ tạo thành phổ khối lượng.  

Có nhiều loại phổ kế khối lượng khác nhau. Năm 1912, J. J. Thomson là 
người đầu tiên tạo ra phổ kế khối lượng. Trong phổ kế này, Điện trường và từ 
trường cùng tác dụng trên một phương ở vùng có các ion đi qua. Dùng phổ kế khối 
lượng này, Thomson nhận thấy bất cứ một nguyên tố hóa học nào cũng đều gồm 
bởi những nguyên tử có nhiều trị số khối lượng nguyên tử gián đoạn. Những 
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nguyên tử này có cùng bậc số nguyên tử Z vì thế không thể phân biệt được về 
phương diện hoá học nhưng lại khác nhau về trị số của khối lượng nguyên tử, 
chúng là những đồng vị. Ví dụ, nguyên tố Clor (Cl) có khối lượng nguyên tử hoá 
học trong thiên nhiên là 35, 457amu. Phép đo bằng phổ kế khối lượng cho thấy 
rằng có hai đồng vị với khối lượng nguyên tử là: 34,980 amu và 36,978 amu. Hai 
đồng vị Cl35 và Cl37 với độ giàu tương đối là 5,53 và 24,47 phần trăm theo thứ tự 
có khối lượng nguyên tử gần bằng hai số nguyên 35 và 37. Hình dưới đây trình 
bày phổ khối lượng của Clor bằng phổ kế khối lượng.  

  
                                        Cl35

       Cl37 

 
  

IV. NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT CỦA HẠT NHÂN 

Thực nghiệm cho thấy rằng đối với các hạt nhân bền, thì khối lượng hạt 
nhân luôn luôn nhỏ hơn tổng khối lượng của các nuclon tạo thành nó. Độ chênh 
lệch khối lượng đó gọi là độ hụt khối: 

           ∆M= [ZmP+ (A-Z)mn - M(A, Z)]  (1.4.1) 
liên hệ với công thức Einstein, độ hụt khối ∆M tương ứng với một năng lượng gọi 
là năng lượng liên kết của hạt nhân, ký hệu Eb.  

 Eb= ∆Mc2

          Eb= {Zmp+ (A-Z)mn- M(A, Z))c2                (1.4.2)     
biểu thức (1.4.2) là năng lượng liên kết của hạt nhân có ý nghĩa là năng lượng cần 
thiết để tách hạt nhân ra từng nuclon riêng rẽ. 
         Một hạt nhân A , Z muốn tách một proton ra khỏi hạt nhân thì năng lượng 
cần thiết phải đưa vào hạt nhân là : 

   Eb(p) = [ mp + M(A-1;Z-1) -M(A, Z)]c2  (1.4.3) 
Tương tự năng lượng cần thiết để tách một neutron ra khỏi hạt nhân là: 
    Eb(n) = [ mn + M(A-1;Z) - M(A, Z) ]c2  (1.4.4) 
Một hạt nhân A, Z có thể xem là bao gồm hai hạt nhân con A1 , Z1 và A2 , 

Z2

Với :      A1 + A2 = A      (1.4.5) 
             Z1 + Z2 = Z 
Ta có năng lượng liên kết của hai hạt nhân con M1 và M2 trong hạt nhân 

M(A, Z) là : 
 Eb(M1, M2) = [M1(A1, Z1) + M2(A2, Z2) -M(A, Z)]c2 (1.4.6) 
Khối lượng của proton :mp = 1,007276amu 
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Khối lượng của neutron mn= 1,008665amu 
Ví dụ: hạt nhân 8O16 năng lượng liên kết theo công thức (1.4.1) ta có : 

Eb(O16) = [8x1,007276 +8x1,008665 - 16,0000]931,502 ≈ 118,80 MeV 
Theo trên, muốn phá vỡ hạt nhân 8O16 ra thành từng nuclon riêng rẽ, cần 

phải cung cấp một năng lượng 118,80MeV. Trong lúc đó, muốn tách một proton ra 
khỏi hạt nhân 8O16 thì năng lượng cần thiết, theo công thức (1.4.3) ta có: 

  Eb(p, 7N15) = [mp + M(A=15, Z=7) - M(A, Z)]c2

   Hạt nhân 7N15 có khối lượng 15, 004902amu. do đó: 
Eb(p, 7N15) =[1, 007276 +15, 004902 -16, 0000]931, 02 ≈ 11, 34 MeV 
Năng lượng liên kết của neutron trong hạt nhân O16 được tính theo công 

thức (1. 4. 4).  
       Eb(n, O15) =[mn+ M(A=15, Z=8) - M(A, Z)]c2

trong đó hạt nhân 8O15 có khối lượng 15, 0078amu, do đó: 
Eb(n, O15) = [1, 008665 +15, 0078 - 16, 0000]931, 502≈ 15, 33MeV.  
Trong hạt nhân 92U238, ta có thể xem gồm hai hạt nhân con 2He4 và 90Th234, 

ta hãy tính năng lượng cần thiết để tách hạt anpha ra khỏi hạt nhân U238.  
Khối luợng của U238 = 238,13232amu; He4 = 4,001523amu ;   

Th234=234,12394amu. theo công thức (1. 4. 6) ta có: 
Eb(α, Th234) = [4,001523 + 234,12394 - 238,13232 ]931,502≈ -6,39MeV 
Ta nhận thấy năng lượng liên kết trong trường hợp này có giá trị âm, tức là 

hạt nhân U238không bền, mà phóng xạ anpha.  
Việc nghiên cứu năng lượng liên kết của hạt nhân cho ta nhiều thông tin 

về tính chất bền vững của hạt nhân, tính phóng xạ và kiểm chứng lý thuyết của 
các mẫu hạt nhân.  

Để đặc trưng cho độ bền vững của hạt nhân người ta đưa ra đại lương năng 
lượng liên kết trung bình của hạt nhân được định nghĩa là năng lượng liên kết 
trung bình tính cho mỗi nuclon trong hạt nhân kí hiệu ε; 

  
 ε = Eb/A  (1.4.7) 
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Nghiên cứu giá trị năng lượng liên kết trung bình của các hạt nhân bền 

trong tự nhiên, qua số liệu thực nghiệm người ta xây dựng đường cong biểu diễn 
sự phụ thuộc của ε theo số khối A có dạng như sau: 

 
Đường biểu diễn sự phụ thuộc năng lượng liên kết trung bình theo số khối A 

  Trong vùng hạt nhân nhẹ ε tăng nhanh theo số khối A, sau đó trong vùng 
hạt nhân trung bình  20 < A < 50, khi số khối A tăng, năng lượng liên kết trung 
bình ε hầu như không đổi, khi A tiếp tục tăng, trong vùng hạt nhân nặng giá trị ε 
giảm chậm. Đường biểu diễn có một cực đại tại giá trị ε≈8,8MeV tại A≈56. Từ 
đường cong thực nghiệm của sự phụ thuộc năng lượng liên kết vào số khối Z ta 
thấy hạt nhân càng nặng càng khó bền vững.  

 

              Việc xác định chính xác năng lượng liên kết của hạt nhân có vai trò quan 
trọng trong lĩnh vực nghiên cứu, thông thường đo khối lượng của hạt nhân thông 
qua các máy khối phổ kế. Tuy nhiên dựa vào các công thức xây dựng từ lý thuyết 
người ta cũng có thể thu được giá trị của năng lượng liên kết hạt nhân khá chính 
xác.  

Công thức bán thực nghiệm của Weizsacker 
 Thực nghiệm cho thấy tương tác của các nuclon trong hạt nhân có tính 
chất bão hoà, nghĩa là nuclon chỉ tương tác một số nuclon giới hạn chung quanh nó 
mà không tương tác với toàn bộ các nuclon có mặt trong hạt nhân. Ngoài ra, nếu 
xem hạt nhân có dạng hình cầu, nhiều số liệu thực nghiệm cho thấy bán kính hạt 
nhân tỉ lệ với căn bậc ba số khối A của hạt nhân : 

                     R = r0A1/3    ; r0 là một hằng số r0 ≈10-13cm 
Mật độ khối của hạt nhân: 
          ρ= A/V= A/(4/3πR3) ≈ 2. 1017kg/m3

   (1.4.8) 
Mật độ khối của hạt nhân rất lớn. Điều đó có thể xem hạt nhân có hình 

ảnh như một giọt chất lỏng, hình cầu, mang điện dương và không chịu nén. Dựa 
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vào mẫu giọt này, Weizsacker Đã đưa ra công thức bán thực nghiệm về năng 
lượng liên kết như sau: 

Eb  = a1A- a2A2/3 - a3Z2A-1/3 - a4(A/2-Z)2/A + δ(A, Z) (1.4.9)   
trong đó các hằng số a1, a2, a3, a4 được cho bởi thực nghiệm 

a1=15, 75MeV  a3=0, 710 Mev 
a2=17, 8MeV  a4=23, 7MeV 
δ(A, Z) = ± 34. A-3/4 MeV ; biểu thức lấy dấu cộng nếu là hạt nhân  (chẵn-

chẵn), dấu trừ nếu là hạt nhân (lẻ-lẻ). 
Giải thích các số hạng trong công thức (1.4.9) 

* Số hạng thứ nhất : a1A 
Ta biết rằng năng lượng liên kết phụ thuộc vào số nuclon trong hạt nhân, 

số nuclon càng nhiều thì năng lượng liên kết càng lớn. Nhưng do tương tác giữa 
các nuclon có tính chất bão hoà, trong vùng hạt nhân trung bình năng lượng liên 
kết trung bình tính cho mỗi nuclon chỉ cỡ 8MeV/nuclon. Giống như giọt chất lỏng, 
năng lượng liên kết giữa các phân tử tỉ lệ với thể tích của giọt chất lỏng. Vì vậy số 
hạng a1A còn được gọi là năng lượng thể tích.  
* Số hạng thứ hai :a2A2/3

Các phân tử bên trên mặt ngoài của giọt chất lỏng chỉ tương tác với các 
phân tử ở phía trong làm giảm năng lượng tương tác thể tích. Tương tự như vậy, 
diện tích mặt ngoài của hạt nhân càng lớn, năng lượng liên kết càng giảm, diện 
tích mặt ngoài lại tỷ lệ với bình phương bán kính, (R= r0A1/3)do đó cần phải đưa 
vào số hiệu chỉnh bề mặt hạt nhân a2A2/3

* Số hạng thứ 3: a3Z2A-1/3

Hạt nhân càng nặng số proton càng nhiều, do đó lực đẩy tĩnh điện hay 
năng lượng Coulomb càng làm giảm năng lượng liên kết của hạt nhân. Mỗi proton 
tương tác với (Z-1) proton còn lại, nghĩa là phụ thuộc vào Z(Z-1)/R~Z2/R, do đó số 
hạng hiệu chỉnh cho năng lượng Coulomb sẽ là a3Z2A-1/3

* Số hạng thứ tư: a4(A/2-Z)2/A 
Thực nghiệm chứng tỏ rằng đối với các hạt nhân nhẹ và trung bình, các 

hạt nhân có số proton Z=A/2, nghĩa là số proton bằng số neutron thì chúng rất bền 
vững, tính chất này được mô tả qua nguyên lý loại trừ Pauli, và lực tương tác giữa 
proton và neutron lớn hơn lực tương tác giữa hai hạt cùng loại số hạng này được 
gọi là năng lượng đối xứng, tỉ lệ với (A/2-Z)2. Nhưng với hạt nhân nặng tính chất 
đối xứng này không còn có ảnh hưởng lớn đến tính bền vững của hạt nhân. Do đó 
cần phải đưa vào số hiệu chỉnh năng lượng đối xứng:  

   a4(A/2-Z)2/A 
*Số hạng thứ nămδ(A, Z): thực nghiệm cho thấy rằng, các hạt nhân chẵn- chẵn 
có năng lượng liên kết lớn, các hạt nhân lẻ - lẻ năng lượng liên kết yếu, chúng 
kém bền vững. Vì vậy cần phải đưa vào công thức số hạng hiệu chỉnh δ(A, Z). 
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      δ(A, Z)>0 đối với  hạt nhân  chẵn- chẵn ; δ(A, Z)<0 đối với hạt nhân lẻ-lẻ  
      δ(A, Z).=0 đối với các hạt nhân chẵn-lẻ hoặc lẻ-chẵn. 
* Cách tính a3: Giả thiết điện tích Ze phân bố đều trong hạt nhân hình cầu, bán 
kính R. Năng lượng coulomb do sự đẩy nhau của Z proton trong hạt nhân: 

          (a3 Z2 )/A1/3 = [(3/5)(Ze)2]/R  với R=r0A1/3

suy ra:  a3 = (3/5)e2/r0
* Cách tính a4: Lấy đạo hàm  

 
         
Với M(A, Z) = Zmp. + (A-Z)mn. - Eb/c2.   

0=
∂
∂

=constAZ
M

Ứng dụng công thức Weizsacker 
Công thức Weizsacker cho phép ta tính khối lượng hạt nhân tương đối 

chính xác so với thực nghiệm, ví dụ: 
 

Hạt nhân Theo công thức Thực nghiệm 

24Cr52 51, 956 51, 959 

42Mo98 97, 942 97, 949 

92U238 238, 12 238, 12 

- Công thức Weizsacker cho phép giải thích được dạng tổng quát của 
đường cong ε=f(A). 

 
                                       ε 
  
 
        

        
        
        
        
        A 

Ởû phía trái, các hạt nhân nhẹ, khi A giảm, thể tích V giảm nhanh hơn diện 
tích mặt ngoài, do đó hiệu ứng bề mặt tăng làm giảm năng lượng liên kết.  

Khi A lớn, lực đẩy coulomb tăng(Z2 :bậc hai) trong lúc năng lượng thể tích 
tăng tỉ lệ bậc nhất với A làm giảm năng lượng liên kết, nếu A lớn đến một mức 
nào đó, lực đẩy coulomb tăng, hạt nhân sẽ không bền vững và kết quả về phía trái 
ε giảm.  
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Ta thấy năng lượng liên kết có thể xem là hàm của A và Z : Eb = f(A, Z) 
hay Eb=f(Z, N). Nếu bỏ qua số hạng δ(A, Z) và coi số proton Z, neutron N. Tăng 
một cách liên tục thì Eb sẽ ứng với các mặt mô tả nhờ các đường đẳng năng. Mặt 
đẳng năng tạo thành một thung lũng mà dọc theo thung lũng đó, sắp xếp các hạt 
nhân bền nhất. Xem hình vẽ dưới đây.  

 
 
           N.                  đường bền 
                N =Z 
 
                        β- 

 

                                                            β+ 

 
     
                                             
 
- Các hạt nhân nằm trên sườn gần trục N. dư thừa neutron vì vậy có 

khuynh hướng phân rã β- để tiến về đáy thung lũng.  
- Các hạt nhân nằm trên sườn gần trục Z, dư thừa proton vì vậy có khuynh 

hướng phân rã β+ để tạo hạt nhân bền gần đáy thung lũng.  
- Các hạt nhân nhẹ nhất nằm gần mặt phẳng N. =Z 
-Khi Z tăng thì đáy thung lũng uốn cong, đáy tiến gần trục Neutron, sự 

uốn cong đó tương ứng với sự tăng dần "nồng độ" các neutron trong hạt nhân khi 
tăng số khối lượng. 

- Các hạt nhân nằm dọc theo một mặt phẳng Z + N = A = const là các hạt 
nhân đồng khối, năng lượng liên kết Eb phụ thuộc số Z. theo dạng f(Z2) vì vậy 
được mô tả bởi một đường cong parabol: 

Với A=const. (các hạt nhân đồng khối) 
 
 
           

)Z,A(
A

)Z2/A(aAZaAaAaE
2

4
3/12

3
3/2

21b δ±
−

−−−= −

* Với các đồng khối có A lẻ: (δ(A, Z)=0) 
Mọi hạt nhân đồng khối đều nằm trên một parabol.  
Ta thấy các hạt nhân ở bên nhánh trái phân rã β-để tiến về hạt nhân bền 

nằm ở cực tiểu năng lượng (lưu ý không trùng với cực tiểu của parabol). Các hạt 
nhân ở nhánh phải phân rã β+ và tến gần về cực tiểu năng lượng. Hạt nhân bền 
vững nhất có khối lượng cực tiểu, giá trị Z0 tương ứng có thể tìm được bằng đạo 
hàm: (∂M/∂Z)A=const= 0 ta thu đượcgiá trị của Z0
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 Z0= A/(1, 98+ 0, 015A2/3)                (1.4.10) 

M(a,Z)                                                                                                  M(a,Z) 

    
                                                                                                            LL    
                                                                                                       
                                                      β-                 β+           CC     

  
         β-                    β+                  

 

 

 

 

 Hình a            z0                                           Hình b   Z0+2    Z0+1   Z0       Z0+1     Z0+2              

ZZ

Công thức này khá phù hợp với thực nghiệm, giá trị thực không vượt quá 
∆Z=1. Do đó nếu A lẻ hàm M(Z)là đơn trị, ứng với mỗi giá trị của A có một giá trị 
Z0 ứng với hạt nhân bền (hình vẽ a).  
* Đối với hạt nhân có số A chẵn: (δ(A, Z) ≠0) 

Các hạt nhân chẵn- chẵn nằm trên một parabol, các hạt nhân lẻ- lẻ nằm 
trên một parabol cao hơn parabol của hạt nhân chẵn- chẵn.  

Các hạt nhân thuộc parabol trên, ứng với năng lượng liên kết nhỏ hơn, 
điều đó phản ánh tình hình là các hạt nhân lẻ- lẻ kém bền vững hơn so với các hạt 
nhân chẵn- chẵn. Mặt khác thực nghiệm cho thấy các hạt nhân lẻ- lẻ kém bền, 
thường phân rã β để trở thành hạt nhân chẵn- chẵn, do đó M(A, Z) không đơn trị, 
Parabol trên ứng với Z lẻ, parabol dưới ứng với Z chẵn.  

Theo hình vẽ b, các hạt nhân kề nhau cùng trên một parabol khác nhau 
hai đơn vị về Z, nên đối với hạt nhân Chẵn-Chẵn có thể có vài đồng khối bền, 
nguyên nhân là về mặt năng lượng không thể có sự chuyển dời của hạt nhân có Z0 
+2 hay Z0-2 sang Z0+1 hay Z0-1 cũng không thể có xác suất phân rã kép β (nếu có 
thì rất nhỏ) để chuyển trực tiếp từ Z0+2 hay Z0-2 sang Z0.  

Tóm lại, đối với mỗi hạt nhân nằm trên parabol có Z lẻ lại có một hạt 
nhân có khối lượng nhỏ hơn, nhưng điện tích khác nhau một đơn vị nằm ở parabol 
dưới, mà mọi hạt nhân lẻ lẻ đều không bền ngoại trừ bốn hạt H2, Li6, B10, N14.  

V. KÍCH THƯỚC HẠT NHÂN  
 Theo cơ học lượng tử coi hạt nhân như một hệ hạt ở trạng thái chuyển động  
và tuân theo nguyên lý bất định Heisenberg: 
       ∆x.∆px ≥ h     

Nguyễn Hữu Thắng 
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 Do đó bề mặt hạt nhân bị nhoè, khó xác định được ranh giới chính xác kích 
thước hạt nhân. Có nhiều phương pháp xác định kích thước hạt nhân và cùng đạt 
được độ lớn như nhau, chỉ sai khác về hệ số. Ta hãy xét vài trường hợp. 

1 Phương pháp so sánh năng lượng liên kết hạt nhân gương 

 Trong các hạt nhân đồng khối nhẹ, có những cặp hạt nhân mà số proton của 
hạt nhân  này bằng số neutron của hạt nhân kia, ta gọi đó là các hạt nhân 
gương.Ví dụ: 
 1H3  và  2He3 ; 3Li7 và 4Be7 ; 5B11 và 6C11 là những hạt nhân gương 
 Người ta đã tìm được gần 40 hạt nhân gương. Năng lượng liên kết của các 
hạt nhân gương khác nhau, năng lượng liên kết của hạt nhân có nhiều proton hơn 
phải nhỏ hơn năng lượng liên kết của hạt nhân có nhiều neutron hơn, ví dụ: 
  ∆E(1H3)  = 8,482 MeV 
  ∆E(2He3) = 7,718MeV 
 Giả thiết lực hạt nhân không có bản chất điện. Tính chất không phụ thuộc 
nuclon có tính điện hay không có thể giải thích sự giảm của năng lượng liên kết là 
do lực đẩy coulomb giữa các proton và hiệu năng lượng liên kết bằng năng lượng 
tĩnh điện Ec của Z proton . 
  ∆E(A,Z) - ∆E(A,Z+1) = Ec  (1.5.1) 
 Ec phụ thuộc vào sự phân bố điện tích bên trong hạt nhân và kích thước hạt 
nhân. Giả thiết hạt nhân hình cầu, bán kính R, trong đó điện tích các proton phân 
bố đều trong toàn thể tích, ta hãy tính Ec: 
 gọi ρ là mật độ điện tích của hạt nhân do proton gây ra thì: 
  ρ = e/V = e/ (4/3πR3) (1.5.2) 
 Xét lớp cầu, bán kính ξ có bề dày dξ, thể tích 4πξ2dξ và điện tích:   
  ρ4πξ2dξ = (e/V)4πξ2dξ (1.5.3) 
lớp cầu này gây ra tại r > ξ một điện thế: 

1 4 2π ξ ξe d⎛ ⎞
 (1.5.4)   

4 0π ε Vr⎝⎜ ⎠⎟

 <ξ một điện thế : và gây ra tại r
1  

4
4

0π ε
π ξ ξ

V
d  (1.5.5) 

 Do

e

 đó tại điểm r điện thế U(r) do điện tích e phân bố đều theo toàn thể tích 
V bằng: 

}U r
e d er R

( )=
⎧
⎨
⎪ ⎛ ⎞
∫
ξ ξ2 1                           

V r Vo r⎩⎪ ⎝ ⎠ε ε0 02 3
d R r+ = −⎜ ⎟∫ξ ξ 2 2  (1.5.6) 
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với R là bán kí  nhân 
mà tại đó ta x

nh hạt nhân ; r là khoảng cách từ tâm đến điểm bên trong hạt
ác định điện thế U(r). 

 Nếu coi hạt nhân có Z+1 proton và điện tích phân bố đều trong toàn thể tích 
thì năng lượng tương tác của một proton với Z proton còn lại sẽ bằng: 

  ( )E Ze U r r dr Ze
c = =∫ 2

2

4 6 1π
R

V R0 05 4π ε

 Th

 (1.5.7) 

eo thực nghiệm, năng lượng liên kết của các hạt nhân gương theo (1.5.1) 
 

) - ∆E(A,Z+1)   =  (6Ze2/5R)(1/4πε0) (1.5.8) 
 Nhờ đó ta tính được bán kính hạt nhân R khá phù hợp với công thức thực 

ghiệm: 
 (1.5.9) 
với r0 = 1,465.10 cm. 

ta tính được bán kính hạt nhân gương:
              ∆E(A,Z

n
 R = r0A1/3 

-13

 

2. Phương pháp nhiểu xạ electron nhanh lên hạt nhân  

 Xuất phát từ quan điểm: nếu electron có bước sóng vào cỡ kích thước hạt 
hân, 

xạ nếu giả thiết electron tán xạ trên uả cầu 
hù hợp nhau là 

 kính điện của hạt nhân. 

0) / (1,6.10-6Eñ) ≈10-10/ Eñ

ôùi  λ=
ó động năng cỡ 100MeV thì có thể quan sát được 

iện t ïng nhiễu xạ. Bằng phương pháp này người ta đã xác định bán kính của 
ính proton.  

ng hạt nhân bằng phương 
c định kích thước trung bình 

hạt nhân 

n thì khi tán xạ đàn hồi của electron lên hạt nhân phải có hiện tượng nhiễu xạ. 
Có thể giải thích hiện tượng nhiễu  q
tích điện đều bán kính R, giá trị R để lý thuyết và thực nghiệm p
bán kính hạt nhân, đúng hơn là bán
 Muốn thế electron phải có năng lượng tương ứng với λ = 10-12cm. Khi đạt 
tốc độ tương đối tính thì p = Eđ/ c  ;  
 λ = h/p = hc/Eñ ≈ (6.10-27.3.101

v  10-12cm thì  Eñ ≈ 100MeV 
   Như vậy electron phải c
h öô
nhiều hạt nhân kể cả bán k
 Giả thiết hạt nhân có dạng cầu bán kính R, người ta tìm được sự phụ thuộc 
giữa bán kính R và số khối A. 
  R = r0A1/3 

với r0 = (1,2 ÷1.3)10-13cm. 
 Hofstarder đã nghiên cứu phân bố điện tích tro
pháp tán xạ electron nhanh lên hạt nhân, cho phép xá
của vùng choán bởi các proton và xác định sự phân bố mật độ điện trong 
(còn gọi là phân bố Fermi) có dạng: 

Nguyễn Hữu Thắng 



Vật lý Hạt nhân    - 20 - 
 
 

 

  ( )ρ ρr
Exp r C

=
+

−⎛
⎜

⎞
⎟

0

01
                             (1.5.10)   

a⎝ ⎠

iảm, mật 
ộ điện giảm. Khi Z < 6 thì vùng đó biến mất hoàn toàn, lúc này bề dày của lớp 
ặt ngoài đó ≈4,4a. 

Còn với hạt nhân có A: 40 đến 208 thì t có cùng một giá trị khoảng 2,4 
rmi, do đó a≈0,55 fermi. Mật độ neutron xấp xỉ mật độ proton với cùng các 
ông số sai khác nhau không nhiều.Vì vậy, thực tế có thể coi kích thước hạt nhân 

ược xác định với độ chính xác cao bởi phân bố điện tích trong hạt nhân. 

 
 
 

 

ät độ điện tích trong hạt nhân  
háp trên, còn có thể kể đến phương pháp tán xạ neutron 

hanh 

áp này công thức thựïc nghiệm R = r0A vẫn nghiệm đúng. Trong 
ù r0  =

 C0 : khoảng cách tới tâm mà ρ giảm đi một nửa 
 a : đặc trưng cho độ giảm mật độ điện tích khi ra xa tâm hạt nhân.  
 Mật độ ρ(0) = ρ0 nếu C0>>a. 
 Gọi t là khoảng cách mà mật độ giảm từ 0,9ρ0 đến 0,1ρ0 . Khi Z g
ñ
m
 
fe
th
ñ
 

ρ  
 
 

    
 
 

 
 
 
                          Phân bốma
 Ngoài các phương p
n lên hạt nhân. Neutron nhanh, tiết diện tán xạ tỉ lệ với bán kính σ≈2πR2 do 
đó, nếu xác định được tiết diện tương tác, ta có thể thu được bán kính hạt nhân. 
Với phương ph 1/3 

đo  (1,3 ÷1,4)10 -13 cm. 

VI. SPIN HẠT NHÂN  

 Momen động lượng tòan phần của hạt nhân gọi là spin hạt nhân, đây là một 
ân vì ta có thể xe øn bođặïc trưng rất quan trọng của hạt nha m hệ toa ä giống như một 

hạt duy nhất. 

ρ0

0,9ρ0 t

1/2ρ0

0,1ρ0

C0

r
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 Spin hạt nhân gồm momen động lượng quỹ đạo và momen cơ của các 
ïng tử, momen động lượng quỹ đạo của một hạt được đặc 

trưng b
nuclon. Theo cơ học lươ

aèng vectô 
r
l  , với: 

                                        
r

hl l l= +( )1   l = 0,1,2………..n-1  (1.6.1) 

và momen cơ được đặt trưng bằng   r hs s= ( ) 2  (1.6.2) 
Đối với hạt nhân n e

s+ 1  s = 1/
h ï:  

 Khi tương tác Spin quỹ đạo nhỏ hơ  v  giữa các nucleon vn so ơ
nhau (các nhân nhẹ) thì momen động lượng toàn p

ùi tương tác ới 
hần của nhân sẽ là:   

Vì số lượng tử Spin của nucleon  s = 1/ S 
o r  nguyên

 hạt nhân  

      rJ l sn n= +∑∑
11

      (1.6.3) 

và gọi là liên kết  L - S 

r rA A

2 nên nếu hạt nhân có A chẵn thì 
c ị bán . ù giá trị nguyên, A lẻ S có giá t

Còn momen quỹ đạo của 
r r r r
L l l lA1 2= + + +...  trong đó l  là số lượng 

leon. 
 

i

tử quỹ đạo của nuc
Do đó     

r
hJ J J= +( )1  ,⏐L - S⏐≤ J≤ L +S       (1.6.4) 

hay                     J = L+ S, L+ S - 1 , ... ,⏐L- S⏐ 
Đối với hạt nhân năêng:  
 Tương tác Spin quỹ đạo của mỗi hạt mạnh hơn so với tương tác giữa các 
nucleon, do đó mỗi nucleon được đặt trưng bằng một momen động toàn phần xác 
định:
 

 
r r r        J l si i i= +                           (1.6.5) 

..J J J( )1= +h    và Spin của hạt nhân sẽ là:  
r r

                              J j J J J J Ji= − ≤ ≤ +∑ , 1 2 1 2    , Ta gọi là liên kết J-J 
Tóm lại Spin của hạt nhân khi có liên kết “J-J” cũng như liên kết cũng như 

û. Thực 
 phạm quy tắc này, và với hạt nhân bền, A lẻ spin 

 ch ün thì J ≤ 7, đặc biệt nếu A : 

Th

liên kết (L-S) đều có giá trị nguyên khi A chẵn, bán nguyên khi A le
nghiệm chứng tỏ chưa hề có sai
của hạt nhân thực nghiệm cho thấy J < 9/2. Với A a
chaün-chaün  spin = 0. 

í dụ: Hệ gồm hai nuclon có momen động toàn phần : 
 j1 = 5/2 
 j2 = 3/2 

r r r
J J J J J J J= + − ≤ ≤1 2 1 2 1; J J

J

+ ⇔ ≤ ≤

⇒ =
2 1 4

1 2 3 4, , ,
                

          Hình chiếu momen động (spin) của hạt nhân lên một trục toạ độ (thường xét 
trên trục Z), đặc trưng bằng số lượng tử mz. 
                                   Jz = mJh    ; mJ = J,J-1,J-2,.......,-J   ; có 2J+1 giá trị 
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 Hình chiếu cực đại : 
                (JZ)max  = Jh    ;   (mJ)max = J   (1.6.6) 
 JZ và J không đồng thời xác định. 
 Các kết quả thực nghiệm cho thấy giá trị spin của các hạt nhân bền không 
vượt quá 9/2. Điều đó chứng tỏ các nuclon tương tác với nhau theo từng cặp và 
hình thành những lớp như lớp vỏ điện tử mà ta sẽ xét ở các chương sau. 

VII. MOMEN TỪ CỦA HẠT NHÂN  

 Nhờ các máy quang phổ có năng suất phân giải cao, ta có thể tách từng 
vạch quang phổ rời rạc thành nhiều vạch con, cách nhau từ 0,1 đến 1,2 Angstrom. 
Ta gọi đó là cấu trúc siêu tinh tế của các vạch phổ. Để giải thích hiện tượng này, 

g cách khác, giả thiết rằng điện 

 tinh tế. Theo giả thuyết của Pauli, 
thì hạt nhân có thể có mo ừ trường do chuyển động 

ủa vỏ điện tử. Momen từ hạt nhân chỉ có thể định hướng 
theo một số phương nhất định so với từ trường của điện tử hoá trị. 

ì ăng lượng tương tác có giá trị g
thuộc spin hạt nhân, còn giá trị các khoảng năng lượng giữa hai trạng thái (vạch 
con) lại phụ thuộc độ lớn của momen từ hạt nhân. 

ủa các vạch phổ chứng tỏ rằng 
ư

Xác định momen từ hạt nhân 

Pauli nêu lên giả thuyết: Sự tách vạch quang phổ là do tương tác của electron với 
từ trường của hạt nhân. 
 Cũng có thể giải thích sự tách vạch đó bằn
trường của hạt nhân không phải là điện trường của điện tích không gian, thực chất 
sự phân bố điện tích trong hạt nhân không đối xứng cầu. Tính bất đối xứng của 
điện trường là nguyên nhân sinh ra cấu trúc siêu

men lưỡng cực từ tương tác với t
của electron trong vỏ điện tử gây ra. Do tương tác đó mà các electron có năng 
lượng phụ , phụ thuộc vào giá trị momen từ của hạt nhân và sự định hướng của nó 
so với phương từ trường c

 V  vậy mà n ián đoạn, mà số giá trị đó phụ 

 Các nghiên cứu cấu trúc siêu tinh tế c
momen t ø và momen cơ của đa số hạt nhân chẵn - chẵn đều bằng không, còn các 
hạt nhân có A lẻ đều có momen từ khác không. 

 Trước hết ta nghiên cứu momen từ của electron. Khi electron chuyển động 
momen động đặc trưng bởi số lượng tử 

r
l  và momen riêng rs . Momen từ do 

chuyển động quỹ đạo là: 

( )r r r
hµ e M với M l l= = + 1

                    
( )r hµl

e
m c

l ll
e

= ⇒ = +0 1 2 3
2

1, , , ,...

còn đối với chuyển động riêng, ta có momen từ : 

l m ce2
    (1.7.1) 
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                  ( )

( )1ss
cm2

e
s =

rµ

2
1 spin tử lượng số:s;1sss

cm2

e

e

+

=+=

h

h
r  (1.7.2) 

ó thể viết: 
  

quay từ số tỉ  là:g,sge
s=

rrµ

 Đặt µB = eh/2mec : gọi là magneton Bohr . Tổng quát ta c
                             sg         ;      lg ss1l

rrrr
== µµ     (1.7.3) 

 Theo cơ học lượng tử thì ba giá trị hình chiếu của momen động trên các 
g thể đồng thời xác định, chỉ xác định đồng thời giá trị modun của 

nó và một hình chiếu trên phương tách biệt trong không gian. 
chiếu có giá trị nguyên(đơn vị h), giá trị c

                               (M )  = lh    (1.7.4) 
l+1 giá trị. Vì (MZ)max ≠

trục toạ độ khôn

 Hình ực đại trên phương Z bằng: 
Z max    

 các giá trị có thể có là: lh;h(l-1); h(l-2); .....,-hl có 2  
r

M  

nên chuyển động c i hạt không bao giờ có momen động lượngủa v  xác định trong 
không gian theo một phương nào đó, mà thường quay quanh một góc. Chỉ khi 
(MZ)max= 

r
M , nhưng khi đó các tính chất của vi hạt lại trùng với các tính chất của 

hạt cổ điển.  
* Đối với nuclon: 
 Tương tự như electron, một cách hình thức ta có thể viết:                  

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

=

=
==

⎪
⎪ −= neutron với 862,3

n
g

⎪⎪
⎨

⎧
=

===
protonvôùiñoái585,5

s
p

g
g;sg hay sge

ssss
rrrhr µµ

⎩

neutron với ;0
l
n

g

proton với ;1
l
p

g
g;lg

s
c

lll

rrµ

  (1.7.5) 

ong đó ta đã lấy µ0 = eh/2mpc: magneton hạt nhân  làm đơn vị. 
  

m2 p

 

 
 tr

r r r r r
µ µ µ= + = +s l s lg s g l  (1.7.6) 

 Đối với hạt nhân:*  
  

  
r r r r rµ hn i

í

Z

i
í

A Z

i
í

Z

i
í

A Z

g
p
l

l g
n
l

l g
p
s

s g
n
s

s= + + +∑ ∑ ∑ ∑
− −

   (1.7.7) 

 Trong đó số hạng thứ hai triệt tiêu do gn 
l  =0  

 Ta xét trường hợp liên kết L-S: 
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r r r r r
J l s L Si

í

A

i
í

A

= + = +∑ ∑      (1.7.8) 

 Do vectơ µl cùng phương với vectơ L và vectơ µ cùng phương với vectơ 
g 

hương tơ J. Hình chiếu của vectơ µ lên phương của J gọi là momen từ 
µh ûa 
2J ïc 

 : Jzmax= mjmax. vectơ momen từ hiệu dụng có hình chiếu lên trục Z ở giá trị cực 
ọi đó là giá trị của momen từ của hạt nhân: 

               (µhd/Z)J=mj,max= µ      (1.7.9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Sơ đồ xác định momen từ hiệu dụng cuả hạt nhân  
 Thực nghiệm cho thấy, spin  của các hạt nhân chẵn-chẵn ở trạng thái cơ 
bản bằng không, do đó theo Schmidt, các  nuclon trong hạt nhân có cấu tạo thành 
từng lớp đầy có tính chất gần như lớp vỏ điện tử, electron hoá trị ở vỏ ngoài cùng 
sẽ quyết định tính chất hoá học của nguyên tử. Một cách tương tự, nuclon lẻ cuối 
cùng sẽ quyết định giá trị spin và momen từ của hạt nhân. Mẫu hạt nhân như vậy 
gọi là mẫu một hạt, do Schmidt đưa ra để tính giá trị của momen từ hạt nhân.  
 Xét nuclon lẻ cuối cùng của hạt nhân A lẻ: 

µ = g l  + g s =  +    = l,j  s,j

l,j) = (j2+l2 - s2) /2jl 
  l2 =j2 + s2 -2jscos(s,j)   =====>cos(s,j) = (j2 +s2 -l2) / 2js 

o đó: 

s 

S,cặp vectơ này tỉ lệ với nhau qua hệ số gl và gs. Do đó, vectơ µ không cùn
p  với vec
hiệu dụng, kí hiệu d . Vectơ µhd định hướng lên phương của trục Z là phương cu
từ trường ngoài có +1 giá trị theo học lượng tử, hình chiếu cực đại của J lên tru
Z
đại, ta g

Ta có: l s µl µs theo hình vẽ : µhd µl cos( ) + µscos( )   (1.7.10) 
 j = l +s 

  s2  = j2 + l2 - 2jlcos(l,j)  =====> cos(
 
 
D

S

L

J 

µs

µL

µhd

µ

Z 

µexp

j

l

s
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2
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(1.7.10)                      ;
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=

µ

µ

µ

nuclon

r

Từ kết quả của lý thuyết mẫu một hạt, ta hãy so sánh với giá trị momen từ 
èng thực nghiệm theo đường biểu diễn dưới đây: 

 

III. M ỰC ĐIỆN CỦA HẠT NHÂN 
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 Trên đồ thị, đường liền nét mô tả các kết quả tính từ lý thuyết mẫu một 
hạt của Schmidt, đường chấm chấm là kết quả thực nghiệm. Ta nhận thấy kết quả 
thực nghiệm nằm trong giới hạn của đường cong lý thuyết, mặc dù chưa thật trùng 
hợp nhưng dạng của sự phân bố momen từ của hạt nhân A lẻ khá phù hợp với lý 
thuyết. 

V OMEN TõÖØ C  

ït nhân có thể biến dạng ra khỏi 
ả trạng thái cơ bản, hạt nhân có phân 

 Nhiều nghiên cứu thực nghiệm cho thấy ha
đối xứng cầu, đặc biệt hạt nhân nặng ngay c

µ0

J1/2 3/2 5/2 7/2  
J1/2 3/2 5/2

-20

1
2
3
4 proto

0

1

neutro

-1

7/2
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b  tích không gian. Để đặc trưng cho độ lệch ra kố điện hỏi dạng đối xứng cầu của 
ạt nha , a ặc trưng cho sự tương h ân người ta đư  ra đại lượng momen tứ cực điện Q, đ

tác của hạt nhân với gradient điện trường của vỏ nguyên tử. Theo điện từ học, 
momen tứ cực được xác định bởi: 
              ( )( )eQ r z r dV= −∫ ρ 3 2 2     (1.8.1) 

 Trong đó ρ(r) là mật độ điện tích hạt nhân theo vị trí. Trục z được chọn để 
thu được giá trị cực đại của Q và dV là vi phân thể tích hạt nhân. 
 
 
 
 
                 
 
 

e  hạt nhân có đo  xứng ầu th  

=0 áu 
 z. 

l cm2 n 

iá ại 
ùi 

én h ứ 

 
 
 N áu  ái  c ì:
 ∫ρ(r)x2dV = ∫ρ(r)y2dV = ∫ρ(r)z2dV = (1/3)∫ρ(r)r2dV  (1.8.2) 
 Lúc này Q , vì vậy Q mô tả độ lệch hạt nhân ra khỏi đối xứng cầu. Ne
Q >0 hạt nhân kéo dài dọc theo trục z. Nếu Q <0 thì hạt nhân bị nén lại theo trục
Đơn vị của Q à thường lấy đơn vị barn = 10-24cm2. Ví dụ H2  có Q = 0,2mbar
= 0,2.10-27cm2

 Thường g trị Q đo được bằng thực nghiệm gọi là momen tứ cực ngo
(hay biểu kiến), do Q được xác định bởi hệ quy chiếu phòng thí nghiệm, khác vơ
Q  được xác định bởi hệ quy chiếu ga liền với ạt nhân quay gọi là momen t
cực nội (hay chân thực). Q liên hệ với Q bởi công thức: 

0

0 

                    ( )
( )( )Q
J J

Q=
+ +1 2 3 0          

K J J− +3 12

  1.8.3) 

 la ûa r
 cuûa h

     

 vôiù K
 

ø giaù trò cu
Khi J=K , ở trạng thái cơ

 hình chiếu J trên t
 bản

ục z. 
 hạt n ân thì : 

              ( )
( )( )Q =

J
J

Q
+ 3

   (1.8.4) 

Từ công th  t  nếu cu ân  kh hay bán 
ân,  tứ ệt tiêu ngay ca 0 c khôn

a chỉ có thể đo được giá trị của Q bằng thực nghiệm, còn Q0 là đại 
ch proton 

ầu còn 
được diễn tả bởi công thức (xem hạt nhân có dạng elipsoide): 

J −2 1
J +1 2 0  

 ức trên
c

a thấy  spin ûa hạt nh  bằng
g

ông, 
nguye momen ực tri û khi Q  khá , do trục đối xứng của 
hạt nhân quay. T
lượng mang tính chất lý thuyết, nó đặc trưng cho độ lệch của điện tí
trong hệ quy chiếu quay cùng hạt nhân. Độ lệch hình học ra khỏi đối xứng c

z

d
r

y

x
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D ≈(V/A)1/3=(4/3πR3/A)1/3≈2.10-13 cm 

/5)1/2(∆R/R) ≈ 1,06(∆R/R)  (1.8.5) 
 Với R là bán kính hạt nhân ∆R là độ sai khác của bán kính trục lớn và trục 
bé của hạt nhân (xe hân bố neutron và 

               β = (4/3)(π

m hạt nhân có dạng elipsoide). Giả sử sự p
proton là đồng đều, thì Q0 và β tỉ lệ với nhau: 

             Q ZR0 0
2

5
=

π
β       (1.8.6) 3

 
 
                      

     

        

  

 
       
            
            
            
    
            
            
            
          
 Momen tứ cực nội Q0 của hạt nhân phụ thuộc số  neutron N 
     

Q  /R2
0

20 -

15   -

10   -

0 -

5 -

Hạt 
nhân 

Q, 
10-24 cm2

Hạt nhân Q, 
10-24 cm2

Hạt nhân Q, 
10-24 cm2

Hạt nhân Q, 
10-24 cm2

1H2

5B11

7N14

8O17

13Al27

0.00273 
0.0355 
0.0071 
- 0.027 
0.149 

16S33

16S35

27Co59

29Cu63 

Br35
81

- 0.064 
0.045 
0.404  
0.16 
0.28 

56Ba

37Rb85

41Nb93

71Lu175

- 0.3 

5.9 

73Ta181

93Am241

6 

4.9 

135

59Pr141

0.27 72Hf

0.25 
 - 0.054 

81Bi

179

204

92U233

3 

- 0.19 
3.4 

  
Kết quả thực nghiệm giá trị momen tứ cực của một số hạt nhân. 

X. LỰC HẠT NHÂN 

 

I  

Một số tính chất cơ bản của lực hạt nhân 

1. Lực hạt nhân là lực hút: Vì trong tự nhiên tồn tại các hạt nhân bền  
2. Lực hạt nhân là lực tác dụng ngắn: Với bán kính tác dụng < 10-12 cm ta coi đó là 
khoảng cách trung bình giữa các nucleon liên kết trong hạt nhân bởi lực hạt nhân. 
 Khoảng cách trung bình giữa các nucleon : 
 
 

0 -

- 5   -
⏐⏐⏐⏐⏐⏐ ⏐ 

N20 40 60 80 100 120 140
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3. Lực hạt nhân thuộc loại tương tác mạnh. 
4. Lực hạt nhân có tính chất bão iên kết trung bình của các 
nuclon có thể xem như kho ân trong bảng tuần hoàn, 
có giá  hạt nhân ∆E≈εA, nghĩa 
là tỷ lệ ba

on. Các thí nghiệm tán xạ 
neutron trên prot  

 
 
 

á 
 
 

chuy
phụ
 
 
 
 

hoà. Năng lượng l
âng đổi đối với đa số các hạt nh

ïng liên kết của trị khoảng 7,5MeV.Do đó năng lươ
äc nhất với A. 

5. Lực hạt nhân phụ thuộc sự định hướng spin của nucl
on chứng tỏ lực hạt nhân phụ thuộc sự định hướng tương hỗ spin

giữa hai hạt. Khi neutron  neutron tán xạ lên ortho-hydro (spin song song) tiết
diện tán xạ lớn hơn  so với tán xạ lên para-hydro (spin đối song). Ngoài ra trong tự
nhiên tồn tại hạt nhân Deutrium, với hệ liên kết n-p có spin song song, không phát
hiện hệ n-p có spin đối song. 
6. Lực hạt nhân không xuyên tâm, vì nếu lực hạt nhân là xuyên tâm thì sự phân bo
điện tích của hạt nhân đơn giản nhất là hạt nhân deutreium phải có đối xứng cầu,
do đó moment tứ cực điện phải triệt tiêu. Nhưng thực nghiêm cho thấy moment tứ
cực điện của deuterium khác không. 
7. Lực hạt nhân là lực tương tác spin quỹ đạo, vì lực tác dụng lên các nuclon 

ển động bên trong hạt nhân phụ thuộc vào xung lượng của nuclon, nghĩa là 
 thuộc vào vận tốc của nuclon. 
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CHƯƠNG II: 

PHÂN RÃ PHÓNG XẠ 
    

I Các đặc trưng cơ bản của hiện tượng phóng xạ

  

 

iện tượng phóng xạ là  quá trình hạt nhân tự động phát ra những hạt để 
trở tha ái của nó. Hạt nhân chịu sự phóng 
xạ gọi ân ọi là các tia phóng xạ. Hiện tượng 
phóng xạ được quan sát lần đầu tiên bởi A. Becquerel (1896). Một hạt nhân 
phóng xạ được đặc trưng bởi: Loại phóng xạ, năng lượng, chu kì bán rã, spin. Một 
hạt nh ï gọi là hạt nhân bền, các hạt nhân phóng xạ tồn tại cùng 
với các hạt nhân bền trong vỏ quả đất, hoặc do con người tạo nên qua việc thực 

 hoặc do các tia vũ trụ bắn phá vào các hạt nhân bền 

 
 

1. ương trình cơ bản 

H
ønh hạt nhân khác hoặc thay đổi trạng th
à hạt nh phóng xạ, các tia phát ra g l

ân không phóng xa

hiện các phản ứng hạt nhân,
trong khí quyển, hoặc do các vụ nổ nguyên tử...  

Hiện tượng phóng xạ là một quá trình thống kê, Các hạt nhân phóng xạ 
như nhau nhưng chúng sẽ phóng xạ tại những thời điểm khác nhau, hiện tượng
phóng xạ xẩy ra bên trong hạt nhân, không phụ thuộc các tác nhân lí hóa bên
ngoài.  

Ph của hiện tượng phóng xạ 

Xét một tập thể hạt nhân cùng loại, đối với một hạt nhân xác định ta 
không thể biết chính xác thời điểm mà nó sẽ phóng xạ, tuy nhiên bằng phương 
pháp thống kê ta có thể đánh giá xác suất trong một đơn vị thời gian hạt nhân sẽ 

ơ  phóng s-1.  
. Sau thời 

ian dt số hạt nhân phóng xạ là dN  
 dN = -λNdt 
 Dấu trừ chỉ số hạt nhân phóng xạ giảm theo thời gian, lúc t= 0 giả sử 

0 ta có: 
  N=N0e-λt     (2. 1. 1) 

rên gọi là phương trình cơ bản của hiện tượng phóng xạ.  
Gọi T1/2 là thời gian để số hạt nhân phóng xạ còn lại một nửa, đại lượng 

này go

  T1/2= L (2. 1.
 

 xạ, đai lu ïng đó kí hiệu λ gọi là hằng số phân rã có thứ nguyên
Giả sử tại thời điểm t số hạt nhân phóng xạ có trong mẫu là N

g

N=N

 Phương trình t
 
ïi là chu kì bán rã của hạt nhân phóng xạ.  
 Ta có:       N0/2 = N0exp(-λT1/2) 
 Suy ra:  

n2/λ  2) 
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Thời gian sống trung bình 
ối với một hạt nhân phóng xạ xác định, ta không thể biết thời điểm khi 

nào thì hạt nhân phóng xạ. Nhưng xét một tập thể hạt nhân phóng xạ cùng loại, 
ta có thể xác định giá trị trung bình thời gian kể từ lúc hạt nhân phóng xạ tạo ra 
đến khi nó phóng xạ, đại lượng đó được gọi là thời gian sống trung bình của một 
loại hạt nhân phóng xa kí hiệu τ. Được xác định như sau: 

 

                                 
 
 
 
 
 

Ñ

 τ
λ

= =

∞

∞

∫

∫ Ndt
0

 τ = 1/λ = T1/2/Ln2 

Ntdt
0 1  (2.1.3) 

Ý nghĩa của τ : Thế τ = t vào phương trình cơ  phóng xạ 
ta có: 

ân  phóng xạ giảm đi e lần.  

 

 

 bản của hiện tượng

  N(τ) = N0exp(-λτ) = N0exp(-λ/λ) = N0/e 
Nghĩa là τ là thời gian để số hạt nha

 

2. ùnĐộ pho g xạ  
 

t

N

N0/

T1/2

N0/4

2T1/2
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 Để đặc trưng cho tốc độ phân rã của một nguồn phóng xạ, người ta đưa ra 
đại lượng độ phóng xạ A là số hạt nhân phóng xạ của một nguồn phóng xạ phân 
rã trong một đơn vị thời gian.  

Độ phóng xạ  (2.1.4) đơn 
vị

giây.  

 ph ùp xác định hằng số phân rã λ bằng thực nghiệm

A = -dN/dt = λN  
 của độ phóng xạ : Curie kí hiệu Ci, 1 Ci = 3, 7. 1010 phân rã/giây 
  1kCi=103Ci, 1mCi = 10-3Ci, 1µCi = 10 -6Ci 

ngoài Curi, còn có đơn vị Becquerel, kí hiệu Bq,  
  1Bq = 1 phân rã/

3. Phương a   

 nguồn trong 
một đơn vị thời gian, nghĩa là đo /dt=λN , theo trên ta 
có: 

lnA = 1.5) 
       = ln(λN0) - λt 

Nếu ta vẽ theo thang bán loga sự phụ thuộc độ phóng xạ theo thời gian, 
đường

 
con lạ

A(t) = N0exp(-λAt) (2.1.6) 
với hạt nhân B ta có phương trình: 

  

Xét trường hợp đơn giản: hạt nhân phóng xạ trở thành hạt nhân bền và hạt 
nhân có chu kì bán rã bé. Muốn xác định λ, ta ghi số hạt bay ra khỏi

ä phóng xạ của nguồn A=-dN

   ln(-dN/dt) = ln(λN) = ln(λN0e-λt) (2.
  

 biểu diễn có dạng một đường thẳng mà hệ số góc sẽ cho ta tính được giá 
trị của λ.  

 
ln(- 

 
 
 
              
 
 
 
Trường hợp hạt nhân mẹ sau khi phân rã trở thành hạt nhân con, hạt nhân 
i tiếp tục phóng xạ theo sơ đồ :  

  A -----> B ------>C 
Đối với hạt nhân A ta có :  
  N

dNB/dt = λANA - λBNB (2.1.7) 
khi t = 0 thì NoB = 0 do đó: 

Ta tìm định luật mô tả sự biến thiên số hạt nhân phóng xạ theo thời gian.  

  ( ) ( )N t
N

e eB
A oA t tA B=
−

−− −λ
λ λ

λ λ  
B A

(2.1.8) 

t
θ
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khi t=0 ; NoB khác không thì: 

          ( ) ( )N t N e
N

e et A oA t tB A B= + −− − −λ λ λλ  B oB (2.1.9) 

  Xét sự cân bằng ph

ó sẽ 
hình th

λ N / λ   =  const 

n bán rã rất lớn so với thời gian bán rã của hạt 
nhân c  ) thì sẽ thiết lập sự cân bằng bền (còn gọi là cân 
bằng t  hệ thức: 

λBNB   (tốc độ  hạt nhân mẹ = to ã của hạt 
nhân con

 Nếu hạt nhân con tiếp tục phân rã và nếu có sực cân bằng phóng xạ giữa 
các hạt nhân con thì ta có chuỗi ca rạng thái cân bằng bền: 

  λA A  = λBNB =.... = λNNN 

giữa hai s N i = TK / Ti =  λI / λK  = không đổi 

II PHÂN RÃ ANPHA

B A−λ λ

óng xạ 
Nếu hạt nhân  mẹ có thời gian bán rã lớn hơn hạt nhân con một chút ít (TA 

> TB, hay λ  < λ ) thì trong quá trình biến đổi phóng xạ giữa các đồng vị đA B

ành sự cân bằng phóng xạ mô tả bởi hệ thức: 
  B B ANA

Nếu hạt nhân mẹ có thời gia
on (TA >> TB,, λA   << λ B

hế kỷ) mô tả qua

 λANA  = phân rã của ác độ phân r
) 

ân bằng ở t

N

ố hạng bất kỳ :  K /N

 

õ anpha là hiện tượng hạt nhân ( ZXA ) tự động phát ra ha nhân 2He4 
(hạt an a A-4 

 về năng lượng:

Phân ra ït 
pha) và trở th ønh hạt nhân  con (Z-2Y ).  

                       ZXA   ------->    2He4    + Z-2YA-4  (2.2.1) 

* Điều kiện  

ăng lượng liên kết âm 

kết Eb

4)  

Hạt nhân phóng xạ α phải có n

                 Eb = [mα  + MY – MX ]  < 0 (2.2.2) 

Năng lượng của phân rã α đúng bằng giá trị tuyệt đối của năng lượng liên 
 

  Eα  = ⏐Eb⏐ (2.2.3) 

Năng lượng Eα dành cho động năng của hạt α và hạt nhân giật lùi Y.  

Theo (2. 2. 2) ta có điều kiện về khối lượng để hạt nhân X phóng xạ α: 

  MX  > mα  + MY (2.2.
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A. caùc

 Khi hạt anpha truyền qua chấât khí, nó sẽ ion hoá các nguyên tử trên đường 
ãng đường trung bình từ khi phát ra cho đến lúc hạt 

âi trường khác nhau.  

 nghiệm: 

. a  (2.2.5) 

h á phụ thuộc đơn vị. 

 

α Rαkk (cm) RαAl(µm) 

 kết quả thực nghiệm 
1 QUÃNG CHẠY 

đi và mất dần năng lượng qu
anpha dừng hẳn trong môi trường gọi là quãng chạy trung bình của anpha kí hiệu 
Rα. Có nhiều phương pháp đo Rα trong các mo

Trong không khí ởø điều kiện thường Rα cỡ khoảng 9 cm, phụ thuộc năng 
lượng của apha. Geiger đã đưa ra công thức thực

  v3
 = (R0 -x )

 v : vận tốc của hạt anpha(cm/s) ; R0 Quãng chạy trung bình của anpha 
(cm); x : khoảng cách từ hạt anp a đến nguồn; a : hằng so

 Biết quãng chạy của anpha trong không khí ta có thể suy ra được Rα trong 
các môi trường, ví dụ: 

Rα nhoâm/Rα kk = (ρKK/ ρAl)(AAl/Akk)1/2 = 0, 001293/2, 7 (27/14, 4)1/2 

                       = 6, 2. 10-4

Xét vài số liệu: 

E (MeV) 

4 2, 5 16 

5 3, 5 20 

6 4, 6 30 

7 5, 9 38 

8 7, 4 48 

Quãng chạy của anpha trong không khí phụ thuộc năng lượng của anpha 
qua he  

   E tính bằng MeV (2. 2. 6) 
          E  

>0,5M

2. Năn

ä thức:  

                  Rkk(cm) = KEα
Û3/2         α

 K : là một hằng số ≈0,32 ; công thức này chỉ chính xác khi         α

eV.  

g lượng Eα và chu kỳ bán rã 

Để đo chính xác năng lượng của hạt α, hiện nay người ta sử dụng phương 
pháp mẫu chuẫn để so sánh. Thường dùng mẫu chuẫn là 84Po214 đã biết chính xác.  

                           Eα = ( 7, 6804 ± 0, 0009  ) MeV  
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Dùng phổ kế từ tương tự như khối phổ kế, phần cơ bản của phổ kế từ là nam 
châm điện để làm tiêu tụ các hạt α có năng lượng khác nhau sẽ hội tụ các điểm 
khác nhau. Nguồn α thường được cấu tạo dưới dạng màng mỏng. Còn Detectơ 
thường dùng ống đếm hoặc kính ảnh năng suất phân giải của phổ kế từ rất cao, 
nhờ đó có thể đo được các vạch α rất yếu trong cấu trúc tinh tế của phổ α.  

Thực nghiệm thấy rằng λα tăng rất nhanh khi Eα tăng.  

Ví dụ: 62Sm147     λα=1, 92. 10-19/s                         Eα=2, 25MeV 

              ThC’(84Po212 );λα=0, 2. 107/s                    Eα=8, 78MeV 

3. Định luật Geiger-Nuttal 

Một trong những đặc điểm của phân rã anpha là hằng số phân rã anpha λα   

phụ thuộc mạnh vào năng lượng của anpha 

Năm 1911, hai ông đã tìm được sự phụ thuộc của λα theo  khoảng chạy 
trung bình Rα ở không khí, áp suất bình thường 

                                     lgλ=AlgR +B (2.2.7) 
 này đến họ kia chỉ 

5% ne
2.8) 

, b: hằng số cho cùng một họphóng xạ.  
Để xác định các hằng số A, B ta xác định λ, R đối với hai nguyên tố phóng 
cu ột dãy (chuỗi). 

ờ Định luật Geiger-Nutlal  ta có thể xác định hằng số phân rã của các 
ân mà ta không thể xác định trực tiếp được, ví dụ các hạt α có quãng chạy 

dài (cường độ rất yếu). 

 

4. Động năng của anpha

α

hằng số A gần giống nhau ở 3 họ phóng xạ, B khác nhau từ họ
áu viết theo năng lượng.  
                                   lgλ=algE+b (2.

a

xạ của øng m
- Nh

hạt nha

 
Gần 200 đồng vị phóng xạ nằm trong vùng 4MeV ≤ Eα ≤ 9MeV, năng lượng trung bình 
E MeVα = 6 .  

5. Các t nhân trong bảng phân ần hoàn có thể chia thành hai nhóm  hạ  hạng tu
theo quan điểm phóng xạ 

- Nhóm hạt nhân phóng xạ α 

Khi Z tăng thì Eα tăng (Eα tăng thì λα tăng) trừ trường hợp một số hạt nhân 
û vùng đất hiếm với A= 140 --->160 ; 2MeV ≤ Eα ≤ 4MeV 

- Nhóm bền đối với phóng xạ α     
Thực nghiệm cho thấy các hạt nhân có Z > 82 có tính phóng xạ α  

ô
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Ví dụ 62Sm146  : Eα  = 2, 5 MeV        ;    58Ce142  : Eα  = 1, 5 MeV 
Vì các hạt nhân trong vùng đất hiếm thường có tỷ số neutron trên proton 

ấp. th

6-Khi so sánh năng lượng phân rã anpha ∆Eα giữa các đồng vị trong cùng một 
nguye to

át này 
ta có t ể tiên đoán được năng lượng phân rã anpha đối với các đồng vị chưa biết 
của cu  m á cho trước.  

Năng lượng phân rã anpha phụ thuộc theo cuả các đồng vị 
hép đo chính xác phổ anpha, người ta phát hiện được cấu trúc 

tinh tế của các vạch phổ  nhau.  
 

i 

 

Nhóm α Eα(MeV) Hàm luôïng (%) 

ân á, thì thấy năng lượng ∆Eα giảm khi A tăng. Hiện tượng này đúng khi 
A<209 và A >215. Trong vùng (A = 209 đến 215 ) thì ngược lại. Nhờ tính cha

h
øng ột nguyên to

số khối A 
- Nhờ các p

, thường vài nhóm anpha năng lượng khác

 
 
Thí dụ 83B 212 

 

αo  6, 086 27, 2 
α1 6, 047 69, 9 
α2 5, 765 1, 7 
α3 5, 625 ≈0, 15 
α4 5, 603 1, 1 
α5 5, 481 ≈0, 016 

 
 Có hai loại phổ vạch 
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 a) Các  phổ gồm có vài vạch, năng lượng chênh lệch nhau cỡ 0,1MeV, 
cường độ vạch lớn hơn nhau một chút ít và cường độ giảm khi năng lượng Eα giảm.  
 
 
 
 
 
 
                               α2           α3 

b) Loại phổ gồm một nhóm anpha cường độ rất mạnh gọi là vạch cơ 
bản va øi nhóm anpha cường độ rất yếu (nhỏ hơn vạch cơ bản nhiều bậc)..  

Thí dụ: ThC’

                  N   

∆E  

E (MeV) cường độ tương đối (%) 

                           α1     

Eα

Nα

 
ø va
 
  
 α

 
 
  α

   
  

α2α0 α1 α3

Nhóm anpha α

α 0 8, 78 100 
α1 9, 692 0, 0035 
α2 10, 422 0, 0020 
α3 10, 543 0, 0018 

                  
Giải thích sự tồn tại hai loại vạch phổ 

ối với trường hợp a thì người ta xem hạt nhân mẹ ở trạng thái cơ bản, khi 
phân rã hạt nhân con ở trạng thái kích thích. Cường độ vạch phổ tuân theo quy tắc 
khoảng, ví dụ hạt nhân 92U238 :  È2 : E 4 :E 6 = 43:100:164, do đó cường độ giảm khi 
Eα giảm.  

Ñ
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omen quỹ đạo giống 
hau cu

 :Th229

òn các

 
Đ ït nhân mẹ ở trạng thái kích thích khi 

hân con ở trạng

Eα, 0 = 8,78 MeV vạch cơ bản; hai vạch quãng chạy dài Eα1 = 9,49MeV và 
α2 = 10,54MeV 

ân ph ha của nhóm cơ bản là do đa số hạt nhân phân rã 
nh. Ở một mức kích thích của hạt nhân mẹ có hai quá trình phân 

õ anpha và gamma cạnh tranh nhau. Trong một khoảng thời gian dt số hạt nhân 
hân rã là dN, ta có : 

 dN = dNγ  +  dNα (2.2.9)  

Gọi λγ và λα lần lượt là hằng số phân rã gamma và anpha; và λ = λγ +λα là 
hằng số phân rã tổng cộng, ta có: 

 
 
Chuyển  dời chỉ có thể xẩy ra giữa các trạng thái có m

n ûa nuclon lẻ trong hạt nhân mẹ và hạt nhân con:  
 U233 : 5/2 ------------>5/2

c  trạng thái khác do có sự chênh lệch momen quỹ đạo càng lớn dịch chuyển 
càng khó.  

ối với phổ loại b, người ta giả thiết ha
phân rã về hạt n  thái cơ bản. Ta xét sơ đồ phân rã sau:   

 
 
 
 
 
 
 
 

E
Số hạt nh ân rã anp

gamma quyết đị
ra
p

α0 α1 α3

γ1

γ2
180

35

82Pb2

84Po212

E0

E2 43

E4

E6

E8 237

E10 333

ke

3

90

5/2
+

15/2

11/2

13/

9/2

7/2
83%

Th229
5/2+
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λαNdt 

S
ù ta có thể xác định λ . Do λγ lớn nên phân 

T MeV thì năng lượng anpha phát ra là 
α=9,49MeV, người ta đo được dNγ /dNα = 4000, λα  = 109/s  suy ra λγ = 4.1012/s và 
ời gian sống trung bình của mức đó là τ = 1/λ ≈ 1/λγ ≈ 10-13s. 

B. 

dNγ = λγNdt 
 dNα =

uy ra  dNγ / dNα  =  λγ /λα (2.2.10) 
Ta có thể đo dNγ ; dNα ;  λα từ đo γ 

rã từ trạng thái cơ bản về trạng thái cơ bản là lớn nhất.  
hí dụ : Đối với mức 9,65

E
th

nghiên cứu năng lượng trong phân rã anpha 

Ta biết rằng điều kiện để một hạt nhân phân rã anpha thì năng lượng liêân 
ủa hạt nhân đó đối với các thành phần hạt nhân con  Z-2 XA-4    anpha 2He4  

ûi âm: 
∆EB = [ M(He 4) + M (Z-2 XA-4) - M(A, Z)]c2  < 0 

Nghĩa là M(A, Z) > M(He 4) + M (Z-2 XA-4) ; khối lượng hạt nhân mẹ phải 
npha.  
ủa anphaEα và hạt nhân giật lùi 

ạt nha

 
kết c
pha
  
 
lớn hơn tổng khối lượng của hạt nhân con và hạt a
 Năng lượng toả ra dưới dạng động năng c
(h ân con) ER: 

  ∆ ∆E E E EB Rα α= = +  (2.2.11) 
 Theo định luật bảo toàn xung lượng : 
  

r r
P PRα =  (2.2.12) 

P = (2mE)1/2 ; neân E  = E (m /M ) do : R α α R

  E  = E ( 1 + m /M ) = E (M +m )/M∆ α α α R α R  α R 

 Suy ra : 
  Eα = ∆Eα(MR/ MR+mα) (2.2.13) 
vì khối lượng hạt anpha rất nhỏ so với khối lượng của hạt nhân giật lùi mα<<MR, 
do đó hầu như toàn bộ năng lượng trong phân rã anpha là dưới dạng động năng 
của anpha.  
 Ví dụ: 
 
 
  

83Bi 212

 
  
 
 
 
 

81Tl208

α

6,

0 
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 Năng lượng của anpha đo được bằng thực nghiệm là Eα = 6,086MeV; do 
ó năng lượng của hạt nhân giật lùi : 

           ER = Eα(mα/MR) = 6, 086(4/208) =0, 117MeV (2.2.14) 
uy ra năng lượng của phân rã anpha : 

          ∆Eα = Eα + ER  = 6, 086 + 0, 117 = 6, 203 MeV (2.2.15) 
Xét vài phổ anpha đặc trưng: 

. lý thuyết phân rã anpha. hiệu ứng đường ngầm 

Ta biết rằng năng lượng của anpha phát ra trong hầu hết các hạt nhân 
hóng xạ có giá trị dưới 10 MeV. Trong lúc đó thế năng tương tác coulomb giữa 
ạt nhân con và anpha rất lớn so với giá trị này. Xét trường hợp hạt nhân U238 
hân rã anpha để trở thành hạt nhân con 90Th234, thế năng tương tác coulomb tại 

 cách R bằng bán kính hạt nhân Th234 : 
 UR = (Zze2)/R ≈ 30MeV (2.2.16) 

heo vật lý cổ điển, hạt anpha phải có năng lượng lớn hơn giá trị 30 MeV mới có 
ûi hạt nhân mẹ Uran. Tương tác coulomb đòi hỏi anpha phải có 

có thể phóng ra ngoài hạt nhân. Thế năng coulomb đã ngăn chặn hạt 
hiều cao bằng chiều cao của đường biểu diễn 

ñ
 
s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C

 
p
h
p
khoảng
 
T
thể thoát ra kho
động năng có một giá trị tối thiểu bằng giá trị cực đại của thế năng. Đường biểu 
diển mô tả dạng của thế năng coulomb theo khoảng cách r tính từ tâm hạt nhân.  
 Vật lý cổ điển không thể giải thích phân rã anpha, khi mà hạt anpha bị 
giam giữ trong một hố thế năng có chiều cao lớn hơn động năng của anpha mà hạt 
anpha vẫn 
anpha, làm thành một rào cản có c
thế năng. 

94Pu238

92U 238 O+
2+
4+
6+

8+

0
43

143
296

8037. 10-

0. 005%
0.
~28
72%

95Am2

93Np23

9/2+

7/2-

76
103

5/2+
7/2+
5/2-

0
33
60
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ện tượng này qua hiệu ứng đường ngầm 

 trình Schrodinger, để đơn giản trước hết ta xét trường hợp hố 
ó

         

  

r R d

;

;

− <

> +

⎧

⎩
⎪

0

0

pha chuyển động từ trái sang phải với năng lượng 

ật độ xác suất  tìm hạt 
ïi vò trí .  

trình S
(2.2.18) 

Trong đó ψ: là hàm tọa độ xyz 
 E: năng lượng toàn phần trong chuyển động tương đối của anpha và hạt 
nhân con 
 U:Thế năng của hạt anpha.  

 

  Cơ học lượng tử đã giải thích hi
với việc giải phương
thế c  dạng vuông góc như hình vẽ: 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 Hàm thế năng:       U r U R r R dc( ) ;= ≤ ≤ +⎨
⎪  (2.2.17) 

U r R

 Xét trường hợp hạt an
toàn phần là E. Ta tính xác suất để hạt anpha xuyên qua rào thế. Hàm sóng ψ(r) là 
nghiệm của phương trình Schrodinger, với ⏐ψ(r)⏐2 mô tả m
ta  r
 Phương chrodinger: 
  ∆ψ + 2m/h2 (E-U)ψ = 0 
 

U Uc

Eα=
I

r

II

R

III
E 

Tα

E+U0=

Tα

-U0

U 

T’α

Uc

O

rR R+d

-Uo
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 Để đơn giản, ta xét bài t

Trong vùng (I) :phương trình có

óan một chiều, theo x: 

 dạng: ∂ ψ ψ. .( )
( ) .( )

2 2x m
E U x= −  

∂ . 2 2 0x h
(2.2.19) 

Trong vùng (II):phương trình có dạng: ∂ ψ
∂

ψ
2

2 2

2( ) ( ) (x
x

m E U xc= −
h

)  (2.2.20) 

Trong vùng (III):phương trình có dạng: ∂
2ψ
∂

ψ2 2

2( )
( ) ( )

x
x

m
E x=

h
 (2.2.21) 

Nghiệm miền I: 

K K i m E0 2
= = ±

+(m E U U

i m E U x i m E U x

2
2 0

02

0

+ + ⇒

+
−

+

h
( ) )

( ) ( )
 (2.2.22) 

 III

h 

x Ae Be1
2 20

= +h h( )ψ
  
Nghiệm của miền  
 

K E K mE

x ae beÛ

i mE x i mE x

2 2

2 2

0 2+ = ⇒ = ±

= +
−

h h

h hψ ( )

 (2.2.23) 

m i2 2

  

Nghiệm của miền II 

       ( ) ( ) ( )

cc EUUEmK ⇒>=−+ 2
2 ;0)(2

h

( ) ( )xEUmxEUm

c

cc e

U

−
−

−
+

−

21)(21

222

hh

hh
a

h

β
đó cũng

cc EUmKEUmKEmK −=⇒=−−+ 222 2022
 (2.2.24) 

ex =2 αψ
 Kết quả  giống như sau: Hàm sóng tại miền 1 và miền 3 có tính 

hi đi qua rào chất dao động. Miền 2 có tính chất hàm mũ, hơn nữa vì nồng độ hạt k
chỉ có thể giảm nên hệ số hạt α phải rất nhỏ hơn β (α<<β).  

( )
 Do đó        ( )ψ β2 x e= h  

1 2m U E xc
−

−
(2.2.25) 

g lượng xác suất tại các 

ϕ2 
ϕ1 

 
  
 
 
  Hệ số xuyên vào D bằng tỷ số các mật độ thôn
mặt giới hạn.  

ϕ3

x0 + dx0
x

Nguyễn Hữu Thắng 



Vật lý Hạt nhân    - 42 - 
 
 

 

( )
             ( )

D III II= 0     
v x d+ψ

2

v xI I tôùiψ 0

  Khi x = x0 + d thì ta cho: ψ = ψII(x), và vì vI = vIII tức là năng lượng của 
hạt tới và hạt truyền qua đều như 

 (2.2.26) 

nhau, và ta có thể chọn:  
       ( )ψ II tới

2
A2 1= =  

 Suy ra:      ( ) ( ) ( )
ψ I

E x d
x d e c

0
0

+ ≈
− +

h  
m U2

2 2−

(2.2.27) 
ết quả này c ào thế có dạng bất kỳ.  

 vì vậy: 
 

                 

 K ó thể mở rộng cho r
 

Ta có thể đưa rào thế đó thành những rào vuông 
góc có độ rộng và chiều cao uk

 

( )

( )

D = D1 . .... ....D eD

e

n
m u E r

m u E r

k

k k
k

2

2 2

2 2

1=

=

−
−

−
−∑

h

∆

∆

nếu ∆r rất nhỏ thì: 

∆r

h

r

                          
( )

D e r
m U E dr−

−∫
2 2
h

2

1            (2.2.28) =

nếu Uc có dạng           U
Z z e

rc =
2

 

 Công thức trên ta xác định được: 
r1 = R 

2

g rào thế ly tâm 
ùng ta chưa kể đến momen quỹ đạo 

hế năng tương tác giữa anpha và 
ến thế năng ly tâm.  

Nếu ta xem hạt nhân như một quả cầu bán kính R, khi hạt anpha trong hạt 
hân bay ra với khoảng nhắm  < R theo vật lý cổ điễn hạt anpha sẽ có momen 
ộng là lý lượng tử, hạt anpha có momen động: 

α=Zze /

  
  r2 = Zze /Eα 

 Tác dụng của hàn
 Tất cả những điểm vừa nói ở trên, chu
của hạt anpha, nghĩa là coi l =0, nếu l  ≠ 0 thì tα α

hạt nhân con sẽ khác. Khi đóù thế năng phải kể đ
 
n ρ
đ  pρ. Nhưng theo quan điễm vật 
  ( )

r
hM l l l= + =1 0 1 2 3; , , , , . .  (2.2.29) 

suy ra :  ( ) ( )ρ = +
h

l l 1 = +D l l 1        
p

vì ρ<<R do đó: 

E 2U

r
r2

-U0
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  ( )D l l R l
R

+ ≤ ⇒ ≤1  (2.2.30) 
D

 nếu ta xem R= 1, 4. 10-13A1/3cm đối với hạt nhân nặng R≈10-12cm thì

  D nuclon= )MeV(E          
E

10.5.4 13−
=

h  (2.2.31) 
mE2

o khối lượng hạt anpha gấp bốn lần khối lượng của nuclon do đó: d

Dα =
−2 25 10 13. .  

( )E MeV
với năng lượng trung bình của anpha Eα =6 MeV thì: 
                                        D

 (2.2.32) 

α

iá trị khả dĩ của l: Theo quy tắc chọn lựa momen động l và tính 
 thì 

g l của anpha phải thỏa mãn điều kiện: 

û nếu hai trạng thái đầu và cuối khác nhau tính chẵn lẻ. Ta có 

J 

 ≈ 10-13cm =>l<<10-12/10-13 = 10 
nghĩa là những hạt anpha có l < 10 thì có thể bay ra.  
 Những g
chẵn lẻ suy ra từ định luật bảo toàn momen động lượng và chẵn lẻ hạt nhân,
momen động lượn
  | J -J’| ≤  l  ≤  J + J’ (2.2.33) 
với J :spin của trạng thái đầu (hạt nhân mẹ) 
      J’:spin của trạng thái cuối( hạt nhân  con).  
 Các giá trị của l phải chẵn nếu như trạng thái đầu và cuối có cùng tính 
chẵn lẻ. Còn l là le
thể rút ra một số trường hợp sau: 
 1. Nếu J = J’ =0 thì   l = 0  
 2. Neáu Jñ ≠ Jc     thì   l = 0, 1, 2,... , J+J’.  
 3. Nếu một trong hai trạng thái đầu hoặc cuối có spin =0 
  Nếu J = 0 thì l =J’ 
  Nếu J’=0 thì  l=
 Do vậy nếu l≠ 0 và thỏa mãn các quy tắc chọn lựa, thì ngoài thế năng 
Coulomb phải kể đến thế năng ly tâm được xác định như sau: 

( )  

F mv
r

U
r

m v r
mr

M l l

lt
lt= = − =

2 2 2 2

3

2
2 1

∂
∂

r
h ( _ )  

( )
mr mr

U l llt

= =

− =
+

3 3

2 1∂ h (
r mr

U l l
mrlt⇒ =
+

3

2

2
1

2∂
h) ( )

(2.2.34) 

 Khi r =  R : 
( )( )U  

  
( ) ( )

lt max =
+

≤
h2

2

1l l
do Rρ

 vôùi : l ≤ R/D.  

⇒
+

≤ 〉
+h h2

2

2

2

2
1

2
1

2

mR
l l
mR

E nghiã là E
l l
mR

 (2.2.35)  

 Lúc này rào ly tâm không ngăn cản các hạt anpha
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 Còn với ρ > R vấn đề sẽ ngược lại E < (Ult)max rào ly tâm sẽ ngăn cản các 
ạt anpha bay ra. Do đó, hệ số xuyên qua: h

( )
D = e D D

m U U E dr

l l

c lt

⇒ 〈
−

+ −∫

≠ =

2 2

0 0
h

 (2.2.36) 

   

g xạ ra ngoài, hãy hình dung hạt anpha chuyển 
ới vận tốc  tục va chạm lên rào thế, tần số va chạm: 

     
 Hố thế tổng cộng có dạng như sau: 
                                                                  
                                                                        U 
                                                                           Ult 

                                                                         Uc 

 
 
          Hằng số phân rã anpha.  
 Trước khi hạt anpha phón
động trong hạt nhân v  v, nó liên
  v/2R 
 Xác suất phân rã anpha : 

2.2.3  λα 7) 

ợp U 2

               Dl=0 = 6, 45. 10-8 ;  Dl=1= 5, 62. 10-8 ; D l=2 = 5, 52. 10-8. 

 = (v/2R). D (
 Để tính ảnh hưởng của l lên hệ số xuyên rào D, ta hãy xét  ví dụ trường 
h 38

chứng tỏ rằng khi l không lớn lắm thì các giá trị của D ứng với l≠0 chỉ sai khác 
nhau ở hệ số.  
 
Kết luận: 
 So sánh giá trị λα

 phù hợp với lý thuyết với đa số các hạt nhân chẵn chẵn. 
iá trị λα thực nghiệm nho á 

 có thể giải thích nguyên nhân có sự sai khác giữa lý thuyết và thực 

 tính theo công thức trên với giá trị thực nghiệm thì thấy 
các giá trị thực nghiệm
Trừ vài hạt nhân như :At218;   Bi 214 ; Po 210 thì g û thua gi
trị tính theo lý thuyết tới vài cấp. Còn đối  với hạt nhân lẻ lẻ thì phân rã anpha 
thường bị cấm.  
 Ta
nghiệm như sau: 
 1. Với hạt nhân A lẻ: thì bán kín ,4.10h tiên đoán theo công thức R=1 -

là không đúng, thực tế giá trị của R nhỏ thua giá trị đó, nếu R nhỏ thì 
lt)max= b cũng vậy (Uc)max = Zze2/R 

-13A
1/3

(U h2l(l+1)/2mR2 tăng, đối với rào thế coulom
tăng, do đó với A lẻ chiều cao rào thế tăng, độ rộng của rào thế cũng tăng, do đó λ 
giảm (vì D giảm). 
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 2. Khi phân rã anpha thì spin hạt nhân cũng thay đổi nên hạt anpha bay ra 
có l≠0  và có thể có những giá trị lớn, làm cho Dl  giảm mạnh, dẫn đến λ giảm, các  

 Jc rất nhi
 rã thì xác suất tạo 

ït nhân A chẵn. Theo n 
à Sibo

in ngược chiều ở 
phải có thời gian xác định do đó  giảm.  

øng bức xạ gamma của 
 lên hạt an

A

trạng thái phân rã Jd ≠ ều, hầu như bị cấm.  
 3. Nếu xem hạt anpha được hình thành ở thời điểm phân
thành anpha trong hạt nhân có A lẻ sẽ nhỏ hơn ở ha  Perlma
v rn giải thích dựa trên mẫu vỏ: 
     A lẻ: Vì nuclom lẻ phải kết hợp với một nuclon có sp
vỏ phiá trong đòi hỏi λ
    A chẵn: trường hợp hạt nhân lẻ lẻ ví dụ 85At 218 ; 83Bi 214 vỏ proton và vỏ 
neutron đều có proton và neutron lẻ do đó λ cũng nhỏ. Riêng 84Po 210 thì có N=126 
mặc dù là hạt nhân A chẵn nhưng vì nó có vỏ đầy nên λ nhỏ.  
 4. Hằng số λ nhỏ vì phải kể đến ảnh hưởng của trươ
hạt nhân con tác dụng pha.  

III PHÂN RÃ BET  

1 Các loại phân rã beta  

 Phân rã beta là hiện tượng hạt nhân tự động phát ra các hạt nhẹ như 
electron , positron,. Sau khi phân rã hạt nhân mẹ không thay đổi số khối A, nhưng 
điện tích Z thay đổi một đơn vị. Có ba loại phân rã beta. 
  
 
 
a. Phân rã β - 

 Phân rã β- là hiện tượng hạt nhân phát ra một electron ( e- ) một hạt 
antineutrino ν  . Quá trình xẩy ra trong hạt nhân mẹ một neutron biến đổi thành 
một proton ngay lúc phân rã. 
                 ZXA ----->  Z+1YA  + e- (2.3.1) 
 Điều kiện: năng lượng liên kết của hạt nhân mẹ đối với hạt nhân con Y và 
electron có giá trị âm (khối lượng của antineutrino bằng không). 
                ∆E (e-,YA) = [ me + MY - MX]c2  < 0 
 Hay là : MX > me+ MY ; Nếu viết theo khối lượng nguyên tử: (bỏ qua năng 
lượng liên kết của các electron). 
   MaX > MaY (2.3.2) 
hạt nhân nhẹ nhất phân rã β- là hạt neutron, do khối lượng của neutron lớn hơn 
khối lương của proton  nên ở trạng thái tự do neutron phân rã thành proton : 
  n---->p + e- + ν              với chu kỳ bán rã T1/2= 11,2 phút 

 b. Phân rã β+ 

Nguyễn Hữu Thắng 
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 Phân rã β+ là hiện tượng hạt nhân tự động phát ra một positron (e+) và một 
ạt neutrino (ν). Quá trình xảy ra trong hạt nhân mẹ một proton biến đổi thành 
ột neutron, do đó điện tích của hạt nhân con giảm đi một đơn vị. 

  ZXA -----> Z-1YA + e+  
iều kiện về năng lượng, hạt nhân mẹ phải có năng lượng liên kết âm đối với hạt 
hân con và positron: 

me +MY -MX ] c2  < 0 (2.3.3) 
ositron là một hatï có khối lượng bằng khối lượng của electron, điện tích bằng giá 
ị điện tích của electron nhưng ngược dấu ( e+ = +1,6.1019C). Là một phản hạt của 
lectron. 

Suy ra Mx > MY + me ; viết theo khối lượng nguyên tử : 
              MaX > MaY + 2me (2.3.4) 

c. Hiện tượng chiếm electron (hay chiếm K)

h
m
 
ñ
n
  ∆E(e,Y) = [ 
p
tr
e
 
 

  

Ngoài hai quá trình nêu trên, trong phân rã beta còn có hiện tượng một 
roton hạt nhân tương tác với một electron của vỏ điện tử (thường điện tử ở lớp vỏ 
ong cùng, vỏ K) phát ra neutrino. Quá trình này rất đặc biệt, vì không có 
lectron hay positron bay ra. Điện tích hạt nhân giảm một đơn vị như trong phân 
õ β+: 

   e-  + zXA  -----> Z-1YA   
 

Xét vài 
sô ñ

 
p
tr
e
ra

Điều kiện về năng luợng: tương tự như trên ta phải có: 
   MaX > MaY (2.3.5) 
 So sánh (2.3.4) và (2.3.5) ta thấy hiện tượng chiếm K là dễ dàng xẩy ra 
hơn so với phân rã β+ theo quan điểm năng lượng. Đặc biệt nếu: 
   MaY+2me > Mx > MaY 

thì quá trình chiếm K là cho phép, còn phân rã β+ là bị cấm. Phân rã β+ có thể 
kèm theo hiện tượng chiếm K, ngược lại không phải bao giờ cũng đúng. Ví dụ: hạt 
nhân Be7 có khối lượng lớn hơn Li7 0,864MeV nhưng nhỏ thua 2mc2=1,02MeV. 
Do đó, Be7 xảy ra hiện tượng chiếm K mà không phân rã β+

   4Be7-------> 3Li7 
ồ phân rã beta : 

Nguyễn Hữu Thắng 
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29Cu64

 

                    
 
 

Hình c:

0+

 
 
 

                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Trình bày một giản đồ mức năng lượng biểu diễn sự phân rã của 5B12 
à 7N12 thành hạt nhân bền 6C12. Theo quy ước ta trình bày hạt nhân phân rã  β- ở 
ên trái hạt nhân con và hạt nhân chiếm K ở bên trái (z tăng từ trái qua phải). Ta 
hận thấy sự phân rã 5B12 gồm có sự  phát xạ điện từ xuống hai trạng thái của 6C12, 
ạng thái cơ bản và trạng thái kích thích 4.4 MeV. Sự  dịch chuyển từ trạng thái 
ích thích này xuống trạng thái cơ bản bằng cách phát xạ một lượng tử γ hầu như 
ảy ra đồng thời với sự  phân rã β- tương ứng. Sự phát xạ điện tử và gamma gần 
hư trùng nhau này có thể kiểm  nghiệm bằng cách xử dụng hai máy dò: một  máy 
hi điện tử và một máy ghi gamma và ta ghi nhận xung lượng trong hai máy dò sẽ 
ồng thời (trong giới hạn về thời gian phân giải của thiết bị đo). 

Hìn

v
b
n
tr
k
x
n
g
ñ

h b: Trình bày một giản đồ mức năng lượng của đồng vị phóng xạ 29Cu  
phân rã bằng cách phát xạ β  thành 30Z  và cũng bằng cách phát xạ β  và chiếm K, 
thành 28Ni . 

64

- 64 +

64

Ta nên  nhớ là định luật to ạt nhân đồng khối có Z 
haùc n ät 

ó hạt nhân của nguyên tử nặng hơn có thể phân rã thành hạt 
hân c õ β- hoặc bằng cách chiếm K. 

ång quát áp dụng cho hai  h
k hau một đơn vị, khối lượng của mo hạt nhân phải lớn hơn khối lượng của 
hạt nhân kia. Do đ
n ủa nguyên tử nhẹ hơn hoăëc bằng cách phân ra

2310 0

0 1

+ 

+

7N14

8O14
β+ (99.4%) 

28Ni64

β+ (19%)

β- (39%) 

30Zn

EC  (42%)

γ 64

7N12
2mec2 = 
     1,02 MeV 

β-

β+β-

5B12

4.4 MeV  

6C120 

16.7 MeV

13.4 MeV 

γ 

Hình c 

Hình b 

Hình a 
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Vậy không thể có hai hạt nhân đồng khối kế cận nhau mà cả hai đều bền đối với 
hân r

án sự phân rã beta  
ân rã β- : n → p + e-  

 Phaân raõ β+: p → n + e+               Chieám Kû : e + p → n     
ấp thụ neutrino : 

p ã  β điều này phù hợp với sựï quan sát về những hạt nhân đã biết.   
Bốn quá trình căn bản liên quan đe

  Ph
 
H ν + p → n + e+  

2.Các đặc điểm trong phân rã beta . 

a. Phổ beta  

Năng lượng trong phân rã beta của các hạt nhân thay đổi từ 0,02 MeV đến 
,4M

2      ∆Εβ=
 12 -      ∆Εβ    =13,4MeV 
 Khác với phổ anpha là phổ vạch, tất cả các hạt anpha trong cùng mỗi 

 
13 eV: 
  1H3 -------> He3 + e-   0,02MeV 

12 5B ------->6C + e    

nhóm có năng lượng như nhau. Trong khi phổ beta là liên tục có dạng như hình 
vẽ: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                E  
 ït beta p

N(E) 

Mọi ha hát ra đều có năng lượng  Eβ

đều được đặc t èng một giá trị E  xác định
  ≤  Eβ max  ≤  ∆Eβ. Moåi phổ beta 

a
β

3keV < E 

rưng ba β max , đối với c ùc hạt nhân phân rã 
beta E max nằm trong khoảng:  
     βmax <15 MeV 
 Mỗi phổ beta có một giá trị cực đại E  ng với số hạt beta có 
cường độ lớn nhất. 
  Trong vùng hạt nhân nặng: 

xác định tương ứ

E   ≈ ( 1/3)Eβmax 

Eβmax

Eβ

Nguyễn Hữu Thắng 
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  Trong vùng hạt nhân nhẹï : E   ≈  (1/2) Eβmax 

 Kèm theo phân rã beta, thường hạt nhân cũng phát gamma, phổ gamma là 
phổ vạch, đa số gamma có năng lượng cao, ví dụ: 
   
 
 
 
 
 
 
 
 Đối với các hạt nhân phân rã beta tự nhiên thì E  nằm trong khoảng từ 
0,4MeV đến 0,6Me

uli đưa ra (1930), người ta không 
ược một ong phổ beta do thực nghiệm thu 

hân rã beta nếu chỉ do electron mang đi thông qua động năng 

ï ch in không bảo toàn. 
ân rã β, ngoài electron còn có một hạt. Hạt đó có điện 

tích bằng không, khối lượng nghỉ bằng không, spin =1/2h tham gia. Hạt đó sau này 
ermi đặt tên là neutrino và ký hiệu ν. Nhờ đưa vào giả thiết về neutrino, ta dễ 
àng giải thích được năng lượng và spin trong phân rã β bảo toàn. Thực vậy, năng 
ợng trong phân rã β phân phối cho hạt β ; Eβ một phần cho neutrino Eν  và hạt 

hân con giật lùi E R: 
  Eβmax= ∆Eβ = Eβ + Eν + ER 

o hạt nhân con có khối lượng lớn so với electron và ν, nên ER rất nhỏ ta có thể bỏ 
ua: 

  ∆Eβ ≈ Eβ + Eν    ===>  Eβ = ∆Eβ - Eν 

V. 

b. Phổ beta và sự tồn tại neutrino  

 Trước khi giả thiết về hạt neutrino do Pa
thể giải thích đ  số tính chất bất thường tr
đựơc. Như vấn đề bảo tòan năng lượng, bảo toàn spin trong phân rã beta. Ta thấy 
năng lượng trong p
của nó Eβ. Các phép đo chính xác luôn luôn thu được giá trị Eβ < Eβ max (năng 
lượng giật lùi của hạt nhân con rất bé), như vậy một phần năng lượng bị mất đi 
trong phân rã beta, ngay cả spin của hạt nhân cũng không bảo toàn, ví dụ: Giả sử 
hạt nhân mẹ có A chẳn: spin là một số nguyên, khi phân rã vì A không đổi trong 
phân rã β do đó spin của hạt nhân con nguyên kết hợp với electron là hạt có spin 
bán nguyên. Kết quả trước khi phân rã hệ có spin nguyên, sau khi phân rã hệ có 
spin bán nguyên, lý luận tương tư o trường hợp A lẻ, sp
 Theo Pauli, trong pha

F
d
lư
n
 
d
q
 
 Năng lượng do neutrino mang đi Eν có giá trị không xác định dẫn đến Eβ có 
giá trị không xác định làm cho phổ beta liên tục. Vì spin của neutrino bán nguyên 
nên spin của hệ trong phân rã beta cũng được bảo toàn. 

β- (100%)
Co60m

γ1  1,17MeV

γ 2  1,33MeV

28Ni60
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 Sau khi Pauli đưa ra giả thiết sự tồn tại hạt neutrino, nhiều thí nghiệm đã 
tiến hành nhằm xác định neutrino bằng thực nghiệm, nhưng một thời gian dài 
người ta không thể ghi được hạt này một cách trực tiếp. Sự khó khăn ở chỗ tiết 
diện tương tác của hạt neutrino rất bé (σ ≈10-44cm2). Gọi λ là khoảng cách trung 

 liên tiếp trong môi trường, gọi là quãng chạy trung bình 
rong m g át thông thường mật độ N≈1022hn/cm3, phép 

nh cho thấy:
  λ = 1/Nσ = 1/ 102210-44 = 1022cm = 1017km! 
Nếu môi trường là chất hạt nhân N 1038hạt nhân /cm3 thì 

øi 

ây 
epunski (1936):

bình giữa hai lần va chạm
của neutrino. T ôi trườn  vật cha
tí  
 
 ≈
   λ = 1/Nσ = 1/103810-44 = 106cm 
 Do đó việc quan sát trực tiếp neutrino là không thể. Trên nguyên tắc, ngươ
ta thường xác nhận sự tồn tại neutrino qua các hiệu ứng gián tiếp. 

Ta hãy điểm qua vài thí nghiệm trước đ
*- Thí nghiệm của L  

ng lượng của electron giật 

11 11 + 

 Trong thí nghiệm này, Lepunski so sánh phổ nă
ủa positron qua phân rã: lùi và phổ năng lượng c

   6C  ------> 5B  + e + ν 
 Giả sử không có sự tham gia của ν trong phân rã thì theo định luật bảo toàn 
động lượng ta có: 
 Khi hạt nhân C11 phân rã β+ thì hạt β+  sẽ được ghi bằng một detector. Còn 

1hạt nhân giật lùi B 1 bật ra khỏi nguồn dưới dạng ion dương. Ion này đi vào 
khoảng giữa hai điện cực AB có đặt một điện thế hãm làm ngăn cản chuyển động 
của ion đến cực B, chỉ cho các ion nào có năng lượng lớn hơn thế hãm thì mới có 
thể lọt qua B để vào vùng có thế hiệu tăng tốc BC. Nhờ thế hiệu tăng tốc này, các  
ion dương thu đủ năng lượng làm bật các  electron thứ cấp, các electron thứ cấp 

này sẽ được detector ghi.  
r r
P Pe B= 11  nếu có neutrino thì 

r r
P Pe B≠ 11  

Sơ đồ thí nghiệm 
 
 
 

6C11

-  A

 
 
 
 
 
 
 Nếu ta thay đổi điện thế hãm, số ion dương sẽ thay đổi dẫn đến số electron 
thứù cấp cũng được thay đổi. Qua việc ghi electron thứ cấp ta ghi được phân bố các 

5B11

+  B

∼ 5000Volt

e-Detector 
C

không khí lỏng
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hạt nhân giật lùi theo năng lượng. So sánh phân bố theo năng lượng các hạt nhân 
giật lùi và phân bố năng lượng của positron, kết quả xác nhận là trong phân rã 
beta ngoài e+ còn có một hạt khác. 

* Thí nghiệm của allen: 
     
 
 
 
                                                                                                                                                            
            
            
         
 
∆Eβ tập trung cho ν. 
   Eν = (MBe - Mli) c2 = 0.864 MeV 

   ( )E eVlu øi = ≈
0 864
2 7 931

57 3
2

.
. .

.  

 3Li7 là các ion dương ở trong khoảng giữa hai điện cực SB thì sẽ có một 
ế tăng tốc đi qua lưới B, ion dương sẽ lọt vào thế hãm ở BC. Rõ ràng các ion nào th

sau khi tăng t ù năng l
áng đếm nhấ . 

ốc co ượng đủ lớn để vượt thế hãm sẽ lọt qua lưới C để đến 
p nháy

Nếu ta thay đổi thế hãm ta sẽ thay đổi số ion dương có thể ghi nhận được 
hờ đó ta có theo ghi được phân bố các ion theo năng lượng. 

Nếu ta tăng thế hãm đến vùng phông  (không có ion nào qua được) khi đó 
ïc đại của hạt nhân lùi. 

 

 Thí nghiệm của F.Reines và C.L.Cowan (1959):

o
 
n
 
thế hãm chính là năng lượng cư
 Thực nghiệm đo được năng lượng cực đại của hạt nhân giật lùi 56.6±1.0eV
 Kết quả thí nghiệm minh họa sự hiện hữu của Neutrino. 

*  

Trong thí nghiệm này, Reines và Cowan đã chứng minh quá trình tương tác 
iữa antineutrino và proton, một quá trình ngược của sự phân rã neutron: 

  

 
g

ν   + p  ---> n + β+ -1800 keV 
 3

áu năng lượng 
của antineutrino vượt trên giới hạn ngưỡng. Positron (β+) tương tác với môi trường 
chất nhấp nháy sẽ cho một tín hiệu sáng tức thời tín hiệu này sẽ được ghi bởi một 
detector. Còn neutron tạo ra trong phản ứng sẽ tán xạ đàn hồi với chất nhấp nháy, 

Các antineutrino từ một lò phản hiết bị chứa 1.4.10  lít dung 
dịch nhấp nháy lỏng. Khi một antineutrino bị hấp thụ bởi một proton trong dung 
dịch, theo phản ứng trên sẽ tạo ra một neutron và một positron ne

ứng đi vào t

detector nhấp nháy 

       Trong thí nghiệm này, dùng hiện tượng chiếm K. Đặc biệt
của thí nghiệm này 

 
là không có electron phát ra mà chỉ có 

neutrino 

+ C 

: 
7 --  B ÷200Volt 

+  S 

100

4Be7

   4Be  + e K---->3Li7 +ν 
như vậy ta có thểso sánh phân bố hạt nhân giật lùi và xung ν. 
  

r r
P Pluøi = ν  

E P
M

P
M

E
M Cluøi

lùi

lùi lùi lùi

= = =
2 2 2

22 2 2
ν ν

  Vì Mlùi rất lớn suy ra Elùi 
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mất dần năng lượng và cuối cùng sẽ bị hấp thụ bởi Cadmium đã được đưa vào môi 
ường nhấp nháy neutron tương tác với Cadmium tạo ra phản ứng (n,γ) với phổ 
ăng lượng toàn phần trong phản ứng này là 9MeV. Tia gamma phát ra trong 
hản ứng này được ghi thông qua detector nhấp nháy lỏng. Thời gian làm chận 
eutron cỡ 30µs. 

Các xung neutron và positron được ghi qua phương pháp trùng phùng chậm 
à sựï khác biết vận tốc đếm khi lò ở chế độ hoạt động và ở chế độ ngưng hoạt 
ộng sẽ chứng minh sự hiện hữu của sự hấp thụ antineutrino bởi proton. 

Trong thí nghiện này, người ta đếm được 36 ±4 biến cố trong một giờ, từ đó 
diện tương tác của phản ứng cỡ : 

tr
n
p
n
 
v
ñ
 
tính được tiết 
   (11±2,6)x10-44cm2 

 Sự khác biệt giữa neutrino ( ν ) và antineutrino (ν ) là về chiều quay của 
Spin. Những thí nghiệm tinh vi xác nhận rằng antineutrino có spin hay momen 
động chân thực cùng phương và cùng chiều với động lượng, chiều quay spin của 
antineutrino là chiều kim đồng hồ khi ta nhìn từ phiá sau tới, do đó antineutrino có 
chiều xoắn về phiá tay phải. Trong lúc neutrino có chiều xoắn về phiá tay trái, 
neutrino có spin quay ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn từ đằng sau tới. Như vậy, 
tự nhiên đã phân biệt neutrino với antineutrino. Sự bất đối xứng này thể hiện qua 

 nghiệm năm 1957. 
 
   
 

 
 

 
 

tineutrino tự do 

rằng thiên nhiên không ái 
hay là định luật bảo toàn tính chẳn lẻ bị vi phạm trong phân rã beta. 

tính chất không bảo toàn tính chẳn lẻ trong tương tác yếu beta  do C.N.Yang và 
T.D.Lee tiên đoán và do C.S. Wu xác nhận bằng thực

ν

 
 

            
           
 

 
Sơ đồ thí nghiệm xác định tiết diện hấp thụ của  an

 
Nguyên lý cho  phân biệt đựơc bên phải, bên tr

 từ lò phản ứng 

γ 

γ
p

β+

γ 
γ 

Cd 

n

γ

β+β- 56cm 

132cm

183cm 
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lớn (J=5). Do 
ân cực. Người ta ghi các tia 

beta p
trường. 

 phát ra theo hướng ngược lại (trong thí nghiệm của Wu là 40%) theo sơ đồ 

äm của Wu, lý thuyết về tính không bảo toàn chẳn lẻ trong 
tương tác yếu của Lee và Yang đã được kiểm chứng 

3 Cơ sở lý thuyết của phân rã beta 

 

 
 
 
 
 
 
  
 Trong thí nghiệm của C.S.Wu, một nguồn phóng xạ bêta Co60 đặt trong một 
từ trường rất mạnh được tạo ra từ  một dòng điện không đổi, có cường độ từ trường 
đến hàng ngàn Oestet. Người ta chọn đồng vị Coban vì Co60 có spin 
đó khi đặt trong từ trường mạnh hạt nhân Coban bị pha

hát ra theo hai hướng cùng chiều và ngược chiều với vectơ cường độ từ 
Kết quả cho thấy các tia bêta phát ra theo hướng từ trường lớn hơn  số tia 

beâta
như hình vẽ. 
 Qua thí  nghie  

 

hừa nhận giả thie li đặt tên cho hạt thứ ba là Neutrino trong 
 quá trình pha õ beta là quá trình biến đổi các nucleon 

trong h
n → p + e- + ν‘

 → n + e+ + ν 
và xem rằng ở thời điểm phân rã  thì hạt nhân hình thành các hạt β và ν và quá 
trình phân ra ù trình tư ta giữa các nucleon với trường các hạt 

hân bố theo năng lượng: 

 Theo cơ học lượng tử thì xác suất phân rã β trong một đơn vị thời gian chính 
là xác

Fermi t át của Pau
phân rã bêta, và xem ân ra

ạt nhân theo sơ đồ phân rã: 
 

                                         p

õ sẽ là qua ông ùc 
electron và neutrino. 

a. Tìm p

 suất phân rã các trạng thái. Xác suất đó có giá trị: 
                  ( )d Hω π ρ=

2 2
ikh

d*

E     (2.3.6) 

 ik k i= ∫ψ ψ τ   gọi là phần tử ma trận của toán tử tương tác H, toán tử 

tác H là toán tử tương tác giữa các nucleon: e on. Còn 

H H

dE
dn)E( =ρtöông - và nucl :   
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mật độ trạng thái cuối  của hệ chính là số trang thái cuối trong một đơn vị năng 
lượng. 

βdnβ: Số trạng thái cuối của hệ . 

    ⎪dE ⎪= ⎪dE ⎪≡ dE 
 dE thì tương ứng với xung 

lượng t
thái của hệ trong không gian xung lượng: 

   Giả sử trong không gian xung lượng, đầu mút của vectơ p nằm trong lớp 
cầu có bán kính p và p + dp đầu mút nằm trong một thể tích 4πp2dp. 

  dn = dn
 - Từ năng lượng toàn phần của hạt  phát ra: Eβ+Eν=Eβmax=∆Eβ=const. Đối 
với một dịch chuyển beta xác định do đó: 

β ν

 Nếu hạt có năng lượng trong khoảng E → E +
rong khoảng p → p + dp 

 Để dễ tính toán, ta biểu diễn trạng 

 Theo thống kê lượng tử : Số trạng thái cuối sẽ là:
( )

dn p dp V=
4

2

2

3
π
π h

          

thể tích không gian pha, có hệ mà ta đang xét đã được chuẩn hóa. 
 k ông an ph mo ùi của 

ệ. 

                       

V: là 
( )2 π h : là phần tử thể tích của h gi a tương ứng với ät trạng tha3

h
 Vì vậy ta có: 

( ) ( )
dn

p dp
V dn

p dp
Vβ

β β ν νπ

π

π
= =

4

2

42

3

2

h
;

 

( )
vaø dn dn dnβ ν

π
= =

2 6
h

 Cuối cùng ma

V p p dp dp

ν

β ν β ν

π

π

2

16

3

2 2 2 2

h

 

ät độ trang thái:  ( )ρ E dn
dE

=   

   ( )ρ E = ( )
π

π
β β

V
p dp pv dpv dE

16 2 2

2 6
2 2 1

h   

ý thuyết tương đối tính : 

   

Theo l

E
c

p m c p
E2

2 2 2
2

2 2⎛

c⎝ ⎠
m c2 0 2 0

1
2

= + ⇒ = −⎜
⎞
⎟ ,  

laáy vi phaân hai veá:   2
2 2 2

E dE
c

E dE
p dp p dp

c
= ⇒ =   

Đối với β:           

p dp
E dE

c
Töôngtöï p dp

E dE
c

v v
v v=  β β

β β= 2 2

 Thay các giá trị vào dω, ta có: 
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( )

d H V E E
E

c
mik vω π π

π
β

β= −
⎝
⎜⎜

2 16

2

2
6 4 2h ch

c E
c

m c dEv
⎛ ⎞

⎠
⎟⎟ −

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

2 2 2

0
2 2

1
2 2

2 0
2 2

1
2

 

Ta phải chuyển Ev v v βmax β 

đưa vào khái niệm năng lượng tương đối: 

 

 
→ Eβ vì E  không đo trực tiếp được . E =E -E và ta 

ε εβ β= =
E

m c

E

m c0
2

0
2, ax

  ta có biểu thức cuối cùng:   

      

0
m

 ( ) ( ) ( )d
V m c

H dikω ε
π

ε ε ε ε ε= −
2

0
5 4

3 7
2 2

1
2

0
2

2
1 −   

o

  
h

 đặt hằng s á 
V m c H Cik

2
0
5 4

3 7
2 2

2π h
≡  Ta có:  

                       
( ) ( ) ( ) ( )d

d
I C

ω ε
ε

ε ε ε ε ε= = − −2 2
1
2

0
21  .   (2.3.7) 

 Ta ùc hạt bê ta theo năng lượng I(ε) là cường độ ca gọi là” hàm phân bố ca ùc 
ạt β với năng lượng tương đối ε, nếu ta biến đổi:  h

   ( )

( )
( ) ( )C F

ε
ε ε ε

2
1
2

0

1

= − ≡     (2.3.8) 

äc tuyến tính vào ε ta gọi đường cong Fermi. 

I

ε ε −

 Ta thấy F(ε) phụ thuo

 Để so sánh với lý thuyết F(ε) ;       ( )

( )
( ) ( )I

C F
ε

ε ε ε0= − ≡ , 
ε ε 21−

 trong thực ng

2
1

hiệm xét hai phổ ( một nặng, một nhẹ ) 

 3 → 2He3   Eβmax 18 KeV   

 
   

ịnh luật tuyến tính                 F(ε) = 
C(ε0 -ε hất phổ rất phù hợp với lý thuyết trên 

  
  
 
                                   Phổ β của       H
                 61Pr147       
           
         
      
 
 

Ta thấy các phổ thực nghiệm tuân theo đ
). Đặc biệt với ba phổ β đơn giản n

đường cong Fermi. 

F(ε) F(ε)

ε
ε

7

5
6

3
2
1

4

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
⏐ ⏐⏐ ⏐ ⏐ 

18 KeV
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 1H3                    2He3  Emax = 18 KeV 
 100% 

β-

  
 2He6                    3Li6  Emax = 3.5 MeV 
 

T = 12 

 0n1      p + e- + ν  Emax = 0.78 MeV

 kể trên tươn  nhân lên hạt β thì phải đưa thêm 

  

    

 

b. Số hiệu chính Coulomb 

 Nếu ta g tác Coulomb của hạt
vào số hiệu chính f(Z,ε) 

( ) Đường cong Fami có dạng  ( )

( ) ( )
(I ε )F

f Z

Cε

ε ε ε

ε ε=

−

= −
2

1
2

0

1 ,

 (2.3.9) 

 Nếu kể đến hiệu chính Coulomb ta thấy: 
* Tương tác Coulomb tăng số e- trong vùng năng lượng 
nhỏ 

 
lượng nhỏ 

 
 

           
            

        
            
            

  

* Tương tác Coulomb làm giãm số e+ trong vùng năng

 
 

    

          
 
 
* Tính phân tử ma trận Hki 

 Vì có nhiều lý thuyết nên phân tử Hki tính toán rất phức tạp, ở đây ta theo 
ột gia  giản nhất: m û thiết đơn

β-

β-
T = 0.85 s

11.7’

Hoàn toàn tuyến

I(ε)

ε
e+

e-

Không kể đến tương tác Coulomb 
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 ét trong trường hợp phi tương đối tính tức là coi vận tốc của các nucleon lX à 

b
c) Ở trạng thái đầu của hệ chỉ có một nuclon tham gia, thí dụ neutron chẳng 

ủa chính nuclon tham gia 
hân ra

d  p + e-  + ν‘ ta có ba 

P
oài ra H  còn tuỳ thuộc 

h đơn giản nhất, toán tử H là một hằng số H=g  đặc 

 
theo lý thuyết thì g ≈
Nếu khi phâ xứ một 

à toa  
ên khi phân rã cũng được tạo thành tại chính điểm đó, thành thử toạ độ bốn hạt 

đều tại m  đ ù tích phân lấy theo ät điểm. 
 f) beta mang điện, bỏ qua t oulomb giữa electron và điện 
tích của ùc hạt beta và neut ể coi là các hạt tự do, nên nó 
được mo  các h øm sóng phẳng có d

nhỏ, điều này dẫn đến: 
 a) Hàm sóng trạng thái cuối ψk và trạng thái đầu ψI của hệ là hàm sóng một 
thành phần. 
 ) Khi phân rã beta chỉ có một nuclon tham gia. 
 
hạn, như vậy ψI của hệ có thể được mô tả bởi hàm sóng c
p õ beta bằng ui = ψI. 
 ) Ở trạng thái cuối, do neutron biến đổi thành : n --->
hạt do đó hàm sóng ở trạng thái cuối: ψk

* = uk
*uν

*uβ
*

 hần tử ma trận:         Hik = ∫ uk
*uν

*uβ
* Hψidτ 

tích phân lấy theo mọi toạ độ của bốn hạt tham gia, ng ik

dạng của toán tử H. 
 e) Giả thiết một các
trưng cho cường độ tương tác giữa các hạt đó: 

 Hik = g∫ uk
*uν β

 10

*u *ui dτ 
-62 Jcm3 ta thấy tương tác rất yếu. 

n rã chỉ có một nuclon tham gia thì khi tương tác phải định 
điểm trong không gian, điểm đó chính l ï độ của nuclon ban đầu, ba hạt tạo
n

ột điểm, do o  toạ độ của mo
 Vì hạt ương tác c
hạt nhân thì ca rino ta có th
â tả bằng a ạng : 

( ) ( )  u N e u N eβ ν ν=h h;  
 Nβ,Nν là các hệ số chuẫn hoá, xác định qua điều kiện : 
     ∫ uβ

i
pr

i
pr

β =

 βdτ ≡ 1  và    ≡ 1 
em raèn ta 

ì λ/R ≈ 10 /10  ≈ 100. Do đó, bước 
ôùc hạt nhân : λβ,ν >>R 

các hàm sóng uβ,uν ngay tại tâm r = 0, từ đó: 
  uβ  = uν

* = uβ
*(0) = uν

*(0) = 1/(V) 

  Hik = (g/V)∫  uk
*ui dτ   (2.3.10) 

*u ∫ uν
*

 uν  d τ suy ra Nβ = Nν = 1/(V)1/2

 Ta có thể x g hàm sóng thay đổi rất chậm trong hạt nhân, thật vậy 
xét tình huống của hạt electron có khối lượng nghỉ, m0 bước sóng compton sẽ là: 
  λ = h/m0c ≈ 10-10cm 
so sánh với kích thước của hạt nhân nặng th -10 -12

sóng của beta và của neutrino lớn hơn kích thư
 Hàm sóng của beta và neutrino thay đổi không đáng kể bên trong hạt nhân 
và có thể coi hàm sóng của beta và neutrino là không đổi bên trong hạt nhân, vì 
vậy đơn giản nhất ta xác định 

*

cuối cùng ta có: 

Nguyễn Hữu Thắng 



Vật lý Hạt nhân    - 58 - 
 
 

 

 

4. Hằng số phân rã beta λβ 

  Thay Hik vào biểu thức của dω ta có: 
 

d u u d p p dpk iω τ β ν β=
g2

*

( )

c

c c
m c c p

π

β− + ⎞
⎠⎟

∫3 7

2 2 2

2 2
2 4 2 2

2 h

max

         

đổi số hạng có sangν β

p
E

E E m c c pν
β= = − = +⎛⎜2

2 2 2 4 2 2
21 1
 

(2.3.11
)

c
ν β β ⎝2max

từ đó ta có: 

 
λ ω

πβ= = ∫∫ d 32

βp m

τ β β β β+ − +⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟∫

g
c

u u d m c c p m c c p p dpk i

2

7 3

2 2 4 2 2 2 4 2 2
2

2

h

*
max

ax

 
  0

 Ta đưa vào khái niệm xung lượng tương đối:   ηβ = pβ/mβc thì: 

                

( )

( )
( )

( )
η

η

η η
β

β

=
>>

≈ <<
⎨
⎪

⎩
⎪

F
7

30
1

2
105

1
max

max

max max

,

,

 

nếu đổi qua năng lượng tương đối thì: ηmax= ( 2
0 - 1 )1/2

λβ = ln2/T1/2 ==> T = ln2/λ, chu 
h bởi: 

 

λ
π

τ η

η

β β

β

=

⎧

∫
g m c

u d Fk

2 5 4

3 7

2

5

2
1

h

*
max

max

 ε
 Chu kỳbán rã rút gọn: Từ biểu thức thức: 
kỳ phân rã rút gọn được xác địn

              ( ) ( )F T
g m c u u d u u dk i k iτ τ

β max
* *

constη π
ln= =

∫ ∫
2

2 3 7h  
2 5 4 2 2

 Nếu ta đo được F(η) và T từ đó có thể suy ra phần tử ma trận ⎪∫u*
kuidτ⎪2. 

* Ý nghĩa của chu kỳ phân rã rút gọn: do xác suất để chuyển hệ từ trạng thái đầu 
sang trạng thái cuối t hoảng từ 0 đến 1, để bằng  có giá trị nằm rong k 1 thì trạng 

àu bằng trạng tha cuối, khi đó FT bé (do phần tử ma trận nằm ở mẫu). thái đa

->4 : ta có chuyển dời siêu cho phép. 
 Khi lgFT = 5 ---->6: ta có chuyển dời cho phép. 
 Khi lg FT =7--->8 : chuyển dời bị cấm bậc 1. 

ùi 
 + Khi chu kỳ bán rã rút gọn bé: phân rã  thuận lợi còn gọi phân rã cho 
phép. 
 + Khi chu kỳ bán rã rút gọn lớn: phân rã bị cấm. 
 Thường FT > 1000 nên người ta lấy lgFT. 
 Khi lgFT  = 3 --
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 Khi lgFT = 9 --->10: chuyển dời bị cấm bậc 2 ... 
 o FT ta có thể xác định được phần tử ma trận, từ đó có thể kiểm nghiệm 
lý thuy
 û. 

 Quy tắc lựa chọn FERMI: ∆J = 0 , ∆π không đổi 
 Quy tắc lựa chọn GAMOW TELLER: ∆J = 0, ±  
       ∆π không  đổi 

 ám. Cụ thể: 
 

Ñ
ết phân rã hạt nhân. 
Quy tắc chọn lưạ trong phân rã beta đối với spin và tính chẳn le

 1, 

  Đối với chuyển dời  ∆J ≥ 2, ∆π thay đổi bị ca

∆J = 0, ± 1  lg FT = 3 → 6 
∆J = 2  lg FT ~ 9 
∆J = 3  lg FT ~ 13 
∆J = 4  lg FT ~ 18 

 

        

 

π = 0 
 hay đổi, tuân theo quy tắc Gamow Teller, 
lg FT 

17Cl35 

 
o phép theo 

quy

* Hiện

Thí dụ 1:  
   32Ge75          33As75      

            

    

           

            l = 1            J = 11/2,  ∆J = 1, ∆
∆l = 0 suy ra tính chẵn lẻ không t

= 4.72  phân rã thuộc loại cho phép . 
 Thí dụ 2:  16S35 

 -------->
S35: có neutron lẻ thứ 19 ở trạng thái 3d3/2 ; Cl35: có proton thứ 17 ở trạng 

thái 3d3/2. Do đó ∆J = 3/2-3/2 =0 ; ∆π = 2-2 =0 , phân rã thuộc loại ch
 tắc Fermi ,  lgFT = 5,06. 

 tượng chiếm K 

 Trong hiện tượng chiếm K, hạt nhân bắt electron của vỏ điện tử thứ K, chỉ 
phát ra neutrino mang năng lượng : 
  Eν = {Ma(A,Z+1) - Ma(A,Z)}c2 -γe-K 

g lượng liên kết của electron ở vỏ thứ K. 
eK 

2 /2b  ;  b :là bán kính quỹ đạo Bohr ; b = h2/me
 Năng lượng neutrino: 
  Eν = Eβmax - Z2e2/2b 
 

 γeK : là năn
 γ = -Z2e 2

Xác suất chuyển dời trong hiện tượng chiếm K: 
 Để tính xác suất chuyển dời trong hiện tượng chiếm K, tương tự lý thuyết 
phân rã beta ,ở đây mật độ trạng thái cuối chỉ có neutrino. 
  ρ(E) = dn/dE  = dnν /dE 

Cho

Tương ứng Bị cấm bậc cao

β-

Neutron lẻ thứ 
43 ô

Proton ở mức 
û mức 3p1/2 3p3/2  
( Vỏ 5 ) ( Vỏ 5 ) 
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số trạng thái cuối của neutrino : 

 

( )
d n p dp Vν

ν νπ

π
=

4

2

2 2

3
h

.

V
c

H E Z e
K ik βλ

π
⇒ = −

⎛

⎝
⎜4 3

2
m ax b

⎞
⎟

2

2 2 2

                        
⎠h

* Vài đặc điểm cần lưu ý: 
 + Xác suất chiếm K tăng nhanh khi Z tăng.  
 + Đối với những năng lượng phân rã nhỏ hơn năm lần năng lượng nghỉ của 
electro  xác suất 
phân r

n và đối với các hạt nhân có Z > 55 thì xác suất chiếm K lớn hơn
+ ït nhân nặng tăng gần bán kính quỹ đạo Bohr ã β  .;λK > λβ

ủa el ấp thụ.
 

 

IV. Dịch chuyển GAMMA

+. Lý do các ha
ectron, do đó electron dễ bị hc

 
 

 

1. Mở đầu 
iện tượng bức xạ gamma khi hạt nhân chuyển dời từ trạng thái kích thích 

cao xu

g thái của hạt nhân mà thôi: 
(2.4.1) 

 thường qua phản ứng hạt 
nhân h

 bản dịch chuyển bị cấm bậc cao vì spin và độ 
chẵn l

H
ống các trạng thái kích thích thấp hơn, bằng cách phát ra bức xạ điện từ có 

bước sóng ngắn gọi là tia gamma, trong quá trình này hạt nhân không thay đổi số 
khối A và điện tích Z, mà chỉ thay đổi trạn

A * A                     ZX  --------->  ZX  + γ 
 Hạt nhân ở trạng thái kích thích được tạo nên
oặc sau quá trình phân rã beta hoặc anpha về các mức năng lượng cao của 

hạt nhân con, khi mà trạng thái cơ
ẽ giữa hạt nhân mẹ và hạt nhân con quá khác biệt nhau. Ví dụ xét sơ đồ 

phân rã beta của Na24
.  
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                                                                           β- 

                                                

4+11Na24

    + 

2+ 

0+ 

g thái cơ bản có spin và độ 
chẵn l

ông liên 
quan đến nguyên nhân gây ra quá trình kích thích hạt nhân mà chỉ xét bản chất 
của chuyển dời.  

òn một hiện tượng chuyển dời từ trạng thái kích thích cao về trạng thái 
năng lượng nhỏ hơn nếu trong chuyển dời đó có năng lượng.  

                                  Eγ > 2m0C2

hi đó người ta thấy hạt nhân phát ra cặp (e-, e+   
và ta gọi là hiện tượng  trong tạo cặp.  

uá trình chuyển dời trạng thái của hạt nhân song song với bức xạ 
 còn có hiện tượng: electron biến hoán trong và hiện tượng tạo cặp.  

                                                 4
 
  
  
         Mg24 

Từ sơ đồ phân rã ta thấy, hạt nhân Na24 ở trạn
ẽ khi phân rã β- về trạng thái cơ bản của Mg24 có spin và độ chẵn lẻ 0+, phân 

rã này thuộc loại bị cấm bậc cao, trong khi phân rã beta về trạng thái 4+ là thuận 
lợi vì có cùng trạng thái spin và độ chẵn lẻ. Phân rã beta này có chu kỳ bán rã là 
15 giờ. 

Do tính chất lượng tử các mức năng lượng của hạt nhân, nên gamma phát ra 
có phổ năng lượng là phổ vạch, trong chương này ta chỉ xét phân rã γ kh

C

  
k )  

γ

e+

e-

Ta thấy  q
γ

2. Xét chuyển dời bức xạ GAMMA     

* Vài đặc trưng của bức xạ γ, theo lý thuyết điện từ :   

                 hchc

c2kksoùngvect:k,kP

2hE

n
c

k,
cc

2
hc
h2

hc
E2

k

Eh

rrr
h

r

hh

λ

λν
π

ωνπν

ν

γ

γ

==

===

===

ô

γ

rr ωωπννππ γ =====⇒

 (2.4.3) 

xạ. Mỗi bức xạ được đặc trưng bởi bậc đa cực l.  
 Với l = 1  : bức xạ lưỡng cực ;  với l =2 : bức xạ tứ cực …  

Theo lý thuyết của điện động lực học lượng tử, xác suất dịch chuyển 
gamma λ phụ thuộc mạnh vào spin J và số lượng tử  momen động lượng l của bức 
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Khi hạt nhân ở trạng thái kích thích, theo lý thuyết điện động lực học, hạt 
nhân ở trạng thái dao động. Có hai loại dao động, dao động điện liên hệ đến sự 
phân b

 Jc  /  ≤  l  ≤   Jñ  +  Jc 

ức nă

än, kí hiệu  E1 
ta có bức xạ tứ cực điện E2 ; và bức xạ lưỡng cực từ M

 
 

trị momen động l của bức xạ, thời gian sống của mức năng 
lượng 

V

Theo định luật bảo toàn chẵn lẻ: Các chuyển dời đa cực điện sẽ xẩy ra nếu 
ái thỏa mãn hệ thức : (πđ/πc)=(-1)l.  

C c ) = (-1)l+1.  
Ta lập bảng chuyển dời đối với một số giá trị của ∆J

ố điện tích trong hạt nhân. Dao động từ liên hệ đến sự phân bố mật độ dòng 
trong hạt nhân.  

Giá trị l, xác định bởi     /  Jđ –
Trong đó Jđ, Jc  lần lượt là spin của trạng thái đầu và trạng thái cuối của 

m ng lượng hạt nhân.   
Ứng với  mỗi giá trị của l : có   (2)l  : bức xạ đa cực điện và (2)l-1 bức xạ đa 

cực từ.  
Với  l =1 : ta có bức xạ lưỡng cực đie
Với l =2 : 1 
Với l = 3 : ta có E 3 ; M 2, … 

Ví dụ: Xét  các bức xạ phát ra từ hạt nhân  18Ar 36 
    
 
 
 
 
 
Khi  tăng giá 
kích thích tăng rất nhanh. Ví dụ, với chuyển dời lưỡng cực ( l=1), tương ứng 

với thời gian sống  τ  ∼ 10-13 – 10-17 giây. 
Với chuyển dời tứ cực ( l= 2), τ  ∼ 10-13 giây. 

ới  l= 3 ; τ  ∼ vài giờ. Với  l =4 ; τ  ∼ vài năm.  
Do đó các bức xạ chủ yếu tập trung vào các bậc đa cực thấp, tuân theo quy 

tắc lựa chọn   l = ⏐∆J⏐, ⏐∆J⏐+1.  

tính chẵn lẻ của hạt nhân ở trạng thái đầu và cuo
ác chuyển dời đa cực từ sẽ xẩy ra khi : (πđ / π

 
 

 ∆ J = 0 ∆ J =1 ∆ J =2 ∆ J =3 
∆ π thay đổi 
 

E 1, M2 E 1, M 2 M 2, E 3 E 3, M 4 

∆ π không đổi M1, E 2 M1, E 2 E 2, M3 M3, E 4 

Trong các chuyển dời khả dĩ, phải loại trừ chuyển dời với /∆ J/ =0 nghĩa 

3- 

2+ 

0+Ar36

E 3 ;M 2

E 2 ;M 1
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là dịch chuyển 0-0 bị cấm. Tương tự /∆ J/ = 1 với l=2 thì dịch chuyển 0-1 ;1-0 
bị cấm ; /∆ J / = 3 thì dịch chuyển 0-2 ;2-0 bị cấm.  

Giữa các chuyển dời cùng bậc đa cực thì tỉ số Xác suất dịch chuyển từ trên 
ác suất dịch chuyển điện cỡ 10-3.  

+ Nếu xét tỉ số xác suất dịch chuyển giữa hai đa cực cùng loại, nhưng có 
ậc đa cực khác nhau một đơn vị thì: 

                        E 1/E 2 = M 1/M2 = … ≈ 10-5.  
Nếu xác định được loại bức xạ từ đo ta có thể xác định tính chẵn lẻ cũng 

hư spin của các trạng thái đầu và cuối của hạt nhân.  
Các chuyển dời bậc cao với năng lượng chuyển dời thấp có thời gian sống 

ĩ mô (cỡ vài giây cho đến trên giờ), các trạng thái kích thích hạt nhân có thời 
ian sống lâu như vậy được gọi là các trạng thái đồng phân hạt nhân (Isomer). 
iện tượng đồng phân hạt nhân được phát hiện lần đầu tiên bởi O. Hann vào năm 
921 ở hạt nhân Pa234 trong chuỗi hạt nhân phóng xạ tự nhiên thuộc họ Uran 
4n+2), sau này I. V. Kurchatov (1935) phát hiện hạt nhân Br80 và In 115.  

 
 

 

 

 Ta thấy In115 ở trạng thái cơ bản 9/2+ trạng thái kích thích đầu tiên ở mức 
năng l p 4 bị 
cấm b
lệch quá l àn tại các trạng thái đồng phân hạt nhân 
còn co
người ta đã pha
cận các hạt nhân magic 50, 82, 126. Ví dụ : 49In115, 37Rb86, 52Te131, 80Hg199… chúng 
tạo thành những ûo đồng phân.  

3 Hiện tượng biến hoán trong

x

b

n

v
g
H
1
(

 

 
 

  
 

ượng 335keV có s in  ½ - chuyển dời giữa hai mức này thuộc loại M
ức lên đến 14, 4 giờ. Ngoài lý do sự chênh ậc cao do đó thời gian sống của m

ớn về spin và độ chẵn lẻ, sự to
ù liên quan đến hình chiếu K của spin lên trục đối xứng hạt nhân. Sau này 

ùt hiện nhiều hạt nhân đồng phân có số proton hay neutron đứng kế 

ña

 

rình phát γ không phải là quá trình duy nhất để hạt nhân giảm năng lượng 
 năng lượng kích thích bằng cách bức các electron 

từ các vỏ điện tử gọi là “hiện tượng biến hoán trong“, các electron bị bức ra  gọi 

Trong quá trình chuyển dời, hạt nhân phát ra những lượng tử γ. Tuy nhiên, 
quá t
kích thích. Hạt nhân có thể giảm

5/2 -59

½ -

9/2+ 

33

0

5

In115
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là các electron  biến hoán trong. (một quá trình tương tự như hiệu ứng quang điện 
về mặt hình thức). 

* Năng lượng của các electron biến hoán trong thí dụ năng lượng các e- từ 
vỏ K, L  bứt ra ngoài: 

                        EeK = Eγ - EK (2.4.2)  

                                    EeL = Eγ - EL   

Năng lượng liên kết của electron ở vỏ thứ  K, L,.. EK, EL đều có giá trị xác 
ịnh, năng lượng của lượng tử γ có giá trị xác định vì vậy  năng lượng của e- biến 
oán trong phát ra cũng gián đoạn. Nói cách khác phổ năng lượng của các e- biến 

hoán trong giống phổ γ nghĩa là phổ vạch.   
   * 

hoán trong về hình thức như  là gồm hai giai đoạn.  
Giai đoạn 1: hạt nhân phát ra γ. 
Giai đoạn 2: - đó ra khỏi vỏ 

gio i giai đoạn là 
đu hời ến ho êng lượng xác 

ù các gamma có năng lượng tương ứng.  
Nhưng thực tế, thì đa số trươ át thấy các electron biến hoán 

 mà không có γ có năng lượng tương ứng. Chứng tỏ hiện tượng biến hoán 
 là một quá trình độc lập cạn với quá trình bức xạ γ, chứ hoàn toàn 

ông phải do bức xạ γ gây ra. Do đó, quá trình biến hoán trong không phải là quá 
h ai giai đoạn.

Người ta chỉ hể giải thích do tương 
än từ của hạt n n với các electron của nguyên tử, có thể coi là e- rơi vào trong 
rường điện tư ûa hạt nhân và vì thế coi tương tác đó là tương tác trực tiếp. 

Như trên đã  cập, để giảm ïng kích thích, ngoài quá trình bức xạ γ  còn 
ù trình hạt nhân ông tác với một electron ở vỏ điện tử, điện tử này thu năng lượng 

hích của hạt nh ức xạ ra ngoài với năng lượng xác định:  
Ee = Eγ  - ε

 đó ε là năng l g liên kết cu
Xét phổ nă lượng beta cu

 

 
ñ
h

 
Cơ cấu về hiện tượng biến 

 Các γ đó tương tác với vỏ điện tử bức các e
 ứng quang điện. Tuy nhiên, nếu xem quá trình hấng như hiệu

ùng, thì đồng t
 thì phải co

với các electron bi án trong phát ra với na
định

øng hợp chỉ quan s
trong
trong

 các 
h tranh 

kh
trìn  h   

có t việc phát các electron biến hoán trong là 
taùc ñie haâ
vùng t ø cu
  đề năng lươ
có qua  tư
kích t ân b
  
trong ượn ûa electron.  

20 3  
 

ng ûa hạt nhân Hg
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         Giản đồ mức năng lượng trong phân rã bêta và phổ năng lượng cuả hạt nhân Hg203 

 

Hiện tượng electron biến hoán trong là quá trình xẩy ra cùng với dịch chuyển gamma. 
Người ta định nghĩa hệ số electron biến hoán trong:

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ
α

Ν
Ν

= e  

 e  là số electron phát ra từ vỏ điện tử ;Nγ là số γ phát ra.  

                                            

  

. Trong đó N

γ
α

Ν
Ν

= e  = 
γλ
λe  (2.4.4) 

α = α K + α L + α M +... trong đó αI : hệ số biến hoán trong ở vỏ thứ i.  
Lý thuyết đã chứng minh được : 
 

( )           α điện
K, L = ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

++
⎟
⎟
⎠

⎜
⎜
⎝ 1

4122
3 l

llZ γ

γ

γ

γ

ε
εε

α  (2.4.5) 

 

⎞⎛ +
−

22
1

43
l

ε

2
1

43 22
+

⎞⎛ +
l

Z γεα              α K, L =
từ

⎟
⎟
⎠

⎜
⎜

εε
 

⎝ γγ

Trong đó :ε = E / m 2  năng 

(2.4.6) 

γ
2

 γ ec lượng tương đối; α = e /ηc là hằng số tương 
tác.  
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V. PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN 

 Các hạt nhân phóng xạ tồn tại  trong tự nhiên cùng với các hạt nhân bền. 
Các hạt nhân phóng xạ hình thành  bởi con người thông qua phản ứng hạt nhân gọi 
là các hạt nhân phóng xạ nhân tạo. Trong phần này chúng ta khảo sát các hạt nhân 
phóng xạ được hình thành  trong vỏ quả đất kể từ lúc Trái Đất được tạo lập, những 
hạt nhân phóng xạ nào có thời gian bán rã nhỏ hơn nhiều so với tuổi Trái Đất  (cỡ 
109 năm) chúng đã phóng xạ biến đổi thành các hạt nhân bền. Tuy nhiên vẫn còn 
14 đồn

ể phát hiện được.  

 

 

 
 

Sau đây là bảng liệt kê những đồng vị phóng xạ đó 
Tên đồng vị  

phóng xạ 
Loại phóng 

xạ 
Chu kỳ bán rã (Năm) 

 

g vị phóng xạ có thời gian bán rã lớn hơn tuổi Trái Đất vẫn tồn tại dưới 
những hàm lượng có th

 

K40 β, EC 1, 2X109             
V50 EC 4x1014

Rb87 β 6, 2x1010

In115 β 6x1014

La138 β, EC 1, 0x1011

Ce142 α 5x1015             sau phóng xạ, hạt nhân  
Nb144 α 3x1015            con bền 
Sm147 α 1, 2x1011

Lu176 β 5x1010

Re187 β 4x1012

Pt192 α 1015

Th232 α 1, 39x1010  (10 thế hệ phóng xạ )  Họ: 4n 
U235 α 7, 07x109  (11 thế hệ phóng xạ ) Họ:4n+3 
U238 α 4, 51x109 (14 thế hệ phóng xạ )Họ:4n+2 

Tất cả 11 đồng vị phóng xạ đầu tiên, sau khi phóng xạ hạt nhân con trở 
thành đồng vị bền. Ba đồng vị phóng xạ cuối cùng là những hạt nhân nặng. Sau 
khi phóng xạ, hạt nhân con vẫn là hạt nhân phóng xạ, chúng tiếp tục phóng xạ cho 
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đến hạt nhân con cuối cùng là hạt nhân bền. Ba  hạt nhân phóng xạ đứng đầu ba 
chuỗi phóng xạ (gọi la  bán rã lớn so với các 
hạt nhân con cháu tro t thúc ở đồng vị chì : 
Pb204, Pb207 và Pb206. Ta có thể tính tuổi Trái đất bằng các xác định khối lượng 

ác họ phóng xạ và của đồng vị bền 
của chì tương ứng.  

do đó, tất cả các đồng vị phóng xạ trong chuổi thorium đều chia đúng 
cho 4. uổi thorium đều có thể viết 
là 4n, u ãi 
Actini

hần có số A  bằng 4n+1 không có 
trong t ạt nhân phóng xạ đứng đầu chuỗi là Np237 quá 
ngắn s Tuy nhiên hạt nhân phóng xạ này có thể tạo ra 
bằng p

ø các ho phóng xạ )ï, chúng có thời gian
ng họ phóng xạ. Các họ phóng xạ kế

tương đối của các hạt nhân mẹ sống lâu trong c

Trong quá trình phóng xạ của các họ phóng xạ nói trên, các hạt nhân phóng 
xạ chủ yếu là phóng xạ α, β và γ. Ta biết rằng trong phóng xạ β, số khối A không 
đổi, chỉ có nguyên tử số Z là thay đổi. Phóng xạ γ thì cả số A lẫn số Z không đổi. 
Chỉ có phóng xạ α làm thay đổi cả A lẩn Z. Cứ mỗi lần phóng xạ α hạt nhân 
phóng xạ có số A giảm bốn đơn vị.  

Hạt nhân phóng xạ đầu tiên trong chuỗi Thorium có số khối A =232 chia 
đúng cho 4 

 Vậy trị số A của bất cứ một đồng vị nào trong ch
với n là số nguyên. Chuỗi  Uran bắt đầu bằng U238 có thể ghi 4n+2. Ch o
um bắt đầu bằng U235 có thể ghi 4n+3.  
Còn một chuỗi phóng xạ thứ tư mà các thành p
ự nhiên, do thời gian bán rã của h
o với tuổi Trái đất (2, 25x106 năm). 
hản ứng hạt nhân U236(n, β )Np237. 

Sau đây ta xét một họ phóng xạ tiêu biểu: 

 
 Các tia vũ trụ khi đi vào khí quyển Trái Đất cũng tạo nên các hạt nhân 

phóng xạ thông qua các phản ứng hạt nhân. Một phản  ứng tiêu biểu là phản ứng 
của neutron với hạt nhân Nitơ: 

                        7N14   +   0n1   ----->   6C14   + 1p1.  
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C14 là hạt nhân phóng xạ β  với thời gian bán rã 5760 năm.    
               C14  --->  N14  +   β  
Một phần nhỏ trong không khí có những phân tử CO2 chứa các đồng vị 

phóng xạ C14 cùng với nguyên tử bền C12. Thực vật trao đổi khí CO2, khi chết đi, 
àu từ lúc này, tỉ số các nguyên tử C14 so với 

14. Như vậy ta có một phương pháp 
rất hư gỗ, bằng các xác định tỷ số 
tương 14 12

tạo ra liên tục các đồng vị 
phóng

1

                                           1H3 ----->  2He3 +  β  

nguyên tử C14 không tăng lên mà bắt đa
C12 sẽ giảm dần vì sự phóng xạ của hạt nhân C

nhạy để xác định tuổi của các cổ vật hữu cơ n
đối của C  và C  bằng cách đo cường độ phóng xạ của carbon. Phương 

pháp này do W. F. LIBBY đề xuất lần đầu tiên năm 1952 còn gọi là phương pháp 
xác định tuổi bằng carbon phóng xạ.  

 
 
Một phản ứng hạt nhân thứ hai của tia vũ trụ 
 xạ tự nhiên là : 
                                           7N14   +  0n1  ------->  6C 2  + 1H3

Trong đó Tritium 1H3 là một đồng vị của hydro. Tritium phóng xạ thành 
Helium 2He3 với thời gian bán rã 12, 4 năm.  
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CHƯƠNG III 
PHẢN ỨNG HẠT NHÂN 

 

I PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG HẠT NHÂN  

 Hai hạt nhân hoặc hạt nhân và nuclon đi lạ gần nhau đến khoảng cách 
của tầm lực hạt nhân thì tương tác với nhau hết sức mạnh mẽ, tương tác  hạt nhân 
dẫn đe

i 

ó là quá trình phản ứng hạt nhân, phản ứng 
hạt nha ượng và xung lượng giữa hai hạt đồng thời 
phát ra

ta hân loại phản ứng hạt 
nhân gồm: 

ùi tác dụng của hạt tích điện như  p, e, α, D, T,.  
n ứng hạt nhân dưới tác dụng của lượng tử gamma. 

Nếu dựa vào hế phản ứng người ta phân loại: 

ät hạt nhân hay phản ứng tổng hợp, phản ứng tạo thành các nguyên tố 

hân bia đứng yên A. Sản phẩm của 
ït nặng B.  

 +b 

 
 gọi là tán xạ không đàn hồi, hạ g ở trạng 

thái kích thích. Kênh (A+a) là quá trình  trong đó trạng thái bên 
trong c

ạng thái bên 
trong  vấn đề của 

án biến đổi hạt nhân. Quá trình đ
ân dẫn đến phân phối lại năng l
 các hạt mới.  
Nếu dựa vào hạt bay đến, thường là hạt nhẹ người  p

 - Phản ứng hạt nhân dưới tác dụng của neutron 
 - Phản ứng hạt nhân dươ
 - Phả

cơ c
 - Phản ứng hạt nhân trực tiếp 
 - Phản ứng hạt nhân hợp phần. 
 Các phản ứng hạt nhân đặc biệt như: phản ứng phân hạch hạt nhân nặng, 

phản ứng nhie
mới. . .  

Thường hạt bay tới là hạt nhe ï a, hạt n
phản ứng cũng bao gồm một hạt nhẹ b a ät ha v ø mo

          a + A  ---> b+B 
Đôi lúc người ta ký hiệu: A(a, b)B, nếu chỉ quan tâm đến hạt bay tới và hạt 

bay ra sau phản ứng người ta chỉ ghi (a, b). ; a và b có thể là những hạt p, n, α, γ, 
D,. . . ûn. Quá trình pha  ứng có thể xẩy ra theo nhiều kênh cạnh tranh nhau phụ 
thuộc năng lượng của hạt bay tới.  

  a+A ------> B
 a           ------> A+

           ------> A* +a
Kênh (A*+a) t nhân sau phản ứn

tán xạ đàn hồi
ủa hạt nhân không thay đổi.  
Khi nghiên cứu các phản ứng hạt nhân ta cần xác định các kênh của phản 

ứng, xác suất tương đối của các kênh khác nhau tuỳ theo năng lượng và các hạt 
tham gia phản ứng, năng lượng và phân bố góc của các hạt bay ra, tr

hạt nhân (năng lượng kích thích, spin, độ chẵn lẻ. . . ). Nhiều
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phản ư ác định luật bảo toàn, kết 
quả la hất ø 
thôi. C n, năng 
lượng,

TOÀN

ùng hạt nhân có thể được xác định nhờ áp dụng c
ø phản ứng hạt nhân chỉ có thể xẩy ra theo những kênh n định nào đó ma
ác định luật bảo toàn quan trọng trong phản ứng hạt nhân là: nuclo

 xung lượng, chẵn lẽ, spin đồng vị.  

II CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO  

1. Định luật bảo toàn điện tích và số nuclon 

Nhiều nghiên cứu thực nghiệm chứng tỏ rằng: Tổng đại số điện tích của các 
hạt tham gia phản ứng bằng tổng đại số điện tích các sản phẩm của phản ứng. 
Ngoài  thì số nuclon 
toàn p

 ê

 ra trong các phản ứng thông thường (không sinh phản hạt)
hần được bảo toàn.  

2. Định luật bảo toàn nang lượng và xung luợng 

Hạt nhân có kích thước rất nhỏ (cỡ 10 -12 cm), liên kết hoá học giữa các 
nguyên tử lại rất nhỏ, vì vậy hệ hai hạt nhân tương tác với nhau có thể xem là một 
hệ cô lập, do đó: Tổng năng lượng cũng như xung lượng của  các hạt trong hệ được 
bảo toàn.  

a. Năng lượng phản ứng 
ét phản ứng   a +A ---> B+b định luật bảo toàn năng lượng viết: 

 (ma + mA) c2 + Ta+TA = (mb + mB) c2 + Tb+ TB                         (3.2.1) 
Trong đó Ti : là động năng của hạt  i.  

E  =(m  + m )c2 ; E  =(m  + m )c2

 X

Đặt 01 a A 02 b B  gọi là năng lượng nghỉ,  
        T1 = Ta+TA  ;  T2 = Tb+ TB là động năng trứớc và sau phản ứng. 

Thường hạt nhân ia A đứng y ân, T  = T .  b e 1 a

Nói chung E  ≠ E , ký hiệu E  - E  được go  phản ứng01 02 01 02 ïi là năng lượng của . 
Ký hiệu là Q: Q = E01 - E02 = T2 - T1         (3.2.2) 

* Nếu Q > 0: Thì phan ứng xả ûy r
phản ứng tỏa na

a kèm theo sự tỏa động năng nhờ năng 
lượng nghỉ giảm đi, gọi là êng. Phản ứng tỏa năng có thể xảy ra với 
bất kỳ năng lượng nào của hạt tới (nếu năng lượng này đủ để vượt qua rào thế 
Coulomb của hạt nhân nếu hạt tới tích điện).  

*. Nếu Q < 0: Thì phản ứng xảy ra năng lượng nghỉ nh kèm theo sự tăng ờ 
việc giảm động năng, gọi la phản ứng thu năng êng chỉ xảy ra khi ø . Phản ứng thu na
năng lượng hạt tới đủ cao: Vì từ Q = T2 - T1 suy ra T1 = T2 + ⏐Q⏐.  

*. Nếu Q = 0: Ứng với trường hợp tán xạ đàn hồi, lúc đó T  = T , E  = E , 
định lu

ûa từng hạt tham gia phản ứng. (Nghĩa là cả khối 
lượng ứng tỏa năng  

2 1 01 02

ật bảo toàn không những đúng với năng lượng toàn phần mà đúng cả với 
năng lượng nghỉ và động năng cu

của từng hạt). Ví dụ: Phản 
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  d + d → 2He3 + n, Q = 3. 25MeV.  
      d + T → 2He4 + n, Q = 17. 6 MeV.  
Năng lượng tổng hợp hạt nhân nhẹ này ~ 106 lần lớn hơn năng lượng hóa 

)8O7  đều 
có Q <

 b) Sô ñ öô

học và chính là năng lượng trong phản ứng nhiệt hạt nhân. Phản ứng phân hạch 
hạt nhân uran ( U235 ) cũng thuộc loại tỏa năng và cho năng lượng cỡ  200 MeV ở 
dạng chủ yếu là động năng của các mảnh.  

Các phản ứng  Li7(p, n)4Be7, 4Be9(γ, n)22He4, 16S32(n, p), 7N14(α, p
 0,  
               Q ~ - (1 + 2 ) MeV.  

ồ năng l ïng của phản ứng hạt nhân  
 Từ  a + A → B + b, định luật bảo toàn xung lượng:  

Pa + PA = Pb + PB,       (3.2.3) 
thường thường  PA = 0, Pa = Pb + PB. Theo giả thiết của N. Bohr có thể xem phản 
ứng xảy ra theo hai giai đoạn.  
Giai đoạn 1: 

 
hối 

-16 
s.  

    a + A  → 0  
Hạt nhân 0 có các tham số hạt nhân hoàn toàn xác định (điện tích, k

lượng, hệ thống các mức năng lượng, Spin. . . ) có thời gian sống khá lâu cỡ >10

Giai đoạn 2: 
          hạt nhân  0  → b + B  

Chúng

Định luật bảo toàn năng lượng: ( ma + mA)c2 + Ta = m0
*

 c2 + T0     (3.2.4) 
rong đó P0, m0

*
 c2, T0 lần lượt là động lượng, năng lượng nghỉ, động năng 

của hạt  
ông tương đối nghĩa là      Ta 

10MeV
m0

*
 c2 + T0                 Suy ra  

a .2.5) 

 ta hãy xét giai đoạn đầu : a + A → 0 
Định luật bảo toàn xung lượng: Pa = P0  

 t
 nhân hợp phần 0 ở trạng thái kích thích. 

 Ta hãy tính m0
*c2 (trong trường hợp kh

~ ) 
   ( ma + mA)c2 + Ta = 
        m0

*c2 = ( m  + mA)c2 + Ta - T0    (3

 - Ta tính T0: ( )a0*
0

2
a

*
0

2
0

0 PP,
M2
P

m2
P

T
rr

===                       (3.2.6) 

- Từ biểu thức (3. 2. 5) ⇒ ( )M c m M c T
M

a A a0
0

1 *( )= + + − .         (ma2 2* 3.2.7) 

ỏ thua số 
hạng:  (m
vì v

Ta thấy rằng Ta (1 - ma/M0
* ) < Ta ≤ 10 MeV số lượng này rất nh

a + MA)c2 ~ 931A(MeV) (A là số khối lượng tổng cộng của hai hạt A+a), 
ậy ở gần đúng bậc một có thể coi : M*c2 0 ≈ ( MA + ma )c2 . 
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 Do đó biểu thức gần đúng bậc hai của M*c2 có thể viết thành : 
        M0

*c2 = (mA + ma)c2 + Ta(1 - ma/mA+ma) 
                  = (mA + ma)c2 + Ta(mA/ mA+ma)                (3.2.8) 
 T0 = (ma/m0

* )Ta có thể viết :T0 = (ma/ mA+ma)Ta            (3.2.9) 
hích (M0

*) ta có thể xác định 
năng l

0 0 A a 0 A A a a    

g lượng kích thích của hạt nhân hợp phần W = εa(o) +T’1 
 = 0 ( nghĩa là Ta=0) ; còn nếu Ta ≠0 thì Ta chia 

làm hai phần: 
Phần T’  (mA/ma+ mA)Ta dùng để kích thích hạt nhân hợp phần. 

àn T0 = (ma/ma+ A) Ta   dùng cho chuyển động của hạt nhân hợp phần: 
T’1+ T =Ta Chúng t ểu diễn quá trình tạo nên hạt nhân hợp phần kích thích 
theo s  trình phân rã ra hai hạt B và b trong hai trường hợp 
Q >0 và Q < 0. 

động năng tương đối của b và B trong hệ k ăng 
Q = T’ ’ hu năng Q = T’ ’

) 

và a ma

ta c
a m

Biết khối lượng của hạt nhân hợp phần kích t
ượng kích thích của nó: 
 W = M *c2 - M c2 = (m  +m  - M )c2 + (m /m +m )T (3.2.10) 
Trong biểu thức (3.2.10), số hạng thứ nhất là năng lượng liên kết của hạt 

nhân a đối với hạt nhân O ký hiệu εa(o) ; số hạng thứ hai là động năng của các hạt 
nhân A và a trong hệ khối tâm ký hiệu T’

1 còn gọi là động năng tương đối.  
Năn
Nếu W ≠ 0 ngay cả khi T ‘

1

1 =
Pha m
0

ơ đồ năng lượng và quá
a hãy bi

Mo
*

 

 

    

T’
2 là hối tâm. Phản ứng toả n

2- T 1 = εa -εb. Trường hợp phản ứng t 2- T 1 <0 do đó: 
              T’  = ⎪Q⎪ + T’   nghĩa là T’  ≥ ⎪Q⎪  (3.2.111 2 1

Dấu bằng ứng với giá trị nhỏ nhất của động năng tương đối của các hạt A 
ø phản ứng có thể xẩy ra được. 

          (T’
1)min = ⎪Q⎪ 

ó  T’
1 = (mA/ mA+ma) Ta, suy ra điều kiện năng lượng nhỏ nhất của hạt bay tới 

à phản ứng có thể xẩy ra  gọi là ngưỡng của phản ứng.  

 [(mA/mA+ma)Ta]min = ⎪Q⎪  ==> ( )T
m m

m
Qa

A a

A
min =

+                  (3.2.12) 

nghĩa là   (Ta)min = ⎪Q⎪+ (ma/mA)⎪Q⎪ = ⎪Q⎪ + (ma/mA+ma) Ta, min (3.2.13) 

hợp phần. Ta hãy xét vài thí dụ: 

          Ta, min= ⎪Q⎪  + (T0)min

Ta thấy Ta, min lớn hơn ⎪Q⎪ một lượng chính bằng động năng của hạt nhân 

εa(

T’
1

(ma+mA

Mo
*c2

T’
2T’

2 Q<)c2Q> (ma+mA

εb( εb(O)
Moc2 Moc2
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. Xét phản ứng hạt nhân  

32 32 16S  + n -----> 15P  + p             Q = - 0, 92 MeV               (3.2.14) 
Động năng nhỏ nhất của neutron để xẩy ra phản ứng : 
 (Tn)min = ⎪Q⎪(mA+ma/mA)  = 0, 92(32+1 /32)  ≈ 0, 95 MeV 

lúc này ở giá trị ngưỡng của phản ứng thì T’1 = Q còn T’2= 0 (nghĩa là các sản 
phẩm ûa ph n ứng đứng ye hối tâm) và chuyển 
động trong hệ phòng thí nghiệm với cùng vận tốc (là vận tốc của hệ khối tâm 
trong h ûa hạt nhân hợp phần: 

                        To=[ma/(Ma+ma)]. Ta 

3).0,95=0,03MeV  được phân chia đề
theo khối lượng của chúng nghĩa là: 

 . Xét hai phản ứng tổng hợp hạt nhân nhẹ toả năng

cu ả  ân trong hệ tâm quán tính - hệ k

ệ phòng thí nghiệm). Như vậy động năng cu

 To=(1/3 u cho các hạt nhân sản phẩm 

   Tp/T P32=1/32 nghĩa là Tp=(1/33). To≈1KeV 
Chú ý rằng động năng của proton tạo thành nhỏ nhất là 1 KeV, nghĩa là 

luôn luôn khác không (trong hệ phòng thí nghiệm) và không bao giờ nhỏ hơn 1 
KeV.  

 
   

2  +  
1 1 2

utron nhanh rất đơn năng. Chúng 
ta xét 0 so với 
phươn

 Định luật bảo toàn động lượng : Pa = Pb + PB   (hạt A ban đầu đứng yên). 
 Tb + TB  = T2  ;    Q = T  *) 

 

  

          2

(a) 1H 1H2 --------> 2He3  +  n        Q = 3, 25MeV            (3.2.16) 
           (b) H2   +  H3-------->  He4  + n          Q = 17, 6 MeV          (3.2.17) 

Các phản ứng này cho ta thu được các ne
trường hợp c biệt, khi hạt b (là neutronđặ ) bay ra dưới một góc 90
g của hạt tác dụng a (Deuteron).  

Ta = T1 ;  2 -T1  ;   Ta +Q = T2 = Tb + TB    (

 
                                         P 2 + P 2 = PBa b

                                      P 2 + P 2 = P

2

a b B     
 Từ công thức P2 = 2mT ta có : (ma/mB)Ta + (mb/mB) Tb  = TB   (**) 

 Từ (*) và (**) ta có: 

Pa

P
Pb

B

                         T m
m m

Q
m m
m m

Tb
B

b B

B a

b B
a=

+
+

−
+

                        (3.2.18)   

Với giá trị động năng cỡ Ta ≈ 0, 2 MeV, phản ứng xẩy ra rất mạnh. Trong 
trường hợp này động năng của neutron bay ra dưới một góc 900 so với chùm 
deuteron tới là: 

 Tn = (3/4). 3, 25  +  (1/4). 0, 2 ≈ 2, 5 MeV  ( với phản ứng a ) 
   Tn = (4/5). 17, 6   + (2/5). 0, 2  ≈ 14 MeV   ( với phản ứng b ) 

Nguyễn Hữu Thắng 



Vật lý Hạt nhân    - 74 - 
 
 

 

Muốn có neutron đơn năng ta phải tạo được côlimatơ sao cho chùm 
neutron theo hướng vuông góc với chùm hạt đơteri tới và phải tạo được chùm 
đơteri thật đơn năng. Ống gia tốc có thể tạo được chùm đơterôn đơn năng tốt, 
tuy nhiên bề dày của bia làm giảm độ đơn năng (thường dày hơn nhiều lần 
quãng chạy của deuteri trong vật liệu bi  
nghiệm đạt cỡ (1 ÷2 )%.  

3. Giản đồ xung lượng của phản ứng hạt nhân

a) mặc dù vậy độ đơn năng trong thực

 

án xạ đàn hồi, t

 

 ρ (cổ điển) số 
lượng tử m men quỹ đạo l (lượng tử). Nếu ρ  > ρ  thì ψ > ψ  ρ phải nhỏ hơn bán 
kính tác dụng của lực hạt nhân

 chỉ nhaä

a. Tán xạ đàn hồi của các hạt và giản đồ xung  lượng trong tán xạ 

Trong t ổng động năng của hai hạt không thay đổi chỉ có sự 
phân phối lại động năng và thay đổi lại phương chuyển động của hai hạt. Trong 
vật lý hạt nhân, lực tương tác trong tán xạ đàn hồi là lực Coulông và lực hạt nhân. 

      
     

  
 

   

 

Đặc trưng cho tán xạ là tham số va chạm, khoảng cách nhắm

ψ2

Ze
ρ2

ρ1

ψ1

o 2 1 1 2 ,

 a.  
Theo cơ học lượng tử thì hạt có xung lượng P, với ρ < a thì ρ cũng n 

những giá trị gián đoạn: 
         ( ) ( )ρ l p

l l= +
h   l = 0, 1, 2. . . (3.2.19) 

Với momen động lượng của hạt ⏐M

l l a= + <D1 1 ,

1/2  

u p

ä tọa độ: 
Hệ phòng t

ä tọa độ phòng thí 
nghiệm ện lợi trong việc mô tả cụ thể các kết quả thực nghiệm đo được.  

⏐= pρ = h[l(l+1)]     (3.2.20) 
Ta hãy xét giản đồ xung lượng của tán xạ.  

 Nế hương chuyển động của hạt bị tán xạ được biết (từ thực 
nghiệm) thì ta sẽ có một phương pháp hình học đơn giản để xác định vận tốc 
và phương chuyển động của hạt bay tới, phương pháp này được gọi là phương 
pháp giản đồ xung lượng. Để thiết lập giản đồ này ta sử dụng hai he

hí nghiệm và hệ khối tâm.  
 Các đại lượng thực nghiệm như góc, khoảng cách, vận tốc. . . thường được 

đo trong hệ tọa độ gắn với mỗi thí nghiệm, phòng thí nghiệm. He
 ti

Nguyễn Hữu Thắng 



Vật lý Hạt nhân    - 75 - 
 
 

 

 Tuy nhiên, để phân tích tiện lợi các kết quả thực nghiệm thì người ta thường 
dùng hệ tọa độ tâm quán tính, trong đó điểm không chuyển động là khối tâm, hay 
trọng tâm của hai hạt, được chọn làm gốc toạ độ. Trong hệ tâm quán tính thì xung 
lượng của hai hạt luôn luôn bằng nhau về giá trị và ngược chiều.  

 Nếu hai hạt có khối lượng bằng nhau M1 = M2 = M mà một hạt đứng yên 
còn hạt kia chuyển động với vận tốc rv , thì tâm quán tính của hệ luôn luôn nằm 
giữa khoảng cách giữa hai hạt và chuyển động trong hệ phòng thí nghiệm với vận 

tốc v
v

qt = 2
. Do đó, vận tốc ′v1  của hạt M1 đối với hệ tâm quán tính sẽ là: 

v

    

2qt2

 
Xung 

v ø   (3
v0v

2

−=−=′
.2.21) 

lượng của hai hạt trong hệ quán tính: 

vvv qt1 =−=′

′ = ′ =p M v M
v

p, ′ = ′ = −

→ ′ = ′

M v M

p p

M M

M M

1 21 1 2 22 2
r r

  (3.2.22)                
v

án tính của hệ nằm giữa 
hai ha

 

1 2

    Nếu  khối lượng M và M  khác nhau, t1 2 hì tâm qu
ït và c oảng cách giữa hai hạt thành hai đọanhia kh  tỷ lệ nghịch với khối 

lượng.  
 

                M O
O M

M
M′

=1 2′  ••• 
2 1

Nếu M2 đứng yên còn M1 chuyển động vận tốc rv  thì ta đặt gốc tọa độ 0 
phòng thí nghiệm

x
 
O

yt

, 

O 
 

x 
 
M  → M21

 ở M2, tọa độ M  trong hệ phòng thí nghiệm là x, tọa độ tâm 
quán t

1

ính ′ ′0 la  ø xqt

x

                  
x x M

vaø x M
M M

xqt
qt−

= =
+

1 1M

v M
M M

v

qt

qt = +

2 1 2

1

1 2

   (3.2.23) 

ù vận tốc của các hạt M1 và M2 trong hệ tâm qua Do đo ùn tính là: 

′ = − =
+

′ = − = −
+

v v v M
M M

v

v v
MM1

1 2     (3.2.24) 

M M
v

M qt

M qt

1

2

2

1 2
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Xung lượng các hạt trong hệ quán tính: 

′ = ′ =
+

=
+

′ = ′         = −
++

= −

P M v
M M

M M
v

M
M M

P M v

M1
2 1 2

′ = − ′

P

M M
M M

v M

M M1 11
1 2

1

2

1 2

1 2

2   (3.2.25) 

taâm quaùn tính, luoân 
luôn b  tích thực nghiệm. Chúng ta 
hãy xây dựng giản đồ xung lượng.  

 Giả sử hạt khối lượng M1

M M
PM M M2 2 12

1 2

P PM M1 2

r r

 Như vậy xung lượng tổng cộng của hai hạt trong hệ 
ằng không, điều này làm đơn giản cho việc phân

 chuyển động với vận tốc rv  tới va chạm đàn hồi 
với hạt đứng yên khối lượng M2 (chú ý rằng lập luận của chúng ta sẽ đúng cho bất 
kỳ tỉ số khối  để cụ thể chúng ta xét trường hợp M1<M2 
trường

lượng các hạt nào, nhưng
 hợp này rất thường gặp).  
 
 Giả sử AB biểu diễn xung lượng 

r
PM1

 của hạt M1 trong hệ phòng thí nghiệm 
ớc khi tán xạ. Xung lượng trư

r
PM2

của hạt M2 = 0. Ta chia đoạn thẳ  ng AB ra hai 
đoạn t khối  lư ïng của 2 hạt:     heo tỉ lệ ơ

AO
OB

M
M

M
M M

M
M M

P PM M+
=

+
= ′

2

2

1 2

2

1 2
1 1

r r r
 

(3.2.26)  
 Nghĩa l  

trong hệ tâm quán tính trước khi tán xạ. Do 

= 1

OB AB=
r

à bằng xung lượng của M1

tính chất của hệ tâm quán tính, xung lượng 
của hạt M2 phải bằng 

r
′P nhưng ngược chiều: M1r r r

′ = − ′ =P P OCM M2 1
 Theo định luật bảo toàn 

xung lượng thì xung lượng của hai hạt sau va 
chạm cũng pha ng ngược chiều. Định lu
năng t ta kết luận rằng: Độ lớn cu g của 
hạt tro ne  việc mô tả quá trình tán xạ của 
hai hạt trong hệ tâm quán tính dẫn đến việc quay cặp xung lượng 

D
r
′PM2

 

ûi bằng nhau về giá trị như ật bảo toàn động 
rong va chạm đàn hồi lại cho ûa xung lượn
ng trường hợp này không thay đổi. Cho ân

r r r r
′ = ′ =P OB và P OM M1 2

 C đi một góc θ  và xung lượng các hạt M1, M2 sau khi tán 

xạ sẽ đ  bằng các vectơ: ược biểu diễn
(r r (r r
′ =P ODM1 2

,

 Bây giờ nếu chuyển lại hệ tọa độ phòng thí nghiệm ta cần phải chú ý rằng 
hệ tâm quán tính chuyển động so với hệ phòng thí nghiệm với vận tốc:  

′ =P OEM   (sau va chạm). 

θ ϕr
′PM1

 

′θ  A B0C

E 
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v rv
M

M M
vqt = +

1

2 1
ït cùng tham gia vào, cho nên ca, trong chuyển động này cả hai ha û 

hai hạ heo.  

        

t đều có thêm những xung lựng phụ của chuyển động t

( )r rM 2

( )r r
P theo M v

M M
v

M
Pqt M12

2 1

1 2

2= = =

( ) ( )

P theo M v
M

M M M M

M qt

M

1

2

1
1

1 2

= =

+ +

(3.2.27) M
v M

M M
PM1

1 2

1

1 2+
=

+    

r r
P theo và P theo  được  biểu d ác đoạn  BO và OAiễn bằng cM M1 2

rr
 trên 

hình vẽ.  
(r r

 Do đó xung lượng của hạt M1 trong hệ quán tính sau va chạm là ′ =P ODM1
, 

còn xung lượng phụ của nó để chuyển về hệ phòng thí nghiệm sẽ là AO
r

. Tổng 
hợp hai vectơ đó ta được vectơ: AD OD AO chính là PM

r r r (r

1
là xung lượng của M1 = + ,

sau khi va chạm trong hệ phòng thí nghiệm.  
 Tương tự tổng hợp hai vectơ   ( )(r r r r

P OE và P theo OBM M2 2
= =  ta thu được vectơ:  

DB OB OE OB OD
r r r r r
=

ï á vì các vectơ xung lượng 

+ = − , biểu diễn xung lượng giật lùi của hạt nhân sau va chạm  
trong hệ thí nghiệm.  

 Điều kết luận trên là đúng với thưc te AD và DB
r r

 
r r
P ABM1

=  đã tạo nên một tam giác cho nên:        cùng  với xung lượïng của hạt M1 là 
r (r (r
P P PM M M1 1

= +        
2

đúng vơ
 Tóm lại, chúng ta có the

xạ trong hệ tọa độ tâm quán tín
 

ùi định luật bảo toàn động lượng.  
å nêu lên bản sau đây về xung lượng của các hạt tán 
h và hệ tọa độ phòng thí nghiệm: 

r
P  M1 M2 r

r

(

r

r

(r
P

o

 

P

P

P

P

ptn

tqt

tqt

the

ptn

( )

r r

r r r

( r r r

P AB

P M P OB

M M

P OD AO

M

M M

M

M

1

1 1

1

2

1 2

=

′ = =

+

= +

PM2
0=

r r r
P M P OC2′ = − =

( r

r r r

r

P OD

P M v M P AO

M

M theo tqt

1

1 1
1

′ =

= = =

r
M M1 2+

AD=

1 ( )

(r r (r

r r r

P OE P

P M v M P OB

M M2 1

2

′ = = −

M MM M2 1
1 2+

( r r r r r
P OB OE OB OD DBM2

= + = − =
r

M MM theo tqt M2 12
1 2

′

+
= = =

 N  ha  tán xạ và hhư vậy để thu được xung lượng của ït ạt nhân giật lùi ta cần 
phải làm những động tác sau đây trong giản đồ xung lượng: 

 a - Vẽ vectơ AB
r

 bằng xung lượng của hạt tán xạ tới, khối lượng M   
AB P

1  
M

r r
= .  

1

 b - Dùng điểm O chia đoạn AB theo tỷ số khối lượng    AO
OB

M
M

= 1

2
.  
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 c - Từ A vẽ đường thẳng tạo thành một góc θ với phương AB (góc bay của 
hạt tới sau va chạm có thể xác định bằng thực nghiệm) cắt vòng tròn tại điểm D 
và nối DB.  

d - Vẽ đường kính đi qua D.  
Trên giản đồ này thì: AD

r
 biểu xung lượng của hạt tán xạ sau va chạm. Góc 

D = θ là góc tán xạ của M  BA$ 1

 DB
r

 ba n g của hằng xu g lượn ït nhân dật lùi 
Góc  DBA$ = ϕ là góc tán xạ của hạt nhân giật lùi M2 
Góc DÔB = θ  Là góc tán xạ của M1 trong hệ tâm quán tính trước và sau 

i va chạm.  kh
OC và OE
r r

 là xung lượng của hạt M2 trong hệ tâm quán tính trước và sau 
khi va chạm, chúng ta nêu lên những hệ thức sau đây thu được từ giản đồ xung 
lượng trên (không tính toán cụ thể). 

e - Động năng tổng cộng của hai hạt trong hệ tâm quán tính (động năng 
tương đối) bằng: 

12

2

21

2
2

21

21 ,
22

MM

vT
MM

Mv
MM

MMT

=

=
+

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

=′

µ

µ

  (3.2.28)                

21

µ: khối lượng  rút gọn. 
g- Động năng của chuyển động theo cả hai hạt bằng: 

MM +

( )
T

M M
V hoaë c V

M
M M

vtqt tqt tqt=
+

=
+

1 2 2 1

1 2

2
2

( )neân T T
M M M M

Ttqt= =
+

=
+0

1 2 1 22
2:  (3.2.29)         M v M2

1
2

1

thí n

Do đó ta có: ′ + =T T Ttqt  (T là động năng ban đầu của M1 trong hệ phòng 

ghiệm  T = 1

2
). M v

h-

2

 Động năng của các hạt M1, M2 trong hệ phòng thí nghiệm sau va chạm: 

( )
( ) ( )

( )
( ) ( )

( )
( )

(

( ( (

T

T M M T T

M

M M M

1

1 2

2

1 2
2

4 0= =

( (M M M M

M M
T T

M M
M M

T T TM M1 1
1

2
2

2
1 2

1 2
2

1 2

1

2
2

=
−

+
=

−
+

⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟ =

cos
; ;

min max

ψ

M M
T T

1 2
2

2
1 2+ cos ,ψ

M M M M1 2
2

1 2+ +
=;

min
(3.2.30) 

   

max

 Đồng thời, vì định luật bảo toàn năng lượng nên 
trong tán xạ đàn hồi thì: 

( (
T TM M1 2

+ = T     (3.2.31) 
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 - Hệ thức giữa góc tán xạ của các hạt trong hệ tọa độphòng thí nghiệm là: 

ψ

ψθ
−

=
2cos

2sin

2

1

M
Mtg

                        

θ

θθ
′+

′
=

cos

sin

2

1

M
Mtg

    (3.2.32) 

b. Giản đồ xung lượng của phản ứng hạt nhân  

 Quá trình động học xảy ra phản ứng hạt nhân có 
thể được phân tích nhờ giản đồ xung lượng. Chúng ta hãy xét phản ứng tỏa năng: 

 a+A→ 0 → b+B 
 A đứng yên còn xung lượng của hạt a là rpa

 Cũng giống như trong trường hợp tán xạ đàn hồi, xung lượng của hạt sản 
phẩm có thể thu được bằng cách tổng hợp vectơ xung lượng của chuyện động theo 
r

.  

ptheo  (với vận tốc tâm quán tính làvqt)và xung lượng trong hệ quán tính r ′p  
             ′ = + ′

r r rp p ptheo  
Vì  r r rp p nghĩa là m v m va a a= =0 0 0  mà tâm quán tính đặt tại nhân trung 

gian 0 nên:  V V
m
M

v
p
Mtqt

a
a

a= = =0
0 0

 

và xung lượng theo của hạt sản phẩm b và B sẽ là: 

( )

( )

p m v
M

p
M m

p

p M v
M
M

p
M

m M
p

b theo tqt a
B b

a

B theo B tqt
B

a
B

b B
a

= = ≈
m mb b

+
      

= = ≈
+

0
0

0

   (3.2.33) 

 Hai vectơ này có thể thu được bằng cách chia xung lượng ban đầu rpa ra hai 
khoảng tỉ lệ với khối lượng của các hạt sản phẩm b và B.  

o  xung l ợng của các hạt sản phẩm trong hệ tâm quán tính có thể được 
 

øn ư
tính như sau: 

ăng lượng thì: 

 C

+  Theo sơ đồ n ′ = ′ + =
+

+T T Q
M

M MA a
a2 1

Từ công thức  P = (2mT)

T QA  (3.2.34) 

1/2 xung lượng  ′ = ′P TBb2 22µ  

′ = +
⎛
⎜⎜

⎞
⎟⎟P M P QbB

A a
2

2

2
2

µ
+⎝ ⎠

⎛

M m m

M

A a a

bB

   (3.2.35)                       

′ =
+

+
⎝
⎜

⎠
⎟P P

m M m Ta
A

2
⎞M Q

a A a a
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Như ta đã biết trong hệ tâm quán tính: 

′        = ′ = ′ =
+

+
⎝
⎜

⎠
⎟P P P P

m M m Tb B a
bB

a

A

a a
2   ⎛ ⎞M Qµ

A

Khác với tán xạ đàn hồi ở đây P’  ≠ P

 (3.2.36) 

úng ta hãy vẽ giản đồ xung lượng để 
ạt nhân.  

’
1.  2

 Ch
minh họa phản ứng h

Vectô AB
r

 biểu diễn 
r
P , dùng điểm O chia

AB ra hai đoạn tỷ lệ với khối lượng của các hạt 

sản phẩm 

a 

đư ïo thành :ợc ta  AO m
M

b

B
=  lấy O làm 

OB

tâm, vẽ vòng tròn bán kính 

R P P M Q
a

Bb A= ′ = +
⎛
⎜

⎞
⎟2

µ   (3.2.37) 
M m M m TA a A a a+ +⎝ ⎠

 Các xung lượng của hạt b và B trong hệ 
quán tính được biểu diễn bằng các bán kính đối 
nhau, ví dụ: OC và OD làm một góc với AB

r r r
′θ   

        AO
m

M m
P OB

M
M m

b

B b
a

b

b b
a

r r r r

+ +

 Do đó AC = OC +AO là xung lượng của b trong hệ phòng thí nghiệm.  

P= =,     (3.2.38)  

là xung lượng trong chuyển động theo của hạt b và B.  

ợng ta có thể xác định 

có: 

CB = OB + OD = OB - OC là xung lượng của hệ B trong hệ phòng thí 
nghiệm. Các góc bay của hạt b và B trong hệ phòng thí nghiệm là θ và Ψ, còn góc 
bay của hạt b trong hệ tâm quán tính là θ, ’.  

 Giản đồ xung lượng trên vẽ trong trường 
hợp Q > 0.  

 *. Tuy nhiên cũng đúng trong trường hợp 
Q<0. Nhờ giản đồ xung lư
bằng đồ thị có thể có về năng lượng và góc bay của 
các hạt  sản phẩm phản ứng.  

 Để minh họa ta hãy xây dựng giản đồ xung 
lượng của các phản ứng.  

1H2 + 1H2 → 2He3 +n Q = 3. 25 MeV 
                                                                          1H2 + 1H3 → 2He4 + n     Q = 17. 6 MeV 
Ở đây neutron được tạo ra ở góc 90o so với phương của deuteron tới

 Từ đồ thị, ta thấy xung lượng neutron có thể tính được từ tam giác vuông 
OAC mà trên đây ta 

C
rpB  rpb  
′pb

rpa  

′p
B

 

 A B

D

O
θ  ′ ′θ  
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OA
m

M m
Pb

B b
a=

+
  (xung lượng trong chuyển động theo của hạt b)(3.2.39) 

OC P
M QbB A⎛ ⎞µ

m M m Ta A a a+⎝ ⎠

 Nếu xây dựng giản đồ xung tỷ lệ đúng, ta có thể dùng thước đo để xác định 
xung lượng và năng lượng của neutron

a= +⎜ ⎟  (xung lượng b trong hệ khối tâm)  

 phát ra : 
2
1

22
1

2
22

⎫⎪
⎨
⎧ ⎞

⎜⎜
⎛

−⎟⎟
⎞

⎜⎜
⎛

+=⎪
⎬
⎫⎪

⎨
⎧

⎥
⎤

⎢
⎡

−⎥
⎤

⎢
⎡

⎟⎟
⎞

⎜⎜
⎛

+=⇒ baaBb
a

b
a

AAbB
ab

mTmPmPTMPP ηη

⎪⎭⎪⎩
⎟
⎠⎝ +⎠⎝ +⎪⎭⎪⎩ ⎦⎣ +⎦⎣ ⎠⎝ + bBaAabBaAa mmQmmmmmQmmm
⎪
⎬⎟   

4. Định luật bảo toàn momen động lượng 

 Trong các quá trình phản ứng hạt nhân thì tổng momen động lượng toàn 
phần của các hạt tương tác, cũng như hình chiếu của tổng momen động lượng toàn 
phần lên một phương nào đó được bảo toàn.  

 Chúng ta hãy xét phản ứng tổng quát:     

           
BbbBBaAaAÍ IiIIIliII

III

BbAa

rrrrrrrr

rrr

++==′++=

==

+→→+

2

20

;

0

ñaâyôû
  (3.2.42) 

Với II  là spin của hạt nhân I ; lij  là momen động lượng quỹ đạo trong 
chuyển động tương đối của hạt I và j. 
  

Chúng ta biết rằng spin của proton và neutron đều bằng 1/2, spin của mọi hạt 
nhân chẵn chẵn bằng không, spin của các hạt nhân có số khối A chẵn là số nguyên, A lẽ 
có spin bán nguyên,. . . vì momen động lượng của các hạt nhân không chỉ phụ thuộc vào 
spin của các nuclonm, mà còn phụ thuộc chuyển động nội tại của các hạt nhân (momen 
qũy đạo) nên momen động lượng của mỗi hạt nhân phụ thuộc trạng thái của nó. Spin hạt 
nhân được xem là momen động lượng ở trạng thái cơ bản.  

chất chuyển 

ït nhân loại  a + A  → ời ta thường 
hú ý đ ối của phản ứng, khi mà cả hai hạt tương tác đã 

èm ca h nha rên mo  khoảng lớn đến nỗi ta có thể xem chúng chuyển động tự do 

mô tả bằng các hàm sóng ψ  vàψ , chúng đều là tích của ba hàm sóng: ψđ = ψa. ψA. ψl 

 Các vectơ laA, lbB xác định momen động lượng quỹ đạo của các cặp hạt Aa, Bb và 
đặt trưng cho chuyển động tương đối của từng cặp hạt một. Các momen quỹ đạo này lấy 
những giá trị nguyên ( 0, 1, 2,. . . ) và chính các giá trị này đặc trưng cho tính 
động của các hạt.  

 Khi nghiên cứu các phản ứng ha   b + B thì ngư
c ến các trạng thái ban đầu và cu
na ùc u t ät
không liên kết, trong trường hợp này trạng thái ban đầu và cuối của hệ thống có thể được 

ñ c 

bB    ,   ψc = ψb. ψB. ψl bB 
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 Hai hàm sóng đầu tiên mô t chả uyển động nội tại, còn hàm thứ ba mô tả chuyển 

ọc lượng tử.  

động tương đối của chúng.  
 Chú ý rằng: Tất cả các vectơ I1, I0, I2, IB, Ia, IA, laA, lbB  đều là các vectơ cơ học 

lượng tử, chúng tuân theo các tính chất và phép tính đặc biệt trong Cơ h

5. Định luật bảo toàn chẵn lẻ 

Trong các tương tác mạnh và tương tác điện từ, độ chẵn lẻ được bảo toàn. 
các biến đổi hạt nhân xảy ra chính là dưới dạng tương tác này nên trong các 
phản ứng hạt nhân độ chẵn lẻ được bảo toàn.  

Xét phản ứng:        a+B → B+b 
 Định luật bảo toàn độ chẵn lẻ được viết như sau: 
                       ( ) ( )p p p pa A

laA
B b

lBb− = −1 1     (3.2.43) 

pa, pA  và pb, pB là độ chẵn lẻ nội tại của các hạt nhân tương tác và hạt nhân sản 

aA Bb

 Cu
nhöõn
ứng 

đàn 
thái 
thể tha

ái của các hạt phải được bảo toàn. Vì vậy l chỉ có thể thay đổi đi 
một số chẵn C tất nhiên nằm trong giới hạn cho phép của định luật bảo toàn momen động 
lượng. 

í dụ thứ hai là ví dụ về các quá trình của hai hạt đồng nhất tham gia. đơn giản 
nhất là quá trình phân rã của hệ hợp phần ra hai hạt đồng nhất có spin bằng không.  

ột hệ A chẵn có thể biến đổi thành hai hạt đồng nhất A lẻ không có thể có spin 
bằng không, thật vậy ta hãy viết định luật bảo toàn độ chẵn lẻ cho hệ phức hợp có hai hạt 
đồng nhất: 

momen

thì chỉ c
không có khả năng ấy.  

phẩm.  
 l   l   là momen quỹ đạo của các cặp tương ứng.  

õng giống như các quy luật bảo toàn khác, định luật bảo toàn chẵn lẻ dẫn ta tới 
g quy tắc lọc lựa, hạn chế một số loại tương tác có thể xảy ra được. Trong các phản 

hạt nhân cụ thể ta thường gặp việc ứng dụng định luật bảo toàn chẵn lẻ.  
Ta hãy xét định luật bảo toàn chẵn lẻ và quy tắc lọc lựa trong trường hợp tán xạ 

hồi của các hạt ví dụ: các nucleon trên hạt nhân. Vì trong tán xạ đàn hồi thì trạng 
của các hạt tán xạ cũng như trạng thái của các hạt nhân không thay đổi, nên l chỉ có 

y đổi đi một số chẵn mà thôi. Chỉ có một điều có thể xảy ra là có sự định hướng lại 
spin nhưng điều đó không làm thay đổi độ chẵn lẻ. Độ chẵn lẻ của hàm sóng mô tả 
chuyển động tương đo

 
V

 M

  ( ) ( )p p pA a a
l l= − = −1 1  

 Nghĩa là độ chẵn lẻ của hệ thống phân rã được xác định bằng độ  chẵn lẻ của 
 quỹ đạo l trong chuyển động tương đối của các hạt được tạo thành. Người ta 

chứng minh được rằng hệ hai hạt đồng nhất với spin bằng không luôn luôn có l chẵn. thế 
ó hệ A chẵn mới có thể phân rã ra hai hạt có spin bằng không, còn hệ A lẻ sẽ 
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6:    Định luật bảo toàn spin đồng vị 

 Ta biết rằng tính chất của các hạt nhân đồng khối (A như nhau, Z khác nhau) phụ 
thuộc vào tỉ số Z/N chứa trong hạt nhân. chỉ với một tỉ số hoàn toàn xác định thì hạt nhân 
mới có khối lượng  nhỏ nhất và các hạt nhân bền mà thôi. Còn nếu dư thừa hoặc thiếu 
proton thì từ hạt nhân sẽ phóng xạ β+ hoặc β- ví dụ từ hai hạt nhân Isobar  1H3 và 2He3 thì 
1H3 có - 3 ba hạt nhân 4Be10, 
5B10 va

  Be10

β 1
3) 

 Năng lượng lie

hân H3 và He3 là: 

a 1 n a 2

∆W(1H a(1H1)} -{Ma(1H3) - Ma(2He3)} 
     =∆

 ∆W(1H ) - ∆W(2He ) =∆m -∆EEβ(1H ) = 0, 782 - 0, 019 = 0, 763MeV 
Hiệu năng lượng liên kết này có giá trị khá lớn, tuy nhiên ta có thể thấy rằng năng 

lượng toả ra  hoàn toàn do lực đẩy Coulomb của hai proton trong hạt nhân He3 nếu chúng 
đứng cách nhau một khoảng r = 1,9.10-13cm.  

 khối lượng lớn hơn và phóng xạ β  để trở thành 2He . Trong 
ø C10 thi2 B10 có khối lượng nhỏ nhất nên bền còn.  6 5

 
β- B10  4

     6C10  
mới nhìn ta tưởng như rằng sự khác nhau về khối lượng và tính chất của các Isobar này sẽ 
thay đổi hẳn nếu ta thay một hoặc một số các proton thành nơtron (hoặc ngược lại). Tuy 
nhiên thực tế không phải như vậy, khi nghiên cứu chi tiết các hạt nhân Isobar người ta 
thấy rằng chúng có một số nhóm hạt nhân có những tính chất như nhau.  

-
β+

5

5B10

 Ta hãy xét ví dụ hai hạt nhân 1H3 và 2He3 trong phân rã β của 1H3 thì năng lượng 
giải phóng: ∆E ( H = 0. 019Mev.  

ân kết của hạt nhân nguyên tử (A, Z) là:  
 ∆W(A, Z) = ZMa(1H1) + (A - Z)mn - Ma(A, Z).  
 Hiệu năng lượng liên kết của hai hạt n 1 2

 ∆W(1H3)           =  Ma(1H1)  +  2mn  -  Ma(1H3) 
- ∆W(2He3)       = 2M ( H1)  + m   -M ( He3) 

3 3) - ∆W(2He ) = {mn-M
m-∆EEβ(1H3) 

∆m và ∆Eβ(1H3) được xác định bằng thực nghiệm: 
3 3 3

( )
             

( )
e2 104 8 10 −, .

r
M

13 619 10 16 10
0 76= ≈

− −, . , .
, eV

2

  

ượng 
liên kết của hai hạt nhân 1H  và 2He  là như nhau. Hai hạt nhân đó được gọi là hai hạt 

hư : 3Li , 4Be  có các giá trị momen và độ 

 Như vậy, với độ chính xác đến tương tác Coulomb thì có thể xem rằng năng l
3 3

nhân gương. Kết luận trên cũng vẫn đúng cho các hạt nhân gương khác. Các hạt nhân đó 
là (A, Z) và  (A, A-Z).  

 Các hạt nhân gương không những có năng lượng liên kết giống nhau (với độ chính 
xác Coulomb) mà còn giống nhau cả những đặc trưng của các mức kích thích thấp (năng 
lượng, momen, độ chẵn lẻ. ..) Những hạt nhân nhẹ nhất 1H2, 1H3, 2He3 không có các trạng 
thái kích thích, còn các hạt nhân nặng hơn n 7 7
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chẵn lẻ như nhau ở trạng thái cơ bản 3
2

−

 và ở trạng thái kích thích đầu tiên 1
2

−
, năng 

lượng ở mức kích thích cũng gần như nhau (0,48 và 0,43 MeV) năng lượng kích thích ở 
mức th

n ån nhân này 

t đơn giản nhất của  1H  và 2He .  
3  

ết n-p như cũ, 
 c ết p.  

 c 
hạt nha ả thiết rằng: Có sự đồng nhất trong các 

giả thiết về tính đối xứng điện tích của 
10

5B10, C10 người ta nhận thấy: 
nếu kể đến hiệu chỉnh tương u ve ác đa các trạng 
thái cơ   5B10. 
Trong nhiều trường h cấu trúc 
các mư có đươ rằng tất cả ba tương tác cơ bản (n-

 Khi ng ập điện tích của các lực hạt nhân 
được thực ngh  tiếp so sánh các tương tác cơ bản 
(p-p), (
này.  

N g 
an 

h xác 

 tính đồng nhất về tính cha ột 
vectơ  ùc, vectơ Spin đồng vị T. T có giá trị giống nhau cho 
cả p va ông g an phụ (không gian hình thức) 
là không gian 

ô tả proton, và hình chiếu kia mô tả neutron. Số 
leon có tính chất hạt nhân đồng 

nhất.  
  

không 
át điện 

g gian đồng vị. 
ính chất này được gọi là tính bất biến Spin đồng vị. Người ta thấy rằng bất biến này 

ứ hai như nhau (4,6MeV).  
 Có thể nói các hạt nhân gương khác nhau ở chỗ muố chuye  từ hạt 
sang hạt nhân kia ta chỉ việc thay các liên kết p - p thành n - n, còn các liên kết n - p thì 
giữ nguyên. Sơ đồ liên kế 3 3

 Trong hạt nhân 1H  không có liên kết p-p nào, có
một liên kết n-n và hai liên kết n-p.  
 Trong hạt nhân  2He3 cũng có hai liên k
chỉ ó khác về liên k p-

ï giống nhau trong cấu tạo mức của cáViệc phát hiện bằng thực nghiệm của sư
g i

1H 2
3 He

p-p 
3

n-n 
n-p 
n-p

p-n 
p-n

ân gươn , có thể giải thích được nếu ta g
hạt cơ bản p-p và n-n. Giả thiết này được gọi là 
các lực hạt nhân. Trong trường hợp của ba hạt nhân 4Be , 6

 tác Coulomb, có sự giống nha à c ët trưng 
 bản 6C10 và4Be10 với các đặt trưng của một trong các trạng thái kích thích

ợp tương tự người ta nhận thấy rằng: Sự giống nhau trong 
ùc hạt nhân thể ïc giải thích nếu: Giả thiết 

n), (n-p), (p-p) là đồng nhất như nhau. Giả thiết này là giả thiết về tính độc lập điện tích 
của các lực hạt nhân.  

hiên cứu kỹ hơn ta thấy rằng tính độc l
iệm xác nhận trong các thí nghiệm trực

n-n), (n-p) cũng như trong nhiều thí nghiệm kiểm tra hệ quả rút ra từ giả thuyết 

 hư vậy, nếu chỉ xét tương tác hạt nhân ( không xét tương tác Coulomb) thì tươn
tác giữa bất kì nucleon nào (p-p), (n-p), (n-n) ở cùng những trạng thái spin và không gi
thì ba dạng tương tác trên là đồng nhất.  
 Ta nhấn mạnh rằng: tính độc lập điện tích của lực hạt nhân là đúng với chín
tương tác điện từ, tương tác điện từ sẽ phá tính độc lập điện tích của lực hạt nhân.  
 Để nói lên át lực hạt nhân của n và p người ta dùng m

cơ học lượng tử có tính hình thư
ø n và ba  èng 1/2. T được xác định trong một kh i

đồng vị.  
 Một hình chiếu của vectơ T là m
lượng hình chiếu có thể có là 2T+1 = 2 chính là số nuc

Vì tính chất tương tác không phụ thuộc loại nucleon (nghĩa là vào hình chiếu. . .)
nên tương tác hạt nhân của nucleon được xác định chỉ bằng giá trị của vectơ T mà 
bằng hình chiếu của nó (hình chiếu này đặt trưng cho sự khác nhau trong tính cha
từ). Như vậy tương tác hạt nhân là bất biến đối với phép quay trong khôn
T
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cũng giống bất biến của tương tác đối với phép uay tron âng gian ba chie q g kho àu thông 
ường ới định luật bảo toàn momen động lượng. Người ta 

 có hình chiếu (Tξ)2n = -1 và tương tác n-p có thể đặc trưng bằng 
ectô T

ùp phân tích chứng tỏ rằng giá trị T =1 đồng nhất với các tương tác p-p và 

iá trị của vectơ T =1   (2T+1=3), và một trạng thái 

hân nguyên tử.  

 

th , chính tính bất biến này dẫn t
cũng nói rằng trong các tương tác hạt nhân thì Spin đồng vị được bảo toàøn.  
 Các toán tử tác dụng lên vectơ T cũng giống hệt như lên các vectơ cơ học lượng tử 
thông thường. Ví dụ tương tác p-p được đặc trưng bởi vectơ ⏐T⏐ = 1 vì (Tξ)p=1/2 ; (Tξ)2p 
=1, còn T1+T2 = 0;1 thì chỉ có giá trị 1 là có ý nghĩa. Tương tác n-n cũng được đặc trưng 
bởi vectơ ⏐T⏐ = 1 nhưng
v  =0 và T = 1 vì trong trường hợp này Tξ = 0 do đó có thể có hai giá trị của tổng 
T1+T2 = 0;1. Phe
n-n còn giá trị T =0 ứng với trường hợp deuteri.  
 Như vậy hệ thống gồm hai nuclon có thể ở ba trạng thái có các tính chất hạt nhân 
đồng nhất đặc trưng bằng cùng một g
có tính chất hạt nhân khác (Deuteri) đặc trưng bằng giá trị T=0  ; (2T+1=1).  
 Khái niệm spin đồng vị được mở rộng cho trường hợp hạt n

T Z N Z
ξ =

−
=

−2 A  Đối với hạt nhân thì hình chiếu 
2 2

      
r r r
T

Z N
T

A
T

Z N
≥

−
= =

−⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟2 2 2max min,  

 ghiên cứu các hạt nhân nhẹ mà tương tác điện tưN ø tương đối nhỏ và bất biến đồng 

vị rất rõ, thì thường xuất hiện giá trị nhỏ nhất của tổng 
r
T

Z A
=

−2
2

 

 Spin đồng vị của 2He3 bằng 
r
T =

−
=

4 3
2

1
2

  

Số lượng hình chiếu của vectơ T = 1/2 bằng 2T+1 = 2. 1/2. +1= 2 ; như vậy còn phải có 
một hình chiếu nữa v tươn  tự đo à hạt ân 1H øng giá trị 

áu Tξ bằng -1 và +1. Vì vậy vectơ T 
phải th  ø  4Be10 10 phải có 

 ích, vì nếu ở trạng thái 

họn th ăng 

Ï ÛA Û  ỨNG HẠT NHÂN

ới các tính chất hạt nhân g ù l nh 3 với cu
ûT =1/2, nhưng với hình chiếu khác Tξ(2He) = +1/2  còn Tξ(1H3) = -1/2.  

 Các hạt nhân 4Bé10 và 6C10 có các hình chie
oả điều kiện ⎪T⎮≥1 nếu T =1 thì 2T+1 = 3. Ngoai hạt nhân  và 6C

hạt nhân isobar có tính chất tương tự đó là 5B  (ở trạng ái k
cơ bản

10  th ích th
 thì T = (2Z-A)/2 =0) người ta không tìm thấy hạt nhân có T >1 nên thực ra chỉ có 

T =1 và ba hạt nhân 4Béù10 ; 5B10  ;6C10 tạo thành một tam tuyến đồng vị (triplet đồng vị). 
Ngoài các nhị tuyến (doublet) và các đa tuyến (multiplet) điện tích, ta cũng gặp các đơn 
tuyến (singlet), ví dụ đơn tuyến đơn giản nhất là 1H2 và 2He3.  
  Định luật bảo toàn spin đồng vị trong các phản ứng hạt nhân dẫn tới quy tắc lựa 

eo spin đồng vị. Do đó các mức hạt nhân không phải chỉ đ trưnc ặc g bằng n
lượng, momen động lượng, độ chẵn lẻ mà còn bằng spin đồng vị.  

 III. TIẾT DIỆN HIỆU DUNG CU  PHAN  

gây ra phản ứng. Ta chỉ có thể nói tới đo 

Khi ta dùng một chùm hạt bắn phá bia nhằm thực hiện một phản ứng hạt 
nhân thì ta o  t o t  kh âng hể n ùi trước có một hạ nào sẽ va chạm vào hạt nhân bia để 

xác suất xẩy ra phản ứng. Đại lượng 
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xa ay 
đơn giản hơn gọi là t ện hiệu dụng.  

X 
được g

g 
ïn nào lọt vào đó thì chắc 

 xẩy ra.  
ù ch có n ạt đi ện 

hiệu du

tổng ti ch toàn phần của 
bia. Go

 ä với ti ệu dụng.  
 là barn 

Tiết diện hiệu dụng không trùng với tiết diện hình học của hạt nhân. Thí dụ bắn 
iện phản ứng là 705barn trong 

 tiết 
iệu dụng rất khác nhau tùy theo loại phản ứng và 

đối với một phản ứng nhất định nó phụ thuộc 

 (3.3.3) 

ày của bia.  

ùc suất xẩy ra phản ứng gọi là tiết diện hiệu dụng của phản ứng hạt nhân h
ieát di

Giả sử có nmột chùm hạt a bắn tới bia X. Ta hãy tưởng tượng mỗi hạt nhân 
ắn với một tiết diện σ gọi là tiết diện hiệu dụng, theo phương vuông góc với 

phương tới của hạt a.  
 
                                                                                      
 
 
 
 
 
Bia được xem là đủ mỏng để không có một ha hân na ị che lấp theo phươnït n øo b

tới của chùm hạt. Diện tích σ được chọn sao cho nếu một hạt đa

a

chắn phản ứng xẩy ra. Ngược lại, nếu hạt đạn đi ra ngoài σ thì không có phản ứng
Giả sử có ni hạt đạn tới đập vào bia, trong đo ỉ h vào các tiết diσ 

ïng (tức là có nσ phản ứng hạt nhân). Khi đó xác suất P để xẩy ra một phản ứng là: 
Xác suất này cũng bằng tỉ số giữa tiết diện hiệu dụng toàn phần (tức là 

ết diện hiệu dụng của tất cả các hạt nhân) chia cho diện tí
ïi S là diện tích bia, d là bề dày bia và N là số hạt nhân bia trong một đơn vị 

thể tích. Tiết diện hiệu dụng toàn phần bằng :σ NSd.  
Xác suất P : 

Như vậy xác suất của phản ứng P tỉ le ết diện hi
Tiết diện hiệu dụng có thứ nguyên diện tích [L2]. đơn vị

  1 barn = 10-28m2

phá urani U235 bằng neutron có năng lượng 0,025eV. Tiết d
khi tiết diện hình học của hạt nhân U235 là 2,5 barn. Đối với các phản ứng tán xạ ta có
diện tán xạ hiệu dụng. Các tiết diện h

vào năng lượng của hạt nhẹ bay tới.  
Đối với phản ứng tán xạ ta có công thức sau đây liên hệ giữa số hạt bị tán xạ và 

tiết diện tán xạ σ: 
 Nt = N0(1- e-σ n. d)   

Trong đó Nt là số hạt tới bị tán xạ ; N0 là số hạt tới đập vào bia; n số hạt nhân 
trong một đơn vị thể tích; d bề d

σ

in
n 3.3.1 P σ=

3.3.2 NdNSdn
P σσσ ===

Sni
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T hí 
 

hí dụ: Tính tiết diện hiệu dụng của bia. Biết số neutron bị tán xạ trên bia t
nghiệm bằng 10-6% chùm neutron tới. Bia có khối lượng riêng là 4,1.103kg/m3 số khối A
= 30 và bề dày d=10-8m.  

Theo công thức trên ta có: 
Nt/N0 = 10-6%=10-8  =  1 – e-σ n. d 

Suy ra nσd = 10-8 thay các số liệu đã cho vào công thức trên, ta được: 

 
   σ = 0, 121 barn  

229
826

8

10.213,1
1010.02,61,4

10.30 m−
−

−

=
××

=σ

IV. PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH HẠT NHÂN 

1. Lịch sử phát minh và các tính chất cơ bản của phản ứng phân hạch 

 Năm 1934, E. Fermi khi  nghiên cứu hiện tượng phóng xạ nhân tạo sinh ra 
ưới tác dụng của neutron. Khi chiếu neutron lên bia Uran, hạt nhân Ud ran bị kích 
ích phóng xạ beta, sau khi phóng xạ hạt nhân sẽ có điện tích tăng lên một đơn 

ị, nhưng bên cạnh đó ông lại thấy xuất hiện một vài sản phẩm phóng xạ có số Z 
hỏ hơn Uran. Nghiên cứu kỹ các sản phẩm phóng xạ đó, O. Hahn và Strassmann 
ấy rằng chúng ở giữa bảng tuần hoàn.  

Sau đó Frish và Meitner giải thích hiện tượng kỳ lạ này với giả thuyết rằng, hạt 
nhân Uran khi bắt neutron sẽ bị kích thích, hạt nhân bị biến dạng phân thành hai mảnh có 
khối lượng gần bằng nhau (Z1, A1) ; (À, Z2). 

ó:  
(3.4.2) 

 là khối lượng của hạt nhân Uran; 

 cho một nuclon. Như vậy ta có: 

là năng lượng liên kết trung bình của các mảnh tính cho một nuclon. Vì εTB đối với các 
hạt nhân nằm giữa bảng tuần hoàn lớn hơn ε của Uran cỡ 0,8MeV, do đó: 

th
v
n
th
 

   Z1+Z2 = ZU = 92 
    Á1 +A2 = AU +1 ≈ AU   (3.4.1) 
 Thừa nhận những giả thuyết này, có thể tiên đoán những tính chất cơ bản của 
phản ứng phân hạch sau: 

a) Khi hạt nhân nặng phân hạch thì năng lượng giải phóng lớn 

Đặt Q là năng lượng phân hạch(theo đơn vị khối năng lượng) ta c
Q = MU   - (M1+ M2)     

Với MU

       M1, M2 là khối lượng của các mảnh.  
 Khối lượng của hạt nhân được tính bằng : 

M = Zmp + (A-Z)mn - εA   (3.4.3) 
Với ε là năng lượng liên kết trung bình tính

 Q = ε1A1 + ε2A2 - εA   = (εTB-ε)A     (3.4.4.) 
Vôùi:   εTB = (ε1A1 + ε2A2)/A  
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Q = 0, 8. A ≈ 238x0, 8 ≈ 200MeV 

 b) Hầu hết năng lượng phân hạch được giải phóng ở dạng động năng của  các 
mảnh phân hạch 

 Vì các mảnh phân hạch tạo thành do quán tính phân chia hạt nhân thành 
hai phần nhất định phải bay ra hai phía dưới tác dụng của lực đẩy Coulomb khá 
lớn, do điện tích của các mảnh khá lớn.  
 Giá trị năng lượng Coulomb của hai mảnh nằm cách nhau một khoảng δ là: 

                 V Z Z e
R Rc = =1 2

2

1 2δ
δ, +     (3.4.5)  

 R có thể tính theo công thức: 
   R= roA1/3 = 1, 3. 10-13. A1/3 cm   (3.4.6) 

tạm cho rằng:   Z1 = Z2 = 92/2 = 46.  
      R1 = R2 ;   A1 = A2 = 238/2 = 119 

 Ta có:  
( ) ( )

V MeVc = ≈
−

− −

46 4 8 10

2 1 4 10 119 16 10
200

2 10 2

13 3 6

. , .

. , . . . , .
  nghĩa là đúng vào cỡ giá trị 

 phân hạch Q.  

 c) Các mảnh phân hạch được tạo thành phải phóng xạ β và có thể ph

năng lượng

át neutron 

 giữa số nơtron và số 
proton
 

U238 
          1,6 

 Từ các số liệu trên ta thấy, các mảnh phân hạch lúc mới hình thành phải dư thừa 
nơtron, vì chúng được ï β, 

ghóa 
là các 

ơtron phân hạch hoặc nơtron thứ cấp, các nơtron này mang theo 
một phần năng

ạch  

Kết luận này là hiển nhiên khi nghiên cứu tỉ sốû 
 trong các hạt nhân bền khác của bảng phân hạng tuần hoàn.  

         Hạt nhân     8O16     47Ag108  56Ba137  92  (3.4.7) 
    N/Z           1,0              1,3               1,45      

 tạo thành từ Uran. N/Z = 1,6. Tất nhiên các hạt nhân này phát xa
song vì độ dư nơtron rất lớn nên sản phẩm phóng xạ β lại tiếp tục phóng xạ β nữa... n

mảnh phân hạch tạo nên một dãy phóng xạ β liên tiếp khá dài, mà thí nghiệm 
Fermi đã quan sát thấy.  
 Như vậy, một phần năng lượng phân hạch được giải phóng dưới dạng năng lượng 
phân rã β- - Qβ.  

 Ngoài ra cần giả thiết rằng một phần trong số các nơtron dư có thể trực tiếp phát 
ra từ mảnh ở dạng các n

 lượng phân hạch Qn.  
 Tất cả các tính chất phân hạch nêu trên đã được phát hiện ngay trong những thí 
nghiệm đầu tiên, thực hiện năm 1939 ở nhiều phòng thí nghiệm.  

2. Lý thuyết cơ bản của hiện tượng phân h  

tích giả thuyết của Frish và Meitner về 
tính không be ân. 

 Lý thuyết phân hạch được xây dựng từ năm 1939 bởi: N. Bohr, Willer và 
nhà vật lý Xô Viết Ja. I. Trenkel. Họ phân 

àn của hạt nhân nặng khi thay đổi hình dạng nhờ mẫu giọt hạt nha
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 Chúng ta trình bày ngắn gọn lý thuyết này.  

a. Năng lượng phân hạch  

 Năng lượng Q giải phóng khi phân hạch sẽ phát ra chủ yếu ở hai dạng: Động năng 
của các mảnh Qf và năng lượng biến đổi phóng xạ của các mảnh Qβ. (Giá trị Qn không lớn, 
chúng ta không kể đến ở đây). 

 Q ≈ Qf + Qβ       (3.4.8) 
 Ta có thể tính được   Qf và Qβ e
phân hạch, số khối A và điện tích Z đươ

  Ang + Anh =A +1
chỉ số (ng, nh)  chỉ mảnh nặng, mảnh nhẹ theo thứ tự.      

Giả thiết này chỉ đúng trong giai đoạn đầu của quá trình phân hạch, tức là giai 
oạn tạo thành các mảnh phân hạch có năng lượng lớn. Còn trong các quá trình phân rã 
ếp theo của các mảnh (phân rã beta và phát neutron) thì giả thiết không đúng vì khi 

A  nghĩa là: 

  <A   
øn  với năng lượng phản ứng Q: 

nh ng  (3.4.10) 

c ûa hạt nhân. Theo công thức bán 

2 1) 

. Đ å tính Qf ta giả thiết rằng trong quá trình tạo 
ïc bảo toàn: 
     ;  Zng +  Z nh = Z   (3.4.9) 

ñ
ti
phân rã beta điện tích tăng lên và khi phát neutron thì 

  Zng + Znh > Z     và    Ang  + A
 Nếu giả thiết trên thoả mãn thì giá trị Qf sẽ tru
   Qf = MA -( M +M )   

 giảm
 nh
g

 
   Qf = ∆Wnh + ∆ Wng - ∆WA 

∆WA là năng lượng liên kết toàn phần (∆E) 
thực nghiệm của Weissacker từ lý thuyết mẫu giọt: 

 ∆WA = αA - βA

u

2/3- γZ2 A-1/3 - ε(A/
Dựa trên thực nghiệm về tính bất đối xứng trong phân hạch, ta giả thiết rằng : 

      

 - Z)2 /A ±δ(A, Z)   (3.4.1

A
A

Z
Znh nh 2

thức tính Q  ở trên ta sẽ có: các số hạng đầu tiên và số hạng thứ tư triệt tiêu, bỏ 

m.                   

c.maûn

 Qf = 0, 36Wc - 0, 25 Wm            (3.4.18) 

ng ng= =
3    

==> Ang=(3/5)A ;Anh= (2/5)A ;         Zng= (3/5)Z ; Znh= (2/5)Z (3.4.12) 
Từ công thức Weissacker, ta tính năng lượng liên kết cho ∆WA; ∆Wnh; ∆Wng thay 

vào công f 

qua số hạng thứ năm vì quá bé.  
 Đặt Wm = βA2/3    (3.4.13) là năng lượng hiệu ứng mặt ngoài của hạt nhân.    
         Wc = γZ2A-1/3 (3.4.14)   là năng lượng Coulomb của hạt nhân.  
 Từ công thức của Qf  ta thu được: 
   Qf = Wm  +  Wc   -  (Wm. mảnh + Wc. mảnh)         (3.4.15) 
trong đó:  
Wm. mảnh= Wm. ng+Wm. nh = β(3/5A)2/3 + β(2/5A)2/3 = 1, 25 W (3.4.16) 
W h=Wc.ng+Wc.nh=γ(3/5Z)2.(3/5A)-1/3+γ(2/5Z)2(2/5A)-1/3=0,64Wc   (3.4.17) 
ta thấy khi phân hạch năng lượng Coulomb giảm đi, thay vào công thức Qf ta có: 
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Mức độ về độ lớn của năng lượng giải phóng khi phân hạch ở dạng động năng của 
các mảnh được xác định bằng sự thay đổi năng lượng mặt ngoài và năng lượng Coulomb 

 650 MeV ;  W  = 1, 25W  = 813MeV   (3.4.19) 

  (3.4.21) 
người t

ặt năng lượng. Tuy nhiên cần lưu ý rằng quá 
ình có lợi về mặt năng lượng khác với khả năng xẩy ra quá trình về mặt năng 
ợng. Ví dụ trong phân rã anpha của các hạt nhân nặng luôn luôn có lợi về mặt 

ăng lượng, song vì có rào thế Coulomb ngăn cản nên quá trình này không có khả 
ăng xẩy ra theo quan điểm vật lý cổ điển. Phân rã anpha chỉ có thể giải thích 
eo hiệu ứng đường ngầm trong cơ học lượng tử.  

Chúng ta có thể thấy đặc tính biến đổi năng lượng của hạt nhân phân hạch cũng 
iống như trong phân rã anpha. Hãy xét quá trình ngược với quá trình phân hạch. Xem 
ằng năng lượng các mảnh bay ra sau phân hạch trên một khoảng cách lớn bằng không, 

của hạt nhân. Trong trường hợp của Uran phân hạch, có thể tính được: 
 Wm = m. mảnh m

  Wc = 950MeV   ;  Wc. mảnh  = 0, 64Wc = 607MeV 
Do đó  Qf = 0, 36Wc - 0, 25Wm = 343 - 163 = 180MeV 
Nghĩa là khi Uran phân hạch, năng lượng giải phóng được giải thích bằng độ giảm 

năng lượng Coulomb Wc đã vượt quá độ tăng năng lượng mặt ngoài Wm là 180MeV.  
 Người ta cũng tính được năng lượng Qβ giải phóng trong quá trình phân rã phóng 
xạ, nhờ công thức bán thực nghiệm, ta thu được Qβ ≈20MeV, trong đó: 
  Năng lượng dành cho beta(electron)  :  5MeV 
  Năng lượng cho gamma :    5MeV 
  Năng lượng cho neutrino :   10 MeV 

Tóm lại naê ïc  Qng lượng phân ha h Q = f + Qβ ≈ 200MeV 

b. Cơ chế phân hạch 

 Từ Qf = 0, 36Wc - 0, 25Wm ta thấy Qf > 0 nếu :  
    Wc / Wm = (γ Z2. A-1/3) / βA2/3 = (γZ2)/(βA)> 0,25/ 0,36 = 0,7        (3.4.20) 
thay các giá trị của γ và β vào ta có :  

2Z /A > 17 <===> Qf > 0          
a gọi Z2/A là tham số phân hạch, Qf tăng khi Z2/A tăng. Điều kiện này được thoả 

đối với hầu hết các hạt nhân nặng bắt đầu từ Bạc (Ag).  
  Z2/A(47Ag108) = 472/108 ≈20 >17 
Như vậy quá trình phân hạch là một quá trình có lợi về mặt năng lượng đối với tất 

cả các hạt nhân đứng sau Bạc.  
 Kết quả trên là hiển nhiên, nếu ta để ý đến đặc trưng biến đổi của năng 
lượng liên kết trung bình ε (tính cho mỗi nuclon) theo số khối A. Tuy nhiên, thực 
nghiệm không xác nhận kết quả này. Người ta chỉ phát hiện được phân hạch ở các 
nguyên tố nặng như Th ; Pa ; U. Còn đối với các hạt nhân khác thì không có khả 
năng phân hạch mặc dù có lợi về m
tr
lư
n
n
th

 
g
r
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năng lượng của hạt nhân trước phân hạch sẽ là Qf. Bây giờ chúng ta muốn đi từ trạng thái 
uối này vế trạng thái ban đầu bằng cách đưa các mảnh lại gần nhau. 

 

 Khi năng lươ hỏ, hạt nhân sẽ dao động từ dạng hình cầu sang 
éo hạt nhân từ dạng ellipsoide về dạng hình cầu 

ban ñaà
ạt nhân có thể vượt qua điểm tới hạn biến 

thể hồi phu  lại hình dạng ban đầu của hạt nhân nữa. Lực 
đẩy Coulomb xuất hiện hai đầu làm cho hạt nhân cứ kéo dài ra mãi đi qua các dạng sau 
đây: Ca

 ngoài còn giúp 
 của quả tạ bị tách ra có thể lấy 

ïi ñöô  hôn.  
hạt nhân biến dạng thì hình ellipsoide 

 lượng mặt ngoài 

c
 
 
 
 
 

 
 
Ta biết độ lớn của năng lượng hạt nhân trong quá trình phân hạch bằng tổng năng 

lượng mặt ngoài và năng lượng Coulomb Wm+Wc. Khi các mảnh còn cách xa nhau thì 
Wm+Wc =0. Khi các mảnh tiếp xúc nhau, năng lượng mặt ngoài Wm không thay đổi, còn 
năng lượng Coulomb tăng đến giá trị: 

  Wc = Znh. Zng. è
2 / (Rnh+Rng)   (3.4.22) 

 Trong đó:      Znh = 2/5 ZU= 37  ;  Zng = 3/5ZU = 55 
          Rnh = 1, 3. 10-13 (2/5AU)1/3 = 6, 35. 10-13cm   
                             Rng = 1, 3. 10-13 (3/5AU)1/3 = 7, 3. 10-13cm 

Do đó: 
Wm+Wc = Wc(Rng+Rnh)=[55.37.(4,8.10-10)2]/[13,65.10-13.1,6.10-6]≈214MeV 
tức là lớn hơn năng lượng ban đầu của hạt nhân Qf ≈ 180MeV. Mặc dù các số liệu tính 
toán trên chưa thật chính xác, nhưng nó cũng chứng tỏ rằng giai đoạn đầu của quá trình 
phân hạch dứt khoát phải có sự tăng năng lượng.  

1/rWm+Wc
Qf

r

 Chúng ta giả thiết rằng, khi hạt nhân bắt neutron, nó bị kích thích dao động tuỳ 
theo năng lượng kích thích sẽ xẩy ra một trong hai trường hợp: 
 - ïng kích thích n
ellipsoide và ngược lại. Lực đàn hồi k

u chính là lực căng mặt ngoài của hạt nhân.  
 - Khi năng lượng kích thích đủ lớn, h
dạng đàn hồi, sau đó không ïc

àu, ellipsoide, quả tạ, quả lê, hai quả cầu.  
 
  
 

Lực đẩy Coulomb mạnh đến nỗi lực căng mặt ngoài không đủ sức tác dụng bù trừ 
lại nữa, và đến giai đoạn sau (kể từ khi có hình quả tạ) thì lực căng mặt
đỡ góp phần cho hiện tượng phân hạch, làm cho hai phần
la ïc hình cầu ổn định
 Nếu ta giả thiết rằng ở giai đoạn đầu của 
hình thành là ellipsoide tròn xoay thì có thể tính được sự biến đổi năng
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và năn  nhỏ g lượng Coulomb. Giả sử ellipsoide tròn xoay có trục lớn a = R(1+ε) và trục

b
R

=
+ ε

nén của chất lỏng hạt nhân, do thể tích trong quá trình biến dạng không đổi.  

  Vellip = (4/3). π. ab

1
, ε là một tham số bé. Cách chọn các trục như vậy nhằm thoả mãn tính không 

         (3.4.24) 

 với γ =

 (3.4.26) 

 (3.4.27) 

c là n

hiên phụ thuộc vào hiệu 2Wm - Wc, đặc biệt là dấu của hiệu đó.  
’c khi 

 nhỏ, đường cong biến đổi hạt nhân được biểu diễn trên hình vẽ.  
Như  vậy, khi có những biến dạng ellipsoid nhỏ thì năng lượng hạt nhân ban đầu 

tăng lên có một năng lượng ngưỡng, có một hàng rào Wf . Hàng rào này là cho quá trình 
phân hạch không có khả năng theo quan điểm vật lý cổ điển, nói chính xác hơn là xác 
suất nhỏ, ngay cả khi có lợi về mặt năng lượng.  

         Chiều cao của rào Wf càng nhỏ nếu 2   
Wm - Wc càng nhỏ, nghĩa là tỉ số sau đây          

    càng nhỏ 

2 = (4/3)πR3   (3.4.23) 
Diện tích mặt ngoài của ellip: 

   Sellip = 2πab[ (1-γ)1/2 + arcsinγ /γ] 
 (a2-b2)1/2 /a, thay a và b vào và khai triển theo ε ta có :    

Sellip= 4πR2(1+ 2/5. ε2 +. . . . . . )  (3.4.25) 
vì năng lượng mặt ngoài của hạt nhân  Wm’ luôn luôn tỉ lệ với diện tích của nó nên: 

  W’m= Wm(1+2/5. ε2 +. . . . . . )  
Wm là năng lượng mặt ngoài của hình cầu, do đo năng lượng mặt ngoài tăng theo ε.  
 Còn giá trị năng lượng Coulomb khi có dạng ellipsoide có thể được tìm thấy từ 
phương trình Poisson, đối với một ellipsoide tròn xoay có điện tích phân bố đều theo thể 
tích, người ta tìm được: 

  W’c = Wc (1-1/5. ε2)  
W ăng lượng Coulomb của hình cầu. Năng lượng Coulomb giảm theo ε. So sánh W’m 
và W’c ta thấy với giá trị ε bé thì độ tăng của W’m (hệ số 2/5) lớn hơn độ giảm của W’c  
hệ số (1/5). Các biểu thức trên chỉ đúng khi ε nhỏ.  
 - Tổng năng lượng mặt ngoài và năng lượng Coulomb quyết định độ lớn của năng 
lượng phân hạch nó thay đổi theo ε như sau: 

W’m + W’c = Wm + Wc + ε2/5(2Wm - Wc)  (3.4.28) 
 Tính chaát bieán t
 Với Uran Wm = 650 MeV, Wc = 607 MeV nên: ( 2Wm - Wc ) > 0 và W’m+W
ε

 

2 2
2

2
3

2

1
3

2
W
W

A
Z

A

A
Z

m

c
= =

β

γ

β
γ

 nghĩa là 

tham số phân hạch Z2/A càng lớn. 

U 

W

QfW’m + W’c

m
c

W’
W’

f
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= 49 chỉ là gần đúng, trong nhiều phép tính khác 

2/A < 49 thì W  ≠ 0 và phân hạch tự 

 phân rã α. Hiện tượng này gọi là 
hiện tư

hỏ thì xác suất phân 
hạch tự phát càng nhỏ. Phân hạch tự phát của Uran với Z2/A = 36 xẩy ra với xác suất rất 
nhỏ.  

Muốn cho một hạt nhân với tham số phân hạch Z2/A < 49 phân hạch được nhanh 
 vào hạt nhân một năng lượng kích thích phụ W vượt quá rào phân hạch 

W > W
 Năng lượng này có thể đưa vào hạt nhân băng cách chiếu hạt nhân bằng bức xạ 
nào đó. Ví dụ tia γ, với Eγ > Wf. Đây chính là phương pháp thực nghiệm để xác định rào 

hân hạch. Còn đối với neutron thì : W = ε n + T’n > Wf  ; εn năng lượng liên kết của 
neutron

 En> 

f n.  

 của các đồng vị Uran(238) và Uran(235) 

 Thứ nhất:

 
   Khi Z2/A = 49 thì Wf = 2W, -Wc = 0, phân 
hạch của loại hạt nhân này có Z phải cỡ 120, phải 
xẩy ra phân hạch tự phát và tức thời có giá trị Z2/A 

   Wf 
 
 
 

nhau (nó vào cỡ 45 dến 49 ).  εmn 
   Z2/A  

 

 Với Z f

phát chỉ có thể xẩy ra nhờ hiệu ứng chui rào thế, 
giống trường hợp  

ợng phân hạch tự phát. Xác suất xẩy ra phân 
hạch tự phát được xác định bởi giá trị của tham số Z2/A, Z2/A càng n

0             36         45 → 49  

 
ta cần phải đưa

f. 

p
 trong hạt nhân A+1 ; T’n là động năng tương đối của neutron  đối với hạt nhân. 

Xét hai trường hợp sau: 
 1)εn > Wf  : phân hạch có thể xẩy ra dưới tác dụng của neutron nhiệt. 2) εn < 
Wf : trong trường hợp này thì điều kiện cần thiết để có phân hạch là động năng của 
neutron Tn phải thoả điều kiện :  T’n = (A/A+1)Tn > Wf - εn . 
 Thực nghiệm cho thấy Uran (238) phân hạch với các neutron có năng lượng
1MeV, trong khi Uran (235) phân hạch với neutron nhiệt. Như vậy rào phân hạch của 
Uran (238) bằng: 
 Wf =εn + Tngöôõng ≈ (εn +1)MeV ; còn đối với Uran (235) thì W  < ε

Sự khác nhau trong quá trình phân hạch
chủ yếu do hai nguyên nhân: 

 hạt nhân Uran(235) có chiều cao của rào phân hạch thấp hơn 
Uran(238) ;  (Z2/A) 
 Thứ hai: năng lượng liên kết của neutron trong hạt nhân Uran(235) lớn hơn so với 
Uran(238) vì hạt nhân hợp phần Uran(236) là hạt nhân chẵn chẵn trong khi hạt nhân hợp 
phần Uran(239) là hạt nhân chẵn lẻ, như đã đề cập trong công thức bán thực nghiệm 
Weissacker.  
 Do đó khi chuyển từ đồng vị Uran(238) sang Uran(235) thì rào phân hạch giảm 
còn năng lượng liên kết neutron thì tăng lên vượt qua rào phân hạch. Phép tính và thực 
nghiệm cho thấy rào phân hạch của Uran(236) cỡ 6MeV và của Uran(239 ) cỡ 7MeV. 
Năng lượng liên ke n trong
εn của Uran(238) là 6MeV nhỏ thua rào phân hạch cỡ 1 MeV.  

át của neutro  Uran(235) là 6,5MeV, vượt qua rào phân hạch và 
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  phân hạc ụ thuộc nh am số phân hạch
  Khi Z2/A 49    Wf = 0   > 170 MeV  .29) 
  Khi Z2/A = 36    Wf ≈  ≈ 170 MeV.  
 ác hạt nhân hẹ (Z2/A<36) rào phân hạch Wf >>εn, do đó phân hạch chỉ xẩy 
ra dưới tác dụng của các hạt nhanh, năng lượng lớn, Qf <170MeV . Với các hạt 
nhân rất nhẹ (Z2/A <17) thì Wf  quá lớn so với εn, quá trình phân hạch không có lợi về 
mặt năng lượng (hình d).  

Cuối cùng, chúng ta nêu lên ở đây những nhận xé
át phân ïch được trình  giản trên, mô tả  tranh chung 

nhất của hiện tượng phân hạch trên ca ân nặng, nhất là U ó cho phép 
giải thích một loạt các quy luật quan sát thấy trong thực nghiệm, cũng như tiên đoán 
nhiều hiện tượng mới. Ví dụ phân hạch phát, quá trình phân hạch các hạt nhân không 
nặng lắm dưới tác dụng của các hạt nhanh, năng lượng lớn.  
 ân, ly cũng có n u sót cơ bản như  thích được 
một trong những điểm quan trọng nhất của hiện tượng phân hạch đó là tính bất đối xứng 
rõ rệt ác mảnh  theo kho n nữa, theo lý ây thì phân 
hạch thành hai mảnh có khối lượng bằng nhau phải xẩy ra với xác suất lớn, tuy nhiên 
trong thực tế lại không phải như vậy.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

3. Khả năng ư  h ch(na ợng nguyên tử) 

Rào h Wf ph ieàu vào th  Z2/A: 
 =   và  Qf (3.4

εn      Qf
Với c  n

 (hình c)

t sau: 
Lý thuye ha  bày đơn đúng bức

ùc hạt nha , Pa, Th. N

Tuy nhie ù thuyết hững thiế  không giải

của c  phân bố ái lượng. Hơ thuyết trên đa

 

Z2

 
 

 s û dụng năng lượng  phân ạ êng lư  

 Các neutro  khả năng tạo phản 
ứng dây chuyền. G ả hân neutron, thì trong trường 
hợp lí t  làm 

n thứ cấp phát ra trong phản ứng phân hạch dẫn đến
i sử mỗi hạt nhân p  hạch làm phát ra hai 

ưởng chúng có thể gây gây phân hạch trên hai hạt nhân Uran tiếp theo, do đó

Wm+Wc

Wf =0

/A =

Qf >

r
Hình a

Qf≈170MeV

49> Z2/A >36

Wf = εn

rHình b

Wf > εn

0 < Qf <170MeV

17 < Z2/A

>ε

Z2/A <17

QW ff <0

Hình c Hình d
r r
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xuất hiện bốn neutron gây phân hạch trên bốn hạt nhân Uran. . . Tốc độ của quá trình ra
nhanh làm cho trong một thời gian rất ngắn số hạt nhân phân hạch đạt được giá trị khổn
lồ làm toả ra năng lượng hạt nhân quen gọi là năng lượng nguyên tử vô cùng lớn. Để đạ
được phản ứng dây chuyền điều hết sức quan trọng là phải xác định được số neutron thứ 
cấp ν sinh ra trong một hành động phân hạch. Tuy nhiên, biết được ν cũng chưa đủ, vì số 
phận của các neutron thứ cấp không giống nhau vì tương tác của neutron với vật chất rất 

át 
g 
t 

ếu gọi K là hệ số nhân neutron, thì phản ứng dây chuyền có thể xẩy 

    K ≥ 1 

phức tạp. Ngay cả trong trường hợp nếu thiết bị gây phân hạch chỉ có một thành phần là 
nhiên liệu thôi, các hạt nhân thứ cấp tương tác với các hạt nhân nhiên liệu không chỉ gây 
phân hạch mà còn các quá trình khác như :tán xạ không đàn hồi, bắt gây bức xạ 
gamma,. . . . hoặc đi ra khỏi thiết bị mà không gây quá trình tương tác nào. Các quá trình 
có hại này gây khó khăn cho việc nhân neutron, cản trở quá trình phân hạch dây chuyền.  
 Phản ứng phân hạch dây chuyền đã được Zeldovich và Hariston nghiên cứu lí 
thuyết năm 1939. N
ra nếu: 

Trong đó K là tỷ số giữa số neutron gây phân hạch của một thế hệ nào đó trên số 
neutron gây phân hạch ở thế hệ kế trước đó.  

    
1−

=
i

i

N
N

K  

 Khi K = 1, phản ứng dây chuyền không tăng và công suất không đổi, nếu K >1 
hản ứn

K được biểu diễn qua hai thừa số K∞  và χ 
K = K∞. χ  

ch thước vô hạn, không có sự rò rỉ 
neutron  của môi trường. χ là xác suất để neutron 
tránh r ành 

ø χ. 

bề 
än 

p g dây chuyền tăng, công suất tăng. Nếu K < 1 hệ dưới mức tới hạn  Hệ số nhân 
neutron được xác định bằng ν, bằng xác suất của các quá trình khác không gây nên phân 
hạch, bằng cơ cấu và kích thước của thiết bị... Cần phải biết tiết diện của các quá trình 
phân hạch, tán xạ không đàn hồi, bắt bức xạ gamma... phụ thuộc vào năng lượng của 
neutron và do đo, cần phải biết tổng năng lượng của các nơtron thứ cấp.  
 Sự thất thoát neutron do các quá trình cơ bản sau: 
 - Bay ra khỏi hệ 
 - Bị Urani bắt nhưng không gây phân chia 
 - Bị chất làm chậm, các tạp chất, các sản phẩm phân hạch  bắt.  
 … 

Thông thường, hệ số nhân neutron 

K∞ là hệ số nhân neutron của môi trường kí
 khỏi hệ. K  phụ thuộc vào tính chất∞

ò rỉ. Giá trị của χ phụ thuộc vào dạng hình học của hệ và vào tính chất của th
phản xạ.  
 Khi mọi tính chất vật lí của hệ đã cho thì đại lượng duy nhất xác định sự rò rỉ la
Thí dụ nếu χ = 0, 93 thì sự mất mát neutron không quá 7%.  

Vì sự phân chia hạt nhân xẩy ra trong toàn bộ thể tích của hệ, sự rò rỉ xẩy ra ở 
mặt của hệ, do đó số neutron sinh ra phụ thuộc thể tích, số neutron rò rỉ phụ thuộc die
tích của hệ. Tỉ số giữa diện tích và thể tích  của hệ càng nhỏ thì tỉ lệ thất thoát neutron 
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càng ít. Kích thuớc tới hạn của hệ là kích thước của hệ khi số neutron thất thoát bằng 
neutron sinh ra trong quá trình phân chia, tức là ứng với K=1.  
 Kí

số 

ch thước của hệ ít nhất phải lớn hơn quãng đường trung bình neutron đi trong 

dạng nhiên liệu hạt nhân và vào loại 
chất làm chậm.  

4. Cấu tạo và nguyên tắc làm việc của lò phản ứng

môi trường từ chỗ nó sinh ra cho đến chỗ nó bị hấp thụ. Đối với một lò phản ứng, kích 
thước tới hạn phụ thuộc vào cấu trúc của nó, vào 

 

 Phản ứng phân hạch dây chuyền có điều khiển được thực hiện trong các lò 
hản ư hản ứng  khác nhau và có nhiều cách phân loại lò 

phản ứng. Có thể phân loại theo công dụng của lò (lò nghiên cứu, lò thí nghiệm, lò 
năng lượng,. ..) hoặc theo nhiên liệu (urani thiên nhiên, plutoni …) hoặc theo chất 
làm chậm neutron (nước, graphít, berili...) theo chất trao đổi nhiệt (nước, hơi, kim 

e  năng lượng của neutron phân hạch (lò neutron nhiệt, lò neutron 
hanh, ).

a. Lò p

p ùng. Có nhiều loại lò p

loại lỏng …) th o
n  lò tái sinh…  

hản ứng neutron nhiệt      Sơ đồ tổng quát lò phản ứng như hình vẽ : 
 
 

P ạ 6 
 

3

 
 hần trung tâm là miền hoạt động của lò còn gọi là vùng hoạt. Thành phản x
để giảm sự thất thoát neutron ra ngoài vùng hoạt. Chất  tải nhiệt theo hệ thống làm lạnh
8 đến bộ phận trao đổi nhiệt. Các thanh điều khiển 3 làm bằng chất hập thụ mạnh 
neutron (cadmi, cacbua Bo …) dùng để đểu khiển công suất lò.  

 b. Lò phản ứng tái sinh (hay lò phản ứng neutron nhanh) 

 Trong lò phản ứng neutron nhiệt, có chất làm chậm neutron để đạt được  
neutron nhiệt.  

64 

8 
7 

5

Sơ đồ tổng quát lò phản ứng neutron nhiệt 
1. Thân lò. 3 Thanh điều khiển 4. Thanh bảo vệ 5. Thanh nhiên liệu 6. Thành phản xạ 

 7. Kênh neutron 8. Hệ thống làm lạnh 
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Trong pha ùn ni 238 khá cao và chất này hấp 
thụ neutron nhanh và không phân hạch. Quá trình biến đổi như sau: 

 

tron nhanh (hay lò tái sinh). Nguyên tắc hoạt 
động c  

 
 

 

iện nguyên tử

ûn ư g dây chuyền, thông thường tỉ lệ ura

239239239238 PuNpUUn ⎯→⎯⎯→⎯⎯→⎯+ ββγ

  
Hiện tượng này cũng xẩy ra đối với Thori. 

233233233 URaTh ⎯→⎯⎯→⎯→232 ββγThn ⎯⎯+

 Pu239 và U233 trở thành nhiên liệu cho phản ứng phân hạch dây chuyền. Dựa trên 
cơ sở này người ta xây dựng lò phản ứng neu

ủa lò như sau: Trong lò có nhiên liệu hạt nhân  là U238 (hoặc Th232) với một lượng
nào đó Pu239 (hoặc U233). Quá trình phân chia Pu239 giải phóng năng lượng hạt nhân. U238

đóng vai trò nguuyên liệu dùng để sản xuất ra Pu239. Đặc trưng quan trọng của loại lò này
là “thời gian nhân đôi” là thời gian mà lượng nguyên liệu trong lò tăng gấp hai lần.  
 Khó khăn của lò tái sinh là điều khiển phản ứng vì neutron nhanh rất khó hấp thu.
Bom Nguyên tử  có thể coi là một lò tái sinh không điều khiển. Nguyên liệu dùng trong 
bom là U238, Pu239 và U233 như trong lò tái sinh.  

 c. Nhà máy đ  

ợc sử dụng không phải chỉ chế tạo vũ khí hạt nhân 
mà mục đí
đầu
Sau
suất l

guyên tử Quốc Tế (IAEA). Năm 1988.  

QUỐC GIA Năm 1960 Năm 1975 Năm 1988 

Năng lượng hạt nhân đư
ch chủ yếu là để phục vụ lợio ích con người. Nhà máy điện nguyên tử 

 tiên được xây dựng năm 1957 ở Liên Xô cũ (ngày nay đã ngừng hoạt động). 
 đó nhiều nước trên thế giới đã xây dựng các nhà máy điện nguyên tử có công 

ớn. Bảng thống kê dưới đây cho thấy số lượng và công suất của các nhà máy 
điện nguyên tử đã tăng lên không ngừng. Theo thống kê của Ủy Ban Năng lượng 
N

Achentina  319(1) 944(2) 
Anh 291(9) 6927(32) 14064(41) 

Ấn Độ  607(3) 1267(7) 
Bỉ  1666(4) 5500(7) 

Braxin   626(1) 
Bungari  816(2) 2585(5) 
Canada  2541(7) 12210(18) 

Đài Loan   4923(6) 
Đại Hàn   6298(8) 

Đức (CHDC)  886(3) 1702(5) 
Đức (CHLB) 15(1) 3319(9) 22707(23) 
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Hà Lan  516(2) 500(2) 
Hungari  1640(4)  

Italia  1300(3) 610(3) 
Liên Xô (cũ) 365(5) 5092(23) 34477(56) 

Meâhicoâ   654(1) 
Mỹ 372(11) 38581(57) 98063(110) 

Nam Phi   1844(2) 
Nhật  6288(12) 28221(38) 

Pakistan  128(1) 128(1) 
Pháp 48(3) 2909(10) 52863(55) 

Phần Lan   2310(4) 
Tây Ban Nha  1073(3) 7544(10) 

Thuỵ Sĩ  1006(3) 2931(5) 
Thuỵ Điển  3130(5) 9683(12) 

Tiệp Khắc (cũ)  104(1) 3144(8) 
Ghi chú: Số liệu tính ra MW, số trong dấu ngoặc là số lò. 

 
 
 
 
 
Sau đây là bảng phân bố tỉ trọng sản lượng điện hạt nhân trên thế giới theo số liệu

trên (1988): 
 Mĩ     32% 
 Pháp     16% 
 Đức       7% 
 Các nước Châu Âu khác   16% 
 Nhật       9% 
 Liên Xô (cũ)    11% 
 Các nước còn lại     9% 

Nguyên tắc hoạt động của nhà máy điện nguyên tử giống như nhà 

 

 

ận hành, sự phối hợp quốc tế khi xẩy ra sự cố … Một vấn 

máy 
nhiệt điện. Chỉ khác là thay cho năng lượng bằng than là năng lượng hạt nhân từ 
lò phản ứng. Do đó nhà máy có hai chu trình tuần hoàn nước (và hơi nước). Chu 
trình thứ nhất qua lò phản ứng thu nhiệt và truyền nhiệt cho bộ phận tạo hơi nước 
ở nhiệt độ và áp suất cao. Hơi nước truyền trong chu trình thứ hai làm quay tua bin 
hơi nước. Công suất của nhà máy điện nguyên tử đạt tới 320MW (lò Phenix ở 
Pháp).  
 Gần đây có sự cố Trecnôbưn (Ở Ukraina, năm 1986) buộc người ta phải xem xét
lại nhiều vấn đề quan trọng của các nhà máy điện nguyên tử như kiểm soát các quá trình 
phân hạch, tự động hoá, độ tin cậy trong quá trình điều khiển, yêu cầu nghiêm ngặt về 
việc chấp hành các quy trình v
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đề quan trọng khác là xử lí chất thải từ nhà máy điện nguyên tử vì phần lớn các chất này 

V PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH

là chất phóng xạ.  

 

oãi nuclon). Thí 
dụ: 

 
Năng lượng ûi phóng tru bình cho mỗi lon là 3 khi phản ứng 

phân hạch chỉ cỡ 1MeV.  
Muốn có ph  tổng ït nhân nh  vượt được  rào thế Coulomb 

để tiếp xúc nhau. Thế Coulomb này cũng tương tự năng lượng kích hoạt trong phản ứng 
phân chia hạt nha hư vậy c ững hạt nhân có động năng đủ lớn mới tham gia 
phản ứng được. Có thể thực hiện bằng cách đốt nóng nhiên liệu đến nhiệt độ rất cao. Nếu 
trong quá trình tổng hợp hạt nhân nhiệt độ cần thiết đạt đưởc thì phản ứng tự duy trì. Chỉ 
cần kh  dây chuyền. 
Hiện n ùng tổng hợp. 
Do đó 

 năng lượng của 
chúng

ông ứng với nhiệt độ này, 

 lí do: theo phân boố Maxwell về vận tốc, vẫn có những hạt đạt 
được v  hai hạt nhân nhẹ (cỡ 10-

1MeV) ; mặt g không bằng 
không.  
 ượng của Mặt Trời là do 
hai chu rình c

ình carbon) 

432

Về lí thuyết, tổng hợp hai hạt nhân nhẹ giải phóng một năng lượng lớn hơn 
nhiều so với phản ứng phân chia hạt nhân (tính trung bình trên m

MeVnHeHH 6,17211 ++→+

 gia ng  nuc , 5MeV trong 

ản ứng hợp, ha ẹ phải  hàng

ân. N hỉ có nh

ởi động nó, phản ứng sẽ tự tiếp diễn tương tự phản ứng phân chia
 p ùn ưay việc nung nóng chất hản ư g là phương pháp duy nhất tạo phản 

ó tên gọi là phản ứng nhiệt hạch.  c

  

 a. Phản ứng nhiệt hạch trong vũ trụ  

Phản ư g nhi ïch g o là nguồn gốc
. Nhiệt độ của Mặt Trời xấp xỉ 20 triệu độ Kelvin, m

ùn ệt ha  trong lòn  các vì sa
ật độ vật chất của Mặt 

Trời khoảng 100g/cm3, với mật độ này vật chất trong Mặt Trời nằm trong trạng 
thái plasma, tức là trạng thái khí hạt nhân –electron. Tư
năng lượng của khí hạt nhân –electron vào cỡ 1eV. Tuy năng lượng thấp so với 
đòi hỏi của phản ứng nhiệt hạch nhưng quá trình phản ứng nhiệt hạch vẫn có thể 
xẩy ra được viò hai

ận tốc đủ lớn để vượt hàng rào thế Coulomb giữa
khác do hiệu ứng đường hầm, xác suất xẩy ra phản ứn

Với những lí do trên, người ta giải thích nguồn gốc năng l
 t ủa các phản ứng nhiệt hạch sau đây: 

* Chu trình Bette (chu tr

Nguyễn Hữu Thắng 
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ONH
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+ ν
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14131 NCH +→+ γ

78 O →
4

2
12

6
15

7
1

1 HeCNH +→+
   

 Tổng quát :  4(1H1)-                          2He4 +2e+ + 2ν + 3γ  

H1                                H2  +e+ +ν        (Hai phản ứng trong một chu trình) 
 

 2He3
2He4 + 2(1H1) 

 
1 He4 + 2e+ +2ν + 2γ  

b. P

Carbon đóng vai trò xúc tác. Nhiệt độ trung tâm Mặt Trời là 1,3.107K, mật độ 
hydro là 105kg/m3 

 

 

 

 

 
* Chu trình Hydro 

 1H1  +  1 1

 
 1H1  +  1H2                                

2He3  + γ           (Hai phản ứng trong một chu trình) 
  
 2He3  +    

 Tổng quát :  4(1H )          2

hản ứng nhiệt hạch trong điều kiện phòng thí nghiệm 
      Sử dụng nguồn năng lượng nhiệt hạch được các nhà khoa học rất quan 
tâm. Thiết bị dựa trên  các phản ứng tổng hợp các đồng vị của hydro (tổng hợp D-
D và D-T)có nhiêu lợi thế: nguồn nhiên liệu dơteri (D) chứa trong nước biển là vô 
hạn, p

 hydro rất 
chậm,
 

 1 1 2

hơn 10 T
 D-D là cỡ 350 triệu độ, còn phản ứng D-T không thấp hơn 60 triệu độ. Mật 

hản ứng không tạo ra hạt nhân phóng xạ như các phản ứng phân hạch, năng 
lượng tạo ra cực kì lớn. Song phản ứng của chu trình carbon và chu trình

 ta không thể sử dụng chúng trong phòng thí nghiệm được.  
Xét phản ứng : 

1. 1H2 + 1H2 -  2He3 + n+ 3, 2 MeV 
2. 1H2 + 1H2 -  1H3 + 1H1 + 4, 0MeV 
3. H2 + H3 -  He4 + n + 17, 6MeV 

 
Nhiệt độ và tốc độ của hai phản ứng đầu như nhau. Ở phản ứng thứ ba chúng lớn 
0 lần. heo lý thuyết, khi không có tác động bên ngoài, nhiệt độ nhỏ nhất để duy 

trì phản ứng
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độ khí plasma của phản ứng liên quan đến áp suất của nó lên thành lò phản ứng nhiệt 
hạch. Thí dụ với n=015hạt/cm3 áp suất là: 

kT ≈ 1015(haït/cm3). 10-23J/K. 108K ≈  10atm 
(đối với không khí n ≈ 3. 1019 hạt /cm3) 

à đặt ra là tạo được nhiệt độ cao và 
duy trì ùi nhiệt độ trên, không có một chất 
nào có

hươn ùng từ trường tạo bởi một thiết bị gọi là 
“bẫy t ø” tron g gọi là hiệu ứng nén. Hiện tượng này có 
thể qu g điện nhờ dòng điện có cường độ cao 
trong ống phóng điện thẳng. Dòng điện chạy trong dây dẫn thể khí bị bao quanh 
bởi ca đườn  từ hình tròn tạo b än và từ 
trường riêng của nó tạo thành một lực nén cột plasma làm nó tách khỏi thành ống. 
Lực tư  
ứng vơ

 P = n

Vì thế phải sử dụng khí plasma loãng. Vấn đe
 plasma nung nóng trong một thời gian dài. Vơ
 thể chịu đựng được để làm thành lò.  
P g pháp làm cách nhiệt là d
ư g đó xuất hiện một hiệu ứn
an sát được khi nghiên cứu sự phón

ùc g sức ởi chính nó. Tương tác giữa dòng đie

ø nén đoạn nhiệt plasma làm nung nóng plasma. Áp lực plasma tăng tương
ùi nhiệt độ.  

 c. Bom khinh khí 

Phản ứng nhiệt hạch không điều khiển được sử dụng làm bom khinh khí 
(bom H). Chất nung nóng nhiên liệu phản ứng là bom nguyên tử. Nhiên liệu 
nhiệt hạch là Liti hidrua (LiH) hay LiD ở trạng thái rắn.  

Mỗi quả bom nguyên tử (bom A) tương đương khoảng 20 ngàn tấn thuốc nổ TNT 
(trinitrotoluen) còn mỗi quả bom nhiệt 
 

hạch tương đương 10-20 triệu tấn TNT.  

Nguyễn Hữu Thắng 
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CHƯƠNG IV 
MẪU VỎ HẠT

Ta biết rằng  hạt nhân nguyên tử có c tính chất đặc biệt 
phức tạp. Để giải thích và đồng thời tiên đoán được các tính chất của hạt nhân 
cần phải xây dựng một lý thuyết về hạt nhân. Tương tự như hình ảnh của nguyên 
tử, sự sắp xếp các vỏ điện tử thông qua việc giải phương trình Schrodi r qua 
tương tác điện từ giữa hạt nha à điện tử. Khi đi v lĩnh vực hạt nh nhằm 
tiến đến xây dựng một mô hình lý thuyết ta gặp m ố khó khăn cơ  tập 
trung chủ yếu vào các vấn đề: 

Ch ến nay, lực tương  giữa các nuclon chưa biết được một  đầy 
đủ.  

ạt 
dẫn đe 30

o những khó khăn trên, việc đưa ra các mẫu hạt nhân qua sự thừa nhận 
rộng r ãu hạt nhân thỏa mãn một số tính chất xác định nào đó, cho 
phép t oán một cách đơn giản, đồng thời giúp ta tiên đoán được một số tính 
chất mới kiểm tra bằng thực nghiệm. Một mẫu hạt nhân được đánh giá là tốt nếu 
diễn tả được các tính chất hạt nhân ở trạng thái cơ bản (Spin, độ chẵn lẻ, momen 
từ, mo

ó được một mẫu hạt 
nhân t

ợp các bậc tự do của hạt nhân thường được 
xem la ma ông ựa trên cơ sở bậc tự 

ạt ọi là c g thuộc loại mẫu tập 
o là gi h một cách khá 

trọn v a g,qua hình ả mẫu 
Weiss ba  thực nghiệm trong việc tính năng lượng 

ẫu lớp (hay còn gọi là mẫu vỏ) 
thuộc 

 NHÂN 

ấu tạo và nhiều 

nge
ân v ào ân, 

ột s  bản,

o đ  tác  cách

Hạt nhân là một hệ lượng tử với số hạt và bậc tự do không lớn, tương tác 
giữa các nuclon không bé để có thể áp dụng lý thuyết thống kê. Trái lại ngay cả 
bài toán với hệ vài chục đến vài trăm hạt là một khó khăn về nguyên tắc (ngay 
cả có s ï trợ giúp của máy tính, việc giải phương trình Schrodinger với hệ 100 hư

án hệ phương trình vi phân 10  của 300 biến số). 
Hạt nhân không thể xem như một môi trường vĩ mô có mật độ lớn, kích 

thước bé.  
D
ãi, trong đó ma
nh tí

men điện…), giải thích được các đặc trưng hạt nhân ở trạng thái kích thích 
và cuối cùng là mô tả được các tính chất động học của hạt nhân như xác suất 
phân rã phóng xạ, năng lượng của các bức xạ…. Không thể c

hỏa mãn tất cả các tính chất nêu trên. Vì lý do đó tồn tại nhiều mẫu hạt 
nhân, thậm chí có những mẫu hạt nhân có hình ảnh trái ngược với nhau.  

mẫu ïa trên cơ sở tổng hCác  dư
các ãu từ tác mạnh hay mẫu tập thể. Các mẫu d

ác mẫu hạt độc lập. Mẫu giọt chất lỏndo của đơn h g
thể,Một trong những thành công nổi bật cuả mẫu gi ït ãi thíc

ùc hạt nhân n ën  ảnh cuẹn hiện tượng phân hạch ca
ược công t ức acker đã đưa ra đ  h ùn

liên kết cuả các hạt nhân bền .Tuy nhiên mẫu này lại không giãi thích được hiện 
tượng phân hạch không đối xứng,cũng như xác định momen từ,spin,độ chẳn lẻ 
cuả ca  xét mùc trạng thái hạt nhân . Sau đây ta

loại mẫu hạt độc lập.  
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I. NHỮNG CƠ SỞ THỰC NGHIỆM CỦA MẪU VỎ HẠT NHÂN  

1. Người ta thấy rằng các hạt nhân bền trong tự nhiên có những tính chất sau: 
ùc hạt nhân chẵn chẵn, đến các hạt nhân chẵn 

lẻ,  rồi đ ün, ít bền nhất là các hạt nhân lẻ lẻ.  
tự nhiên sắp xếp theo Z 

và N, 

nhân 

*. Các hạt nhân bền nhất: là ca
ến các hạt nhân lẻ cha

Thật vậy nếu đem các hạt nhân bền có mặt trong 
ta có bảng:   
 

Z N A Tổng số hạt 

chẵn Chẵn chẵn 167 
chẵn Lẻ Lẻ 55 
Lẻ Chẵn Lẻ 53 
Lẻ Lẻ Chẵn 8 

  
B10, 7N14: Phóng xạ chu kỳ lớn 

13 17 19
0, 23V50    Phóng xạ chu kỳ lớn 

ị xác định của A chỉ có một đồng khối 
bền trư ặp đó là: 

48 49

   51Sb123  → 52Te123  
  + Khi A chẵn: Tồn tại hai hoặc ba đồng khối bền.  
*. Tính bền đặc biệt đối với hạt nhân chẵn chẵn còn được phản ảnh trong 

công thức bán thực nghiệm về năng lượng liên kết.      
   Các sự kiện đó dẫn đến: Nơtron và Proton có khuynh hướng 
ghép đôi khi đó, Spin của từng cặp (n, p) là phản song với nhau, do đó hạt nhân có 
tính bền đặc biệt.  

*. Các hạt nhân đồng vị, đồng neutron (Isotone) 
  - Ngoài ra người ta thấy khi Z có những giá trị 20, 50 
  Z = 20 (Calci) có năm đồng vị bền ( N = 20, 22, 23, 26, 28 ) 
   Z = 50 (Sn) Có mười một đồng vị bền.  
  - Khi:  N = 20: Có năm isoton bền 
   N = 28: Có sáu isoton bền 
   N = 50: Có sáu isoton bền 
   N = 82: Có bãy isoton bền 
 *. Nếu xét hàm lượng tương đối, người ta thấy các nguyên tố có: Z hoặc N 

= 2, 8, 20, 50, 82, 126 thì hàm lượng phổ biến tăng vọt. 

⎬ Chu kì phân rã lớn 

 

8 hạt nhân lẻ lẻ gồm: 1H , 3Li , 5
    Al

2 6

26, Cl36, K4   :
  + Khi A lẻ: Nếu có một giá tr
ø a g khối; h i trong năm cnăm c ëp đồn a
   Cd113 → In113
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2. Pha n kết của các nuclon: ta thấy 
    ε của Proton 82 > ε Proton 83;84 
    ε của neutron 126 > ε neutron 127;128 

3. Sự phát ra các neutron trể: Các sản phẩm phân hạch có khuynh hướng phát n trễ 
để đi về số nơtron bằng các số 50, 82, 126, 8, 20, 28.  

 Ví dụ: 36Kp50      54Xe82     8Ó16

4. Các hạt nhân có N = 50, 82, 126 có tiết diện bắt rất nhỏ cỡ milibar, người ta giải 
thích khi các hạt nhân này bắt  neutron  thì năng lượng kích thích rất nhỏ do đóù 
mật độ mức nhỏ vì vậy σa bé.  
5. Nghiên cứu tiết diện tán xạ không đàn hồi: Người ta thấy các hạt nhân có N = 
50, 82, 126, có tiết diện tán xạ không đàn hồi bé. 
6. Năng lượng các mức kích thích thấp của các hạt nhân chẵn chẵn sẽ tăng vọt khi 
N= 50, 82, 126 

 Thí dụ: 6C12 Mức kích thích thứ nhất 4. 5 MeV 
   8O16 Mức kích thích thứ nhất 6 MeV 

7. Momen từ cực điện của các hạt nhân có Z, N = 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 có giá 
trị cực tiểu.  

Tất cả các dẫn chứng thực nghiệm trên chúng ta đi đến kết luận là: Các hạt 
nhân có số Z, N = 2, 8, 20, 28, 52, . . ., 126 là những hệ bền vững đặc biệt và có 
một số tính chất đặc biệt so với các hạt nhân khác người ta gọi chúng là các hạt 
nhân magic.  

  

II. LÝ THUYẾT MẪUVỎ 

ân tích năng lượng kiê

 
Theo lý thuyết của mẫu vỏ, các nuclon bên trong hạt nhân có sự sắp xếp 

thành từng lớp tương tự như  lớp vỏ điện tử. Do đó nhằm đưa ra các vỏ việc giải 
phương trình Schrodinger dẫn đến chọn biểu thức thế năng tương tác giữa các 
nuclon.  

ng 

àn số của dao tử điều hòa 

Theo lý thuyết cơ học lương tử, xét chuyển động độc lập của nuclon tro
trường từ hợp. Nếu mô tả giếng thế năng là giếng của dao tử điều hòa: 

u(r) = - u0[1 - (r/R0)2] = - u0 + ½(mω2r2  )      (4.2.1) 
R0: là bán kính tác dụng của lực hạt nhân ;ω: ta

ω =
⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟

2 0

0

2u
mR

. Do hạt nhân có kích thước không gian, ta xét theo ba chiều và để 

1

đơn giản, xét trong hệ tọa độ Descartes. Thì phương trình Schroedinger : 

( ) 0
2

2
02 =⎤

⎢⎣
ψzxmuE

h
  (4.2.2) 

12 2222
⎥⎦

⎡ ++−++∇ ωψ ym
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Với: ( ) ( ) ( )ψ ψ ψ ψ= 1 2 3x y z  ;  E = E1+ E2 + E3 là trạng thái năng lượng ứng 

với dao tử điều hòa theo xyz.  

            ( )
d
dx 2⎣ ⎦⎩ ⎭h

m E u m x x

2

2 2 1 0
2 2

1
2 1 0+ + −⎡

⎢
⎤
⎥

⎧
⎨

⎫
⎬ =ω ψ   (4.2.3)  

  . . . . . . . .  
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             ( )
d m E u m z z

2

3 0
2 2

3
2 1

+ + −⎡
⎢

⎤
⎥

⎧
⎨

⎫
⎬ =ω ψ

dz2 2 2
0

⎣ ⎦⎭h
 

   = h (n2 + 2
(n  + 2

uyeân: 

⎩
Việc giải phương trình Schrodinger cho ta: 
                   E  = hω( n  +1/2 ) - u0/3 1 1

E ω  1/  ) - u0/3 2

  E  = hω  1/  ) - u0/3 3 3

 n = n1 .n2 . n3: là những số ng

         h
h

ω =
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

2 0
2

2

1
2u

m R
    (4.2.4) 

0

 hω: Năng lượng phụ thuộc độ sâu và bán kính tác dụng của lực hạt nhân.  
 Với giả 

ặt hạt nhân  
toàn thể tích hạt 

nhân. 
ai giả thiết trên, nếu ta lựa chọn độ sâu của giếng thế u0 thích hợp ta 

có thể

  

thiết: 
 1. Các nuclon không ra khỏi m
 2. Mật độ trung bình của  chất hạt nhân là không đổi trong 

 Với h
 thu được giá trị của các mức năng lượng phù hợp với thực nghiệm.  
  E = hω( N + 3/2 ) - u0       ; N là số lương tử dao động 

h
h⎛ ⎞2 2

1
2u

ω ⎜ ⎟0  =
⎝ ⎠0

2m R

Cứ mỗi giá trị của N ta có một vài giá trị của l ≤ N và tính chẵn của N bằng 
tính chẵn của l (Mức độ suy biến 2l + 1). 

Khi N = 0, l = 0 : Mức độ suy biến bằng không, trạng thái s. 
Khi N = 1, l = 0, 1 Do N lẻ suy ra l = 1 : trạng tha
M

ùi p 
ức suy biến 2l + 1 = 3, có ba tổ hợp của ( n1, n2, n3)   

Khi N = 2, l = 0, 1, 2 Do tính chẵn l = 0, 2 :(s, d) 
  l = 0 Trạng thái s không suy biến 
  l = 2 Trạng thái d suy biến bậc 5 
Khi N = 3 Suy biến 10 
Khi N = 4 Suy 

 Mỗi giá trị của N số  suy biến sẽ là: 

 ) - u0

ùi

⇒ E = hω( n + 3/2

Có ba trạng tha

Có sáu trạng thái 

biến 15 
Tổng quát:
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( )( )N N+ +1 2

2
    (4.2.5) 

Vì tương tác của nucleon là tương tác mạnh, tức là có liên kết Spin  qu
đạo ,do đó số trạng thái phải được đặc trưng bởi j = l ± s. Như vậy kể thêm tươn
tác Spin quỹ đạo thì số suy biến sẽ tăng gấp hai lần: và ứng với N thì số suy bie
là: 

              ( )

yõ 
g 
án 

( )N N+ +1 2    (4.2.6)  
Sắp xếp các trạng thái theo số lượng tử N: 

N Số trạng thái suy biến Số trạng thái suy 
biến 

Số trạng thái 
tổng cộïng 

có kể đến Spin 
ỹ đạo qu

0 1 2 2 
1 3 6 8 
2 6 12 20 
3 10 20 40 
4 15 30 70 
5 21 42 112 
6 8 28 56 16

Thành thử nếu gọi mỗi nhóm mức năng lượng suy biến của dao tử điều hòa 
là vỏ, thì ch ba vỏ đầu tiên. Để giải thích điều này M.Mayer và 
J.Jens ùt như sau: 

như sau: 

 ỉ đúng cho 
en độc lập với nhau ,đã đưa vào tương tác Spin quỹ đạo. Ta xe
 
3. Tương tác Spin quỹ đạo trong hạt nhân : Quan sát thực nghiệm người ta 

thấy rằng: mức j = l + 1/2 nằm thấp hơn mức j = l - 1/2 
 
 
 
   
 

j = l - 1/2       p

  
Mayer đưa vào khái niệm tương tác Spin  quỹ đạo qua tóan tử năng lượng 

 ( )[ ]H H f r l s= +0

r v.       (4.2.7) 

f(r) chỉ phụ thuộc vị trí của Nuclon ta có thể giả thiết f(r) = const giá trị 
thường được cho bằng thực nghiệm.  

Còn 
v vl s.      

p 1/2
1 = l

j = l + 1/2      p3/2

Nguyễn Hữu Thắng 
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[ ] 
v vl s j. /= −1 2 2   (4.2.8)  

ò rieâng cu

l s−2 2   

ûa
v vl s.  tr

 (
v vl s. ) =1/2{j(j+1) - l(l+1) - 3/4}   (4.2.9) 

  
n xuyên tâm trong hai trường hợp: có và 

Không kể tương tác Spin quỹ đạo: 

Để xác định khoảng cách mức 
                               

ta viết phương trình sóng theo thành phầ
D

không có tương tác Spin quỹ đạo. Đặt ψ=u(r)/r 

⎪
⎪
⎭

⎪
⎪
⎫

⎪
⎧

2

⎬−+ ))((2)
2 rUEm

r nl
h

Unl(r)=0    (4.2.10)     

⎪⎩
⎪dr
⎪
⎨

+
−

1(
22

lld

Có kể tương tác Spin quỹ đạo: 

[ ] 0)4/3)1()1(
2

)((2)1(2⎧ + jfrUEmlld
222 =

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨ −+−+−−+− Ullj

rdr jnl
h

   (4.2.11) 

  
f/2{j(j+1) - l(l+1) - 3/4} chứng tỏ hàm sóng U(r)=Unl(r), các giá trị năng 

 Enl sẽ là: 
Enlj = Enl + f/2{j(j+1) - l(l+1) - 3/4}   (4.2.12) 

  

Ta thấy hai trường hợp  chỉ sai khác nhau số hạng

lượng

ta thấy khi:
j l E E f l

j l E l
nlj

nlj

= + ⇒

= − ⇒ +

⎧
⎨
⎪

⎩⎪

1 2

1 2 1E fnl= − 2
nl= + 2/ / ( )

/ / ( )
          (4.2.13) 

 Vì  lượng ứng với  l+1/ mức l-1/2 do đó f là một số âm. mức năng 2 thấp hơn 

Khoảng cách giữa hai mức:     D
f

= +2 1( )lnl 2
    (4.2.14)  

Hai mức càng tách xa ra khi l càng lớn. 
f  hầu như không ph

 l = 4 => 

ụ thuộc l 1g7/2

1g9/2

Ví dụ hai mức : 1g9/2 và 1g7/2   
 
  

3

f ≈ 0, 6 MeV 
ỏ ồ  sTa xếp các v  theo sơ đ au: 

Nguyễn Hữu Thắng 
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ơ đồ ỏ: sự sắp xếp các nuclon theo từng lớp  
            
          
Một số nh  trạng thái của hạt nhân

1 g 

                S  mẫu v   

ận xét để xác định

2 

 

1. Nếu vỏ con đầy, nghĩa là mọi trạng thái m ình chiếu của J) đều bị chie , thì 
hình chiếu omen g lượng toàn phần (spin): 

 )0/   
   ⇒ Spin tổng cộng = 0 

2. Nếu trong hạt nhân ngoài vỏ con đã được làm đầy hoàn toàn, mà có t

j  (h ám
 cuûûa m độn

(M m do J J Jj= = ± ± ± =∑ 0 1, , ...     

heâm 1 

Nguyễn Hữu Thắng 
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nuclon lẻ ở ngoài, ở trạng thái (j, n, l) thì spin J toàn phần là do nuclon đó quyết 
định.  
 
 
3. ếu trong ai hạt nhân  ngoài vỏ on đã đư lấp đầy au trong đo   

  1 hạt nhân có p nuclon ở trạng thái (nlj) 
  1 hạt nhân có p lổ trốn  cũng ở t g thái (
j = 5/2   
Đối với hạt nhân thứ 2 sẽ có (2j+1-p) nuclon 
Hạt nhân 1 hình ch ếu spin to n phần s ø:          

   M(1) = m m2 +. . . + mp  (có p nuclon) 
Hạt nhân 2   M(2) = m  1 + mj + . . . + m
   M(1) (2).  

Như vậy đối với hạt nhân thứ nhất nếu vỏ con chỉ có một lỗ trống theo 

 N  h , c ôïc  gioáng nh ù:

g raïn nlj ) 1

i à ẽ la   

J +

      1 + 
j + 2 + 2j + 1 

 = - M

t  cha  Spin c  nó se in j c ổ trống quyết định. ính át trên, ủa õ do sp ủa l  
 

Cách xác định Jπ của hạt nhân ở trạng thái cơ bản 
Theo 3 quy tắc trên ta rút ra: 
1.  thái cơ  Spin ït nha ẵn cha  
 J = 0 π = +1  l  = 0) 
 M = 0  
2. Ở trạng thái cơ ản của h ït nhân c  chẵn, Z lẻ. Thì Jπ của ha nhân 

được xác định bởi trạng thái của proton lẻ, còn với hạt nhân có Z chẵn N lẻ. Thì Jπ 
của hạt nhân được xác định bởi trạn thái của utron l

Ví 9
15 (1s 2  (1p 1p 1/  (1d 5/2

Ở trạng  bản  của ha ân ch ün bằng 0
 (do π = (-1)     l

 b a où N ït 

g  Ne ẻ.  

dụ: 6C 1/2)  3/2)4  ( 2)2 )1 ⇒ Jπ =
+

5
2

  

nhưng thực nghiệm lại đo được  1
2

+

 lí do: Ne on thay  1d 5/ ûy 

lên  trạng thái :2s 1/2 

 Ví du 7N8
15 (1s 1/2)2  (1p 3/2)4  (1p 1/2) →

utr  vì chiếm 2 lại nha

ï:  Jπ
−1  phù hợp với thực=
2

 

nghiệm 
3. Trong cùng một hạt nha

của hai nucleon của cùng một vỏ con sẽ càng lớn nếu l càng lớn. Ta gọi năng 
lượng liên kết đó là năng lượng kết đôi và đo ù thể la nhân vi pha
tự làm đầy của hai mức kề nhau. 

ân, năng lượng liên kết phụ sinh ra do tương tác 

ù co ø nguyên ïm thứ 

⎨ 

Nguyễn Hữu Thắng 
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3
2

+

  Ví du  52Te 7        thực nghiệm  =  ï: 75
12  J π

  
            

            
            
            
            
            
            

Lẽ ra ứ  75 ở tra g thái  1  - nhưng thực nghiệm la + . 
Lý do là: Năng lượng kết đôi ở mức h11/2 rất = 5) do đó các cặp nucleon sẽ 
chiếm đầy trạng thái h 11/2 trước so với mức d3/2 do đó cấu trúc neutron của Te127 
như sau:  

Vỏ con + 10 neutron ở h11/ neutro û d3/2 ⇒
Tương tự:  52Te 77  52Te131

79  đều 3/2 
4. Đối với hạt nhâ lẻ lẻ: Với ït nhân có số prot
 1 proton ở ( n1 l1 j1  
 1 neutron  ( n2 l2 j2     
Spin  ⏐J1 - J2⏐≤ J  J1 + J2 : ó nhiều trị ! đe  J, Nor a 

r guyeân
1) Ne    j1 = l1 ± 1/2 
         j2 = −/+ ½       
2) Ne   
  j1 = l1 ± 1/2 
-  j2 = l ± 1/2                       Nếu không đúng thì lấy  
+ Đặc biệt, nếu m rong h  trị j1 hoặc j2 bằng 1/2 thì ta chỉ lấy giá trị J 

=  + J2 . Quy tắc lấy không được ïng ch ùc hạt n  đó số prot n của 
vỏ con chiếm lớn hơn ( 2  +1 )/2, và số neutron của vỏ con nhỏ  hơn 1/2( 2j2  1 ).  

So sánh hực nghiệm ta thấy

 

 thì neutron th ïn 1/2 ïi là    3/2
 lớn (l 

2 + 1 n ô  Jπ = 3+/2 
129

n  ha on và neutron lẻ: 
 )
 )
 ≤ C giá å xác định dheim đư

a n  tắc: 
áu
và  l2 

áu

2 
ột t ai giá

 J1  áp du o ca hân trong o
j1  +

 t  
 1- Nếu hệ thống hóa đối với các hạt nhân có 20 < A < 120 thì trong 76 

trường hợp có 66 trường hợp cấu trúc p & n trùng với ca ái cơ bản c ûa các 
hạt nhân.  

2- ùp dụng quy tắc Nordh im (1) n ời ta q 2 trường hơ  đều 
đúng ca o eim (2 trong ường h  trường hợp đúng.  

ùc trạng th u

A  e gư uan sát 2 ïp
û. Quy tắc N rdh ) ì th 41 tr ợp có 38

↓

↓

12

22

44

h 11/2

s 1/2s 1/2

d 5/2d 5/2

d 3/2d 3/2

6464 n 

 

↑ 

⎬

↑ 

)π −1 11 2l l

 n

↑

( ) (= −

⇒ J J1 = ⏐ –J2⏐

    J = 
⇒ J = J1 + J2

⏐ J1 - J2⏐

        
10 
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P Ụ LU
 

I IÁ T Ả VÀ ẰNG SO CƠ BA

H ÏC 

. G RÒ CU I H Á ÛN 
 c.=vận tốc ánh sáng trong chân không =2,998 x 108m
 e=ñieän tích cuả electron =1,602 X10-19C 
 h=hằng số plăng = 6,626 x 10 s 
 k= hằng số Coulomb = 1/4πε0 = 8,988 x10 m2./C2 

 

II IAÙ TR CUẢ VÀI IEÅU TH ÙC THƯ G D

/s 

-34J.
9N.

 G Ị  B Ư ỜN ÙNG  
 1eV = 1,602 x 10-19

 � =
 hc = 19,865 x10-26

 ke2/hc =hằng số cấu trúc tinh tế = 1/137 
 eh/2m c = manheâton Bohr = 9,27 x10-24J/
 

III. KHỐI LƯỢNG CUẢ MỘT SỐ HẠT SƠ CẤP

J 
 10-10m 

J.  m

e T  

 
 

Hạt Khối lượng nghỉ ,m0 (kg) M0c2(M V) e

Electron 9,109x 0,511 10-31

P ton 1,673x 938,3 ro 10-27

Ne tron 1,675x 939,6 u 10-27

Đơn vị khối lượng nguyên tử 
(amu) 

1,661x 931,5 10-27

 
IV.K ôïng c nguye

Dấu sao (*) sau số khối (cột 5 trong bảng) chỉ đồng vị ï có chu kì bán rã 
ghi ở cột 7. 
 

NGUYÊN TỐ KÍ HIỆU KHỐI 
LƯỢNG  

Nguyên tử 

K  T 2 

hối lư ác ân tử 

 phóng xa

Z A HỐI LƯỢNG
amu 

1/

0 
 

Neutron n
 

1  
 

.  1* 1,008665 2p
 

1 Hydro H 1,0 9 07 1 1,007825  
 Deu eri D t  2 2,014102  
 Triti T  3* 3,016050 12,2 aêm 6n

2 Heli He 4,0 6 02 3 3,016030  
    4 4,002603  

Nguyễn Hữu Thắng 



Vật lý Hạt nhân    - 112 - 
 
 

 

    6* 6,018892 0,8 2s 0
3 Liti Li 6, 9 93 6 6,015125  
    7 7,016004  

4 Berili Be 9,0 2 53,4ngày 12 7* 7,016929 
    9 9,012186  
    10* 10,013534 2,7.1 năm 06

5 Bo B 10 1 ,81 10 10,012939  
    11 11,009305  

6 C n acbo C 12,01115 12 12,000000  
    13 13,003354  
    14* 14,003242 5730năm 

7 Nito N 14, 67 00 14 14,003074  
    15 15,000108  

8 Oxy O 15, 94 122s 99 15* 15,003070 
    16 15,994915  
    17 16,999133  
    18 17,999160  

9 Fluo F 18, 84 99 19 18,998405  
10 Neon Ne 20 3 ,18 20 19,992440  
    21 20,993849  
    22 21,991385  

11 Natri Na 22, 98 98 22* 21,994437 2,60năm 
    23 22,989771  

12 M  12s agie Mg 24,312 23* 22,994125 
    24 23,985042  
    25 24,986809  
    26 25,982593  

13 Nhôm Al 26, 15 7,4.1 năm 98 26* 25,986892 05

    27 26,981539  
14 Silic Si 28 6 ,08 28 27,976929  
    29 28,976496  
    30 29,973763  
    32* 31,974020 700 năm 

15 Photpho 30,9738 P 31 30,973765  
16 Lưu Hùynh S 32,064 32 31,972074  

    33 32,971462  
    34 33,967865  
    36 35,967089  

17 Clo Cl 35,453 35 34,968851  
    36* 35,968309 3.10 aêm 5n
    37 36,965898  

18 Acgoân Ar 39,948 36 35,967544  
    38 37,962728  
    39* 38,964317 270naêm 
    40 39,962384  
    42* 41,963048 33naêm 

19 Kali K 39 2 ,10 39 38,963710  

Nguyễn Hữu Thắng 
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    40* 39,964000 1  ,3.109năm
    41 40,961832  

20 Canxi Ca 40 8 ,0 39* 38,970691 0,877s 
    40 39,962589  
    41* 40,962275 7,7.104năm 
    42 41,958625  
    43 42,958780  
    44 43,955492  
    46 45,953689  
    48 47,952531  

21 Scandi Sc 44,965 45 44,955920  
    50* 49,951730 1,73phút 

22 Titan Ti 47,9 47năm 44* 43,959572 
    46 45,952632  
    47 46,951768  
    48 47,947950  
    49 48,947870  
    50 49,944786  

23 Vanadi 50,942 6.101 m V 50* 49,947164 5naê
    51 50,943961  

24 Croâm Cr 51 6 ,99 50 49,946055  
    52 51,940513  
    53 52,940653  
    54 53,938882  

25 M  0,29s angan Mn 54,9380 50* 49,954215 
    55 54,938050  

26 Saét Fe 55 7 ,84 54 53,939616  
    55* 54,938299 2,4naêm 
    56 55,939395  
    57 56,935398  
    58 57,933282  
    60* 59,933964 105 m naê

27 Coban Co 58,9332 59 58,933189  
    60* 59,933813 5,24naêm 

28 Niken Ni 58,71 58 57,935342  
    59 58,934342 8.10 aêm 4n
    60 59,930787  
    61 60,931056  
    62 61,928342  
    63* 62,929664 92naêm 
    64 63,927958  

29 Đồng Cu 63 4 ,5 63 62,929592  
    65 64,927786  

30 Kẻm Zn 65 7 ,3 64 63,929145  
    66 65,926052  
    67 66,927145  
    68 67,924857  
    70 69,925334  

Nguyễn Hữu Thắng 
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31 Gali Ga 69,37 69 68,925574  
    71 70,924706  

32 Gecmani Ge 72,59 70 69,924252  
    72 71,922082  
    73 72,923462  
    74 73,921181  
    76 75,921405  

33 Asen As 74,9216 75 74,921596  
34 Selen Se 78,96 74 73,922476  
    76 75,919207  
    77 76,919911  
    78 77,917314  
    79* 78,918494 7.104năm 
    80 79,916527  
    82 81,916707  

35 Broâm Br 79,909 79 78,918329  
    81 80,916292  

36 Kripton Kr 83,80 78 77,920403  
    80 79,916380  
    81* 80,916610 2,1.105naêm 

    82 81,913482  
    83 82,914131  
    84 83,911503  
    85* 84,912523 10,76naêm 
    86 85,910616  

37 Rubidi Rb 85,47 85 84,911800  
    87* 86,909186 5,2.1010naêm 

38 Stronti Sr 87,62 84 83,913430  
    86 85,909285  
    87 86,908892  
    88 87,905641  
    90* 89,907747 28,2naêm 

39 Ytri Y 88,905 89 88,905872  
40 Zirconi Zr 91,22 90 89,904700  
    91 90,905642  
    92 91,905031  
    93* 92,906450 9,5.105naêm 
    94 93,906313  
    96 95,908286  

41 Niobi Nb 92,906 91* 90,906860  
    92* 91,907211 107naêm 
    93 92,906382  
    94* 93,907303 2.104naêm 

42 Molypden Mo 95,94 92 91,906810  
    93* 92,906830 104naêm 
    94 92,905090  
    95 94,905839  
    96 95,904674  

Nguyễn Hữu Thắng 



Vật lý Hạt nhân    - 115 - 
 
 

 

    97 96,906021  
    98 97,905409  
    100 99,907475  

43 Tecneti Tc  97* 96,906340 2,6.106năm 
    98* 97,907110 1,5.106năm 
    99* 98,906249 2,1.105năm 

44 Rutenni Ru 101,07 96 95,907598  
    98 97,905289  
    99 99,905936  
    100 99,904218  
    101 100,905577  
    102 101,904348  
    104 103, 905430  

45 Rodi Rh 102,905 103 102,905511  
46 Paladi Pd 106,4 102 101,905609  
    104 103,904011  
    105 104,905064  
    106 105,903479  
    107* 106,905132 7.106năm 

    108 107,903891  
    110 109,905164  

47 Bạc Ag 107,870 107 106,905094  
    109 108,904756  

48 Cadimi Cd 112,40 106 105,906463  
    108 107,904187  
    109* 108,904928  
    110 109,903012  
    111 110,904188  
    112 111,902762  
    113 112,904408  
    114 113,903360  
    116 115,904762  

49 Indi In 114,82 113 112,904089  
    115* 114,903871 6.1014năm 

50 Thiếc Sn 118,69 112 111,904835  
    114 113,902773  
    115 114,903346  
    116 115,901745  
    117 116,902958  
    118 117,901606  
    119 118,903313  
    120 119,902198  
    121* 120,904227 25năm 
    122 121,903441  
    124 123,905272  

51 Atimon Sb 121,75 121 120,903816  
    123 122,904213  
    125* 124,905232 2,7năm 
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52 Telua Te 127,60 120 119,904023  
    122 121,903064  
    123* 122,904277 1,2.1013năm 
    124 123,902842  
    125 124,904418  
    126 125,903322  
    128 127,904476  
    130 129,906238  

53 Iot I 126,9044 127 126,904070  
    129* 128,904987 1,6.107năm 

54 Xenon Xe 131,30 124 123,906120  
    126 125,904288  
    128 127,903540  
    129 128,904784  
    130 129,903509  
    131 130,905085  
    132 131,904161  
    134 133,905815  
    136 135,907221  

55 Xedi Cs 132,905 133 132,905355  
    134* 133,906823 2,1năm 
    135* 134,905770 2.106năm 
    137* 133,906770 30năm 

56 Bari Ba  137,34 130 129,906245  
    132 131,905120  
    133* 132,905879 7,2năm 

    134 133,904612  
    135 134,905550  
    136 135,904300  
    137 136,905500  
    138 137,905000  

57 Lantan La  138,91 137* 136,906040 6.104năm 

    138* 137,906910 1,1.1011năm 
    139 138,906140  

58 Xeri Ce 140,12 136 135,907100  
    138 138,905830  
    140 139,905392  
    142* 141,909140 5.1015năm 

59 Prazeodim Pr 140,907 141 140,907596  
60 Neodim Nd 144,24 142 141,907663  
    143 142,909779  
    144* 143,910039 2,1.1015năm 

    145 144,912538  
    146 145,913086  
    148 147,916869  
    150 149,920960  

61 Prometi Pm  145* 144,912691 18năm 
    146* 145,914632 1600ngày 
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    147* 146,915108 2,6năm 
62 Samari Sm 150,35 144 143,911989  
    146* 145,912992 1,2.108năm 
    147* 146,914867 1,08.1011năm 
    148* 147,914791 1,2.1013năm 
    149* 148,917180 4.1014năm 
    150 149,917276  
    151* 150,919919 90năm 
    152 151,919756  
    154 153,922282  

63 Europi Eu 151,96 151 150,919838  
    152* 151,929749 12,4năm 
    153 152,921242  
    154* 153,923053 16năm 
    155* 154,922930 1,8năm 

64 Gadolini Gd 157,25 148* 147,918101 85năm 
    150* 149,918605 1,8.1016năm 
    152* 151,919794 1,1.1014năm 
    154 153,920929  
    155 154,922664  
    156 155,922175  
    157 156,924025  
    158 157,924178  
    160 159,927115  

65 Tecbi Tb 158,925 159 158,925351  
66 Dyprosy Dy 162,50 156* 155,923930 2.1014năm 
    158 157,924449  
    160 159,925202  
    161 160,926945  
    162 161,926803  
    163 162,928755  
    164 163,929200  

67 Honmi Ho 164,930 165 164,930421  
    166* 165,932289 1,2.103năm 

68 Eribi Er 167,26 162 161,928740  
    164 163,929287  
    166 165,930307  
    167 166,932060  
    168 167,932383  
    170 169,935560  

69 Tuli Tm 168,934 169 168,934245  
    171* 170,936530 1,9năm 

70 Ytebi Yb 173,04 168 167,934160  
    170 169,935020  
    171 170,936430  
    172 171,936360  
    173 172,938060  
    174 173,938740  
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    176 175,942680  
71 Lutexi Lu 174,97 173* 172,938800 1,4năm 
    175 174,940640  
    176* 175,942660 2,2.10P

10
Pnaêm 

72 Hafini Hf 178,49 174* 173,940360 2,2.10P

15
Pnaêm 

    176 175,941570  
    177 176,943400  
    178 177,943880  
    179 178,946030  
    180 179,946820  

73 Tantali Ta 180,948 180 179,947544  
    181 180,948007  

74 Vonfram W 183,85 180 179,947000  
    182 181,948301  
    183 182,950324  
    184 183,951025  
    186 185,954440  

75 Reni Re 186,2 185 184,953059  
    187* 186,955833 5.10P

10
Pnaêm 

76 Osmi Os 190,2 184 183,952750  
    186 185,953870  
    187 186,955832  
    188 187,956081  
    189 188,958300  
    190 89,958630  
    192 191,961450  
    194* 193,695229 6,0năm 

77 Iridi Ir 192,2 191 190,960640  
    193 192,963012  

78 Platine Pt 195,09 190* 198,959950 7.10P

11
Pnaêm 

    192 191,961150  
    194 193,962725  
    195 194,964813  
    196 195,964967  
    198 197,967895  

79 Vàng Au 196,967 197 197,966541  
80 Thủy Ngân  Hg 200,59 196 195,965820  
    198 197,966756  
    199 198,968279  
    200 199,968327  
    201 200,930308  
    201 201,970642  
    204 203,973495  

81 Tali Tl 204,19 203 202,972353  
    204* 203,973865 3,75năm 
    205 204,974442  
  Ra E’’  206* 205,976104 4,3phút 
  Ac C’’  207* 206,977450 4,78phút 
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  Th C’’  208* 207,982013 3,1phút 
  Ra C’’  210* 209,990054 1,3phút 

82 Chì Pb 207,19 202* 201,927997 3.10P

5
Pnaêm 

    204* 203,973044 1,4.10P

7
Pnaêm 

    205* 204,974480 3.10P

7
Pnaêm 

    206 205,974468  
    207 206,975903  
    208 207,976650  
  Ra D  210* 209,984187 22 naêm 
  Ac B  211* 210,988742 36,1 phuùt 
  Th B  212* 211,911905 10,64 giôø 
  Ra B  214* 213,999764 26,8 phuùt 

83 Bitmut Bi 209,980 207* 206,978438 30 naêm 
    208* 207,979731 3,7.10P

5
P naêm 

    209 208,980394  
 RaE   210* 209,984212 5,1 ngày 
 ThC   211* 211,987300 2,15 phút 
    212* 211,991876 60,6phút 
 RaC   214* 213,998686 19,7phút 
    215* 215,001830 8 phút 

84 Poloni Po  209* 208,982426 103 năm 
  Ra F  210* 209,982876 138,4 ngày 
  Ac C’  211* 210,986657 0,582 s 
  Th C’  212* 211,989629 0,30 µs  
  Ra C’  214* 213,995201 164 µs  
  Ac A  215* 214,999423 0,0018 s 
  Th A  216* 216,001790 0,15 s 
  Ra A  218* 219,008930 3,05 phuùt 

85 Astatin At  215* 214,998663 100 µs 
    218* 218,008607 1,3 s 
    219* 219,011290 0,9 phuùt 

86  Radon Rn     
  An  219* 219,009481 4,0 s 
  Tn  220* 220,011401 56 s 
  Rn  222* 222,017531 3,823 ngày 

87 Franxi Fr     
  Ac K  223* 223,019736 22 phút 

88 Radi Ra 226,05    
  Ac X  223* 223,018501 11,4 ngày 
  Th X  224* 224,020218 3,64 ngày 
  Ra  226* 226,025360 1620 năm 
  Ms Th1  228* 228,031139       5,7 năm 

89  Actini Ac  227* 227,027753 21,2 năm 
  Ms Th2  228* 228,031080 6,13 giờ 

90  Thori Th 232,038    
  Rd Ac  227* 227,027706 18,17 ngày 
  Rd Th  228* 228,028750 1,91 năm 
    229* 229,031652 7300 năm 
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  Io  203* 230,033087 76000 năm 
  UY  231* 231,036291 25,6 giờ 
  Th  232* 232,038124 1,39.10P

10
Pnaêm 

  UX1  234* 234,043583 24,1 ngày 
91 Protactini Pa 231,0359 231* 231,035877 32480 năm 
  UZ  234* 234,043298 6,66 giờ 

92 Uran U 238,03 230* 230,033937 20,8 ngày 
    231* 231,036264 4,3 ngày 
    232* 232,037168 72 năm 
    233* 233,039522 1,62.10P

5
P năm 

    234* 234,040904 2,48.10P

5
P năm 

  Ac U  235* 235,043915 7,31.108 năm 
    236* 236,045637 2,39.10P

7
P năm 

  UI  238* 238,048608 4,15.10P

9
P năm 

93 Neptuni Np` 237,0480 235* 235,044049 410 ngày 
    236* 236,046624 5000 năm 
    237* 237,048056 2,14.10P

6
P năm 

94 Plutoni Pu 239,0522 236* 236046071 2,85 năm 
    238* 238,049511 89 năm 
    239* 239,052146 24360 năm 
    240* 240,053882 6700 năm 
    241* 241,056737 13 năm 
    242* 242,058725 3,79.10P

5
P năm 

    244* 244,064100 7,6.10P

7
P năm  
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